
Bộ giáo dục và đào tạo 

Trường Đại học kinh tế quốc dân 

--------�����-------- 

    

 
 

Lê đình lý 

    

    

Chính sách tạo động lực Chính sách tạo động lực Chính sách tạo động lực Chính sách tạo động lực     

cho cán bộ công chức cấp xãcho cán bộ công chức cấp xãcho cán bộ công chức cấp xãcho cán bộ công chức cấp xã  

(nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)    
 
 

Chuyên ngành: khoa học quản lý 

     Mã số:62.34.01.01 

 

 

luận án tiếnluận án tiếnluận án tiếnluận án tiến sỹ sỹ sỹ sỹ kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế 
 

             Người hướng dẫn khoa học: 

             1. PGS.TS. Mai Văn Bưu 

             2. TS. Bùi Đức Thọ 

    

 

 

Hà nội – 2010 



 ii

LỜI CAM ðOAN 
 
    

LỜI CAM ðOAN 

 
LỜI CAM ðOAN 

 
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của 

riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong luận án là trung 

thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về công trình khoa học này. 

                                                     Tác giả Luận án 

 

                                                         Lê ðình Lý 



 iii

 

MôC LôC 
 

LỜI CAM ðOAN ................................................................................................ ii 

Danh mục các cụm từ viết tắt............................................................. vi 

Danh mục các Mô hình, biểu đồ và đồ thị ....................................vii 

Mở đầu .................................................................................................................. 1 

CHƯƠNG 1: Cán bộ, công chức cấp x, và chính sách tạo 

động lực cho Cán bộ, công chức cấp x, ...................................... 12 

1.1.  Cán bộ, công chức cấp xã ........................................................................ 12 

1.1.1.  Một số nét khái quát về cấp x� ................................................................... 12 

1.1.2.   Cán bộ, công chức cấp x�.......................................................................... 16 

1.2.  Động lực và chính sách tạo động lực cho CBCC cấp xã ....................... 21 

1.2.1.  Động lực và các lý thuyết cơ bản về động lực ................................................. 21 

1.2.2.   Động lực của cán bộ, công chức cấp x� .................................................... 35 

1.2.3.   Chính sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp x� ............................. 42 

1.3.  Một số kinh nghiệm của nước ngoài trong việc tạo động lực cho 

cán bộ, công chức...................................................................................... 56 

1.3.1.  Kinh nghiệm của Nhật Bản ........................................................................ 56 

1.3.2.  Kinh nghiệm của Hoa Kỳ........................................................................... 60 

1.3.3.  Kinh nghiệm của Trung Quốc.................................................................... 63 

1.3.4.  Một số bài học qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chính sách tạo 

động lực cho CBCC cấp x� ......................................................................... 66 

Chương 2: Thực trạng động lực và chính sách  Tạo 

động  lực cho Cán bộ, công chức cấp x, (nghiên cứu 

trên địa bàn tỉnh nghệ an).................................................................... 70 

2.1.  Thực trạng động lực của CBCC cấp xã.................................................. 70 

2.1.1.  Tình hình sử dụng thời gian làm việc ........................................................ 70 

2.1.2.   Mức độ nỗ lực làm việc của CBCC ........................................................... 72 



 iv 

2.1.3.  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC ................................................... 73 

2.1.4.   Mức độ yên tâm làm việc của CBCC.......................................................... 74 

2.2.  Thực trạng các chính sách tác động đến động lực của cán bộ, công 

chức cấp xã................................................................................................ 75 

2.2.1. Thực trạng chính sách tạo động lực............................................................ 75 

2.2.2.  Thực trạng các chính sách duy trì .............................................................. 91 

2.3.  Một số nhận xét, đánh giá bước đầu chính sách tạo động lực đối 

với CBCC cấp xã .................................................................................... 100 

2.3.1.  Về động lực làm việc của CBCC cấp x�................................................... 100 

2.3.2.   Về chính sách đối với CBCC cấp x�......................................................... 101 

Chương 3: một số Quan điểm và giải pháp hoàn thiện 

chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x, .............................. 106 

3.1.  Một số quan điểm trong việc đổi mới, hoàn thiện chính sách tạo 

động lực cho CBCC cấp xã trong thời gian tới. ................................... 106 

3.1.1.  Đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� trên 

cơ sở xác định rõ vị trí, vai trò của CBCC cấp x�; coi CBCC cấp x� là 

một bộ phận cấu thành trong tổng thể đội ngũ CBCC nhà nước. ............. 106 

3.1.2.  Đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� cần 

phải đặt trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện các chính sách của Nhà 

nước đối với cán bộ công chức nhà nước. ................................................ 108 

3.1.3.  Đổi mới, hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� nhằm 

từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC cấp x� theo hướng 

chuyên nghiệp hoá.................................................................................... 109 

3.1.4.  Đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� cần 

phải đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trên tất cả các mặt, phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế- x� hội của đất nước cũng như từng địa 

phương trong từng giai đoạn phát triển nhất định. ................................... 111 

3.2.  Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC 

cấp xã trong thời gian tới ....................................................................... 112 



 v 

3.2.1.  Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng đối với CBCC  cấp x� ... 112 

3.2.2.  Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách đánh giá đối với CBCC cấp x� ........117 

3.2.3.   Nhóm giải pháp về chính sách đào tạo và phát triển đối với CBCC cấp x� ..125 

3.2.4.  Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng đối với CBCC cấp x�..127 

3.2.5.  Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương đối với CBCC cấp x�. 129 

3.2.6.  Nhóm giải pháp hoàn thiện các chính sách cải thiện điều kiện, môi 

trường làm việc cho CBCC cấp x�............................................................ 131 

3.3.  Một số điều kiện thực hiện các giải pháp ............................................. 137 

3.3.1.  Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ công chức, đặc biệt là CBCC 

cấp x�........................................................................................................ 137 

3.3.2. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng.................................. 138 

Kết luận .......................................................................................................... 140 

Danh mục các công trình có liên quan ®, công bố .......... 142 

Tài liệu tham khảo .................................................................................. 143 

Phụ lục ............................................................................................................. 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

Danh mục các cụm từ viết tắt 

 
CBCC :  Cán bộ, công chức 

CNXH :  Chủ nghĩa x� hội 

CNH, HĐH  :  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa  

KT-XH :  Kinh tế – X� hội 

HĐND : Hội đồng nhân dân 

UBND  :  ủy ban nhân dân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

Danh mục các Mô hình, biểu đồ và đồ thị 

            Trang 
 

Các mô hình  

1.1 Mô hình về sự kỳ vọng của L.Porter và E. Lawler 31 

Các biểu đồ  

2.1 Số ngày làm việc thực tế của CBCC cấp x� trong 1 tuần 69 

2.2 Số giờ làm việc thực tế của CBCC cấp x� trong 1 ngày 69 

2.3 
Tỷ lệ thời gian làm việc hữu ích trong tổng số thời gian làm việc thực 

tế của CBCC 
70 

2.4 Mức độ nỗ lực trong quá trình thực hiện công việc của CBCC 71 

2.5 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC 71 

2.6 Mức độ yên tâm làm việc của CBCC 72 

2.7 Tỷ lệ CBCC muốn thay đổi công tác hiện tại 73 

2.8 
Sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở trường tác động 

lên động lực làm việc CBCC 
74 

2.9 
Sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở trường CBCC 

hiện nay 
75 

2.10 
Mức độ hài lòng về công việc được giao so với năng lực sở trường 

của CBCC 
75 

2.11 
Tính thách thức trong công việc tác động tới động lực làm việc của 

CBCC 
76 

2.12 Tính thách thức trong công việc của CBCC cấp x� hiện nay 77 

2.13 Mức độ hài lòng của CBCC về tính thách thức trong công việc 77 

2.14 Có nhiều cơ hội tăng tiến tác động tới động lực của CBCC 78 

2.15 Cơ hội phát triển của CBCC cấp x� 79 

2.16 
Sự hài lòng của CBCC về việc được tạo điều kiện và cơ hội phát triển 

hiện nay 
79 

2.17 Đánh giá đúng có tác động nhiều đến động lực làm việc của CBCC 80 

2.18 Mức độ hài lòng về công tác đánh giá CBCC hiện nay 81 



 viii

2.19 Sự công khai, dân chủ, công bằng trong đánh giá CBCC 83 

2.20 Cơ hội được đào tạo & phát triển tác động đến động lực của CBCC 84 

2.21 Cơ hội được đào tạo & phát triển của CBCC cấp x� hiện nay 84 

2.22 
Mức độ hài lòng của CBCC về chính sách đào tạo và phát triển 

hiện nay 
85 

2.23 Khen thưởng, động viên kịp thời tác động lên động lực của CBCC 86 

2.24 Mức độ hài lòng của CBCC về chính sách khen thưởng hiện nay 87 

2.25 
Sự xem xét hiệu quả và thành tích công tác của CBCC trong công tác 

khen thưởng hiện nay 
88 

2.26 
Giá trị của các phần thưởng có tác dụng động viên, khuyến khích 

CBCC nỗ lực làm việc 
88 

2.27 Sự tác động của tiền lương tới động lực làm việc của CBCC 89 

2.28 Mức độ hài lòng của CBCC về chính sách tiền lương hiện nay 90 

2.29 
Tiền lương của CBCC được nhận có căn cứ  vào khối lượng và chất 

lượng công việc hoàn thành 
91 

2.30 Mức tiền lương của CBCC cấp x� so với lĩnh vực khác tương đương 92 

2.31 Tỷ trọng thu nhập từ lương trong tổng thu nhập của CBCC cấp x� 93 

2.32 Điều kiện làm việc của CBCC cấp x� hiện nay 94 

2.33 Điều kiện, trang thiết bị phục vụ công tác của CBCC cấp x� 95 

2.34 Môi trường, địa bàn công tác của CBCC cấp x� 95 

2.35 
Mối quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan công sở của Chính quyền 

cấp x� 
96 

2.36 
mức độ hài lòng của CBCC đối với hệ thống chính sách và quy chế 

nội bộ hiện hành 
97 

2.37 
Mức độ hài lòng của CBCC cấp s� về các quy định kiểm tra, giám sát 

hiện hành 
98 

Đồ thị  

2.1 Sự xem xét các yếu tố trong đánh giá CBCC 82 

 



 1 

Mở đầu 
 
 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Cán bộ, công chức (CBCC) là nhân tố quan trọng trong bộ máy hành 

chính nhà nước của mọi quốc gia. Họ vừa là người tham mưu xây dựng, đồng 

thời vừa là người tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước trong 

mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – x� hội. Bộ máy hành chính của một quốc 

gia vận hành thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn 

vào phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ, 

động lực làm việc của đội ngũ CBCC làm việc trong bộ máy đó.  

Trong hệ thống hành chính Việt Nam, chính quyền x�, phường, thị trấn 

(gọi chung là cấp x�) là cấp chính quyền thấp nhất, nhưng có vị trí và vai trò đặc 

biệt quan trọng. Đây là cấp chính quyền gần dân và trực tiếp với dân, có chức 

năng, nhiệm vụ quản lý mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá - x� hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn dân cư. Đội ngũ CBCC cấp x� 

vừa là một bộ phận cấu thành, vừa là chủ thể quản lý của bộ máy chính quyền ở 

cấp x�, là nhân tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính 

quyền cấp x� cũng như quá trình phát triển kinh tế-x� hội ở các địa phương.  

Đến nay, ở nước ta có hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp x� với hơn 

200.000 CBCC, xấp xỉ bằng đội ngũ CBCC của cả cấp huyện, cấp tỉnh và 

trung ương cộng lại. Tuy vậy, trong một thời gian dài, CBCC cấp x� ít được 

các cấp, các ngành quan tâm. Chính sách đối với CBCC cấp x� chậm được 

nghiên cứu sửa đổi, xây dựng đồng bộ, nhất quán, phù hợp từng giai đoạn phát 

triển kinh tế - x� hội của đất nước. Do đó, ®� không động viên, khuyến khích 

được đội ngũ CBCC cấp x� tích cực làm việc, yên tâm công tác, trau dồi phẩm 

chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng 

yêu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh tế- x� hội ở các địa phương.  

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, 

chính sách CBCC cấp x� ®� từng bước được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh. 
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Song, nhìn chung, chính sách đối với CBCC cấp x� hiện nay vẫn còn nhiều bất 

cập, chưa tạo được động lực thúc đẩy CBCC tự giác, hăng say nỗ lực làm việc, 

tận tâm, tận lực với việc công; đồng thời chưa thu hút được những người trẻ 

tuổi, được đào tạo cơ bản, có năng lực vào làm việc và gắn bó lâu dài ở cấp x�. 

Điều đó, ®� ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, làm giảm hiệu lực, hiệu quả 

trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - x� hội của bộ máy chính quyền 

cấp x� ở các địa phương.  

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài nghiên cứu: Chính sách tạo động lực 

cho cán bộ công chức cấp x� (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An) sẽ góp 

phần giải quyết những vấn đề nêu trên. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

 Vấn đề động lực và tạo động lực nhằm kích thích tính tích cực, sáng tạo 

của con người trong lao động từ lâu ®� thu hút sự quan tâm nghiên cứu của 

các nhà khoa học trong nước và ngoài nước. Tuỳ theo phương pháp tiếp cận, 

các nhà khoa học có những quan niệm và cách thức lý giải khác nhau về động 

lực thúc đẩy các hoạt động của con người.  

 ở nước ngoài ®� có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến về vấn đề 

này, tiêu biểu như các nghiên cứu của Abraham Harold Maslow (1943), 

Clayton Alderfer (1972), David Mc Clelland, Fridetick Herzberg (1959)... 

Điểm chung của các nghiên cứu trên là các tác giả đều cho rằng: nhu cầu và 

sự thoả m�n nhu cầu tạo nên động lực thúc đẩy mọi hoạt động của con người. 

Từ đó, các nhà nghiên cứu ®� tập trung phân tích những nhu cầu của con 

người và sự thoả m�n chúng có ảnh hưởng như thế nào đến động lực làm việc 

của họ. Tuy vậy, các nghiên cứu trên chỉ mới lý giải được việc thoả m�n nhu 

cầu làm phát sinh động lực của người lao động, nhưng chưa giải thích một 

cách thoả đáng rằng tại sao con người lại có nhiều cách khác nhau để thoả 

m�n các nhu cầu và đạt được các mục tiêu của họ.  

 Một số công trình nghiên cứu khác, xuất phát từ quá trình hình thành 

động lực để lý giải việc con người lựa chọn các hành vi để thoả m�n các nhu 
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cầu của họ như thế nào. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như của J. 

Stacy. Adams (1965) với học thuyết về sự công bằng, cho rằng: con người 

trong tổ chức mong muốn được đối xử một cách công bằng và sự đối xử công 

bằng sẽ tạo động lực cho nhân viên; Victor Vroom (1964) cho rằng: động lực 

làm việc phụ thuộc vào sự mong đợi của các cá nhân về khả năng thực hiện 

nhiệm vụ của họ và về việc nhận được các phần thưởng mong muốn, động lực 

làm việc của người lao động sẽ trở nên mạnh mẽ khi họ tin rằng một sự nỗ lực 

nhất định của họ sẽ đem lại một thành tích nhất định và thành tích đó sẽ dẫn 

đến những kết quả hoặc phần thưởng như họ mong muốn; L. Porter và E. 

Lawler thì cho rằng có ba nhóm yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công 

việc của người lao động: khả năng thực hiện công việc, sự nỗ lực làm việc và 

sự ủng hộ của tổ chức, nếu một trong ba yếu tố trên không được đảm bảo thì 

kết quả thực hiện công việc của cá nhân không đạt được như mong đợi.  

 Đi sâu vào nghiên cứu từng yếu tố tác động lên động lực làm việc, nhiều 

tác giả ®� chỉ ra được mức độ tác động của các yếu tố phụ thuộc vào từng 

nhóm đối tượng, từng giai đoạn, cũng như trong từng loại hình tổ chức là khác 

nhau. Porter, Felice, and Keller, Richard L. (1981) cũng như Morris và Linda 

(1995) ®� trực tiếp nghiên cứu tác động của lương và thưởng bằng tiền tới 

động lực làm việc của người lao động. Họ ®� khẳng định lý thuyết của 

Herzberg rằng lương là một yếu tố duy trì, còn thưởng theo kết quả công việc 

sẽ có tác động tới động lực làm việc của người lao động. Tuy nhiên, cả hai 

nghiên cứu này đều khẳng định những người lao động có nỗ lực làm việc đều 

đánh giá rất cao các tác động ngoài lương, thưởng tới động lực của họ. Những 

kết luận này cũng ®� được nhiều công trình nghiên cứu khác công nhận, cho 

dù đó là những nghiên cứu đối với người lao động thuộc khu vực công hay 

khu vực tư, người lao động thuộc lĩnh vực sản xuất hay dịch vụ. 

  Các học giả chuyên nghiên cứu đến lĩnh vực quản lý công như Downs 

(1957), Tullock (1965), Brehm and Gates (1997) ®� khẳng định lương chỉ là một 
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bộ phận cấu thành động lực làm việc của CBCC. Để tạo ra được động lực cho 

CBCC làm việc hăng say cần có những nghiên cứu cụ thể ở những nhóm đối tượng 

trên nhiều khía cạnh. Một số nghiên cứu của Romzek (1990), Perry and Porter 

(1982), Lovrich (1987) Jurkiewicz, Massey and Brown (1998) ®� chỉ ra rằng sự đa 

dạng, thú vị của công việc là yếu tố quan  trọng tác động lên động lực của công 

chức. Theo Daley (1986); Emmert & Taher (1992) thì họ lại nhận định giờ làm 

việc linh hoạt, có được cơ hội thăng tiến sẽ có tác dụng thúc đẩy động lực làm việc 

của công chức lên cao. Katherine, John (1998) ®� giải thích hiện tượng chảy máu 

chất xám ở các cơ quan nhà nước ®� diễn ra do công chức nhà nước ®� không hài 

lòng với chế độ động viên khuyến khích của các cơ quan công quyền. Như vậy, 

không chỉ dừng lại ở chỗ giảm nhiệt huyết lao động, công chức còn bỏ việc khi mà 

họ cảm thấy cái họ được hưởng không xứng với cái họ đáng và có thể được hưởng. 

 Các học giả theo trường phái “lý giải” ®� có những nghiên cứu như 

Downs (1957), (1967); Fiorina (1977); Mayhew (1974) hay Niskanen (1971), 

(1991), (1994) và khẳng định được rằng người lao động thuộc khu vực nhà 

nước cũng là những con người “kinh tế” (economics men), họ sẽ có động lực 

làm việc khi họ nhận thấy các lợi ích cá nhân mà họ có thể được hưởng. Những 

lợi ích cá nhân này bao gồm cả lợi ích về kinh tế lẫn những lợi ích về tinh thần. 

Do vậy nếu các cơ quan hành chính đảm bảo được các mặt lợi ích cá nhân cho 

cán bộ công chức thì họ sẽ cống hiến với những khả năng tối đa nhất. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu ở những năm 1990 như nghiên cứu của Brehm and Gates 

(1997); DiIulio (1994); Monroe (1998); Rom (1996) họ ®� nhấn mạnh rằng bên 

cạnh những lợi ích về mặt cá nhân, cán bộ công chức còn đam mê nghề nghiệp 

với những lợi ích chung của x� hội. Cảm giác được phục vụ nhân dân, được 

đóng góp cho x� hội cũng là yếu tố tạo động lực cho cán bộ công chức hăng say 

làm việc. Các nghiên cứu này càng được khẳng định ở Mỹ, các cơ quan công 

quyền ®� chủ trương tuyển dụng những cán bộ quản lý cấp cao ở các doanh 

nghiệp. Những cán bộ công chức này thường có tiềm lực kinh tế khá và cái họ 
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quan tâm lúc này không còn là tiền nữa, họ có xu hướng vươn lên để thỏa m�n 

nhu cầu có thứ bậc cao hơn. Lúc này khía cạnh x� hội của công việc sẽ là một 

động lực lớn. 

 ở Việt Nam, chỉ từ khi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước được khởi 

xướng (1986), vấn đề tạo động lực, khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tích cực 

của yếu tố con người mới được quan tâm nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý 

luận và thực tiễn cho Đảng và Nhà nước ta hoạch định chính sách phát triển 

kinh tế - x� hội, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Một số 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước ®� được thực hiện như:           

“Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa x� hội và con đường đi lên chủ nghĩa x� 

hội ở nước ta” m� số KX.01, do Nguyễn Duy Quý làm chủ nhiệm; “Vấn đề 

phát huy và sử dụng đúng đắn vai trò động lực của con người trong sự phát 

triển kinh tế - x� hội” m� số  KX.07.13 do Lê Hữu Tầng làm chủ nhiệm, ®� 

làm rõ tiềm năng to lớn của nguồn lực con người Việt Nam và đưa ra một số 

giải pháp nhằm khai thác, phát huy vai trò động lực của con người trong sự 

nghiệp phát triển kinh tế –x� hội của đất nước. Đề tài nghiên cứu về: “Vai trò 

động lực của nhu cầu và vấn đề chủ động định hướng hoạt động của con người 

trên cơ sở nhận thức nhu cầu” - Luận án Tiến sỹ triết học (2002) của tác giả Lê 

Thị Kim Chi, ®� phân tích nội dung hoạt động của con người và vai trò động lực 

của nhu cầu đối với sự phát triển kinh tế - x� hội, làm rõ các căn cứ để xác định 

những nhu cầu cấp bách hiện nay, đồng thời nêu một số giải pháp để đáp ứng 

những nhu cầu này nhằm phát huy vai trò động lực của chúng đối sự phát triển 

kinh tế – x� hội. Đề tài nghiên cứu về: “Tạo động lực cho lao động quản lý 

trong các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 

2020” – Luận án Tiến sỹ Kinh tế (2007) của tác giả Vũ Thị Uyên, ®� phân tích 

về thực trạng động lực và tạo động lực cho lao động quản lý trong các doanh 

nghiệp nhà nước ở Hà Nội, đánh giá tình hình thực trạng về động lực làm việc, 

rút ra một số nguyên nhân cơ bản làm giảm động lực làm việc lao động như: cơ 
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cấu của doanh nghiệp còn cồng kềnh, cách thức làm việc quan liêu và cửa 

quyền còn tồn tại ở một vài bộ phận làm giảm khả năng khối hợp trong thực 

hiện mục tiêu của doanh nghiệp; việc tuyển dụng và bố trí chưa thực sự phù hợp 

với khả năng sở trường và đảm bảo sự công bằng; giao nhiệm vụ và trách nhiệm 

chưa được rõ ràng; tiêu chuẩn thực hiện công việc còn chung chung dẫn đến 

đánh giá thực hiện công việc chưa đảm bảo thực sự công bằng và khoa học; có 

quan tâm đến đào tạo, nâng cao trình độ cho người quản lý nhưng chương trình, 

thời gian và kinh phí chưa thực sự hợp lý và hiệu quả; quan hệ cấp trên với cấp 

dưới chưa chặt chẽ dẫn tới hợp tác trong công việc chưa đạt hiệu quả cao. Điều 

đặc biệt là thù lao cho người quản lý, cụ thể là tiền lương/ tiền công chưa thỏa 

m�n nhu cầu của người quản lý và chưa mang tính cạnh tranh trên thị trường, 

việc thực hiện thưởng phạt chưa đảm bảo nhất quán dẫn tới triệt tiêu động lực 

làm việc của những người có tâm huyết với công việc.  

Trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới , nhằm 

cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính của 

Chính phủ, một số đề tài, công trình nghiên cứu từ cấp cơ sở đến cấp Nhà 

nước ®� tiếp cận vấn đề CBCC nói chung trên những phương diện và phạm vi 

phác nhau. Đề tài khoa học cấp Nhà nước KHXH.05.03 (1996-2000) “ Luận 

cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của PGS-TS Nguyễn Phú 

Trọng (năm 2001), ®� phân tích, hệ thống hoá các căn cứ khoa học của việc 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từ đó đề xuất các quan điểm, phương 

hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu 

công công cuộc đổi mới. Đề tài cấp nhà nước KX.04.09 “Xây dựng đội ngũ 

CBCC đáp ứng đòi hỏi Nhà nước Pháp quyền x� hội chủ nghĩa của dân, do 

dân, vì dân” ®� xuất phát từ việc xác định rõ vị trí, vai trò của đội ngũ CBCC 

và đòi hỏi của Nhà nước Pháp quyền x� hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân 

đối với đội ngũ CBCC để luận chứng quan điểm, nguyên tắc và phương hướng, 
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giải pháp xây dựng đội  ngũ CBCC Nhà nước. Đề tài “Nâng cao chất lượng đội 

ngũ công chức hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH ở 

Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ Kinh tế của Nguyễn Bắc Sơn (2004), ®� đánh giá 

thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC Việt Nam hiện nay, rút ra các nguyên 

nhân dẫn tới những hạn chế về chất lượng của đội ngũ công chức từ đó đề xuất 

những quan điểm, phương hướng và một số giải pháp góp phần nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức nhà nước. Đề tài nghiên cứu về “Chính sách, chế độ 

đối với những CBCC x�, phường, thị trấn” của tác giả Nguyễn Đặng (năm 

2004); “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp x� vùng nông thôn đồng bằng 

sông Cửu Long hiện nay” (Luận án Tiến sỹ 2000); “Nâng cao năng lực cán bộ 

l�nh đạo chủ chốt cấp x� vùng đồng bằng bắc bộ nước ta hiện nay” (Luận văn 

Thạc sỹ 2002). Ngoài ra, còn nhiều công trình, bài viết của các nhà nghiên 

cứu đăng tải trên các sách, báo, tạp chí... 

 Nhìn chung, những công trình trên đây ®� góp phần làm sáng tỏ một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của công tác cán bộ và chế độ, chính 

sách đối với đội ngũ CBCC. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu đó chủ yếu 

tiếp cận vấn đề về mặt phương pháp luận, quan điểm, nguyên tắc của công tác 

cán bộ hoặc là tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng và nêu ra các 

giải pháp xây dựng đội ngũ CBCC nói chung. Chưa có công trình nào đi sâu 

vào việc luận chứng một cách toàn diện cơ sở lý luận, thực tiễn; đánh giá một 

cách khách quan thực trạng động lực làm việc của CBCC; xác định rõ những 

nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng lên động lực làm việc của CBCC; 

nghiên cứu một cách toàn diện, làm rõ các ưu điểm, hạn chế của hệ thống 

chính sách nhà nước hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm, giải pháp 

hoàn thiện chính sách nhằm tạo động lực làm việc tốt cho CBCC nói chung 

cũng như đối với CBCC cấp x� trong tình hình mới.  

 Vì vậy, đề tài nghiên cứu “Chính sách tạo động lực cho cán bộ, công chức 

cấp x� (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)” sẽ có ý nghĩa cả về mặt lý luận 
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và thực tiễn, góp phần vào việc hoàn thiện chính sách đối với CBCC cấp x� nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.  

3. Mục đích, nội dung nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu  

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực 

tiễn cho Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính 

sách tạo động lực cho CBCC cấp x�, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - x� 

hội của đất nước trong giai đoạn mới.  

3.2. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục đích trên, Luận án tập trung giải quyết một số nội 

dung chủ yếu như sau: 

Một là, hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận về động lực và chính 

sách tạo động lực cho CBCC cấp x�; 

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng động lực và chính sách tạo động 

lực cho CBCC cấp x� (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An); 

Ba là, đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách tạo 

động lực cho  CBCC cấp x� ở Việt Nam trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là động lực và chính sách tạo động 

lực cho cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền nhà nước ở cấp x�. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Quá trình nghiên cứu luận án được tiến hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 

trong khoảng thời gian từ 2007 -2010. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, tác giả sử dụng một số phương pháp 

nghiên cứu chủ yếu đó là: nghiên cứu tại bàn, kế thừa; khảo sát, điều tra qua 

bảng hỏi; phỏng vấn chuyên gia. 

5.1. Phương pháp nghiên cứu tại bàn, kế thừa 
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Phương pháp nghiên cứu tại bàn, kế thừa được sử dụng để khái quát tình 

hình nghiên cứu và hình thành cơ sở lý luận cho luận án. Thông qua phương 

pháp nghiên cứu tại bàn, kế thừa tác giả ®� tìm hiểu, tra cứu các thông tin thứ 

cấp từ các nguồn như : hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo, 

thống kê của các cơ quan nhà nước; các bài viết đăng trên các báo và tạp chí; 

các luận văn, luận án, các công trình của các tác giả trong và ngoài nước có 

liên quan… Trên cơ sở đó, tác giả chọn lọc, kế thừa các kết quả cần thiết, đặc 

biệt là phương pháp nghiên cứu, khung phân tích, những thông tin, số liệu bổ 

ích cho quá trình thực hiện luận án. 

5.2. Phương pháp điều tra trực tiếp qua bảng hỏi 

Phương pháp điều tra thực tiếp qua bảng hỏi được tác giả sử dụng để 

nghiên cứu đánh giá thực trạng động lực và các chính sách tạo động lực cho 

CBCC cấp x�. Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu tác giả thiết kế bảng 

hỏi để thu thập các thông tin cần thiết. Các bảng hỏi được thiết kế phù hợp với 

từng đối tượng điều tra gồm: cán bộ quản lý nhân sự cấp trên, người dân và 

bản thân CBCC cấp x�. Các phiếu điều tra thu được, sau khi kiểm tra làm 

sạch, loại bỏ những phiếu không phù hợp, được xử lý bằng máy tính với sự trợ 

giúp của phần mềm SPSS Version 16 for windows. 

5.3. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia 

Ngoài các thông tin thu thập được qua các số liệu thứ cấp, kết quả phân 

tích thông tin điều tra trực tiếp từ bảng hỏi, tác ®� thực hiện thêm một số cuộc 

phỏng vấn đối với một số đối tượng để làm rõ thêm một số vấn đề mà các 

phương pháp thu thập số liệu ở trên chưa đáp ứng được.  

6. Những đóng góp mới của luận án 

6.1. Về mặt lý luận 

Một là, Luận án ®� hệ thống hóa có bổ sung lý luận về cấp x�, CBCC 

cấp x�; làm rõ vị trí, vai trò, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của CBCC cấp x� 

trong hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam; 

Hai là, Luận án ®� bổ sung, phát triển khái niệm về động lực của cán bộ, 
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công chức (CBCC) cấp x�. Khác với các quan niệm trước đây thường đồng 

nhất động lực với các yếu tố bên trong (nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần) 

hay bên ngoài (như tiền lương, tiền thưởng, địa vị…) thúc đẩy CBCC hoạt 

động, làm việc. Luận án quan niệm động lực của CBCC cấp x� là sự tác động 

tổng hợp của các yếu tố (vật chất và tinh thần) có tác dụng thúc đẩy, kích 

thích sự hăng say, nỗ lực của người CBCC nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, công 

việc được giao. Động lực có liên quan mật thiết với kết quả, thành tích công 

tác của CBCC. Khi người CBCC có động lực tốt, họ sẽ có sự quyết tâm, tự 

giác, hăng say, nỗ lực đưa hết khả năng của mình để thực hiện nhiệm vụ được 

giao sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.  

Ba là, Luận án chỉ ra rằng động lực của CBCC cấp x� có đặc điểm khác 

với động lực của người lao động nói chung. Động lực của người lao động nói 

chung chịu sự tác động mạnh của các yếu tố về điều kiện vật chất, như tiền 

lương, tiền thưởng; ngược lại, động lực của người CBCC cấp x� chịu sự tác 

động mạnh của các yếu tố về tinh thần, như: sự thành đạt, sự công nhận, bản 

thân công việc, trách nhiệm, cơ hội phát triển…  

Bốn là, với cách tiếp cận hệ thống, luận án quan niệm chính sách tạo 

động lực là một hệ thống quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy, 

khuyến khích người CBCC cấp x� tự giác, hăng say, nỗ lực làm việc thực hiện 

tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chính sách tạo động lực được phân chia 

thành hai nhóm: nhóm các chính sách thúc đẩy và nhóm các chính sách duy 

trì. Hai nhóm chính sách thúc đẩy và duy trì có những vai trò, ảnh hưởng khác 

nhau đối với động lực làm việc của CBCC. Các chính sách duy trì thường tác 

động đến các yếu tố vật chất, điều kiện và môi trường làm việc. Ngược lại, 

những chính sách thúc đẩy thường tác động đến mặt tinh thần, tình cảm của 

người CBCC trong quá trình thực hiện công việc. Để tạo động lực làm việc 

tích cực cho CBCC, trước hết cần phải quan tâm, chú ý đến các chính sách 

thuộc nhóm duy trì, đảm bảo các nhu cầu cơ bản cho CBCC. Tiếp đó, cần phải 

chăm lo, đảm bảo tốt các chính sách thúc đẩy bằng cách đáp ứng những nhu 

cầu bậc cao cho CBCC, đưa họ tới sự thành đạt và sự thoả m�n cao hơn.  
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6.2. Về mặt thực tiễn  

Kết quả nghiên cứu của luận án ®� chỉ ra rằng: động lực làm việc của 

CBCC cấp x� hiện nay là không cao; hầu hết CBCC cấp x� chưa hài lòng với 

các chính sách tạo động lực hiện nay.   

Luận án cũng ®� chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong các chính sách hiện 

hành, như: (1) Chính sách bố trí sử dụng chưa phát huy tốt năng lực, sở trường 

của từng CBCC; (2) Chính sách đánh giá chưa chú trọng đúng mức thành tích, 

kết quả công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC; (3) Chính sách 

đào tạo & phát triển chưa tạo được nhiều cơ hội cho CBCC cấp x� được đào 

tạo và phát triển; (4) Chính sách khen thưởng chưa căn cứ nhiều vào kết quả 

và thành tích công tác của CBCC; giá trị của các phần thưởng chưa tương xứng 

với kết quả và thành tích công tác của CBCC; (5) Chính sách tiền lương chưa 

căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc thực hiện của CBCC; mức tiền 

lương của CBCC cấp x� được trả hiện nay còn thấp hơn so với những người 

làm việc ở những lĩnh vực khác tương đương; thu nhập từ lương của CBCC 

chưa đáp ứng được các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của CBCC; (6) Điều kiện, 

môi trường làm việc chưa được quan tâm đúng mức... Những hạn chế và tồn 

tại của các chính sách nêu trên là nguyên nhân cơ bản không tạo được động 

lực làm việc tích cực cho CBCC. Trên cơ sở đó, luận án ®� đề xuất các quan 

điểm và giải pháp hoàn thiện một số chính sách tạo động lực cho CBCC x� 

trong thời gian tới.   

7. Bố cục của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, phụ lục, kết luận và tài liệu tham khảo, Luận án 

được kết cấu thành 3 chương như sau:  

Chương 1: Cán bộ, công chức cấp xã và chính sách tạo động lực cho 

cán bộ, công chức cấp xã 

Chương 2: Thực trạng động lực và chính sách tạo động lực cho cán 

bộ, công chức cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

 Chương 3:  Quan điểm và một số giải pháp hoàn thiện chính sách 

tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã. 
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Chương 1 

Cán bộ, công chức cấp x, và chính sách tạo động lực 

cho Cán bộ, công chức cấp x, 
 

1.1. Cán bộ, công chức cấp xã 

1.1.1. Một số nét khái quát về cấp xã 

1.1.1.1.  Khái niệm về cấp x�  

Để quản lý đất nước, các quốc gia thường phân chia l�nh thổ của mình 

thành nhiều địa hạt l�nh thổ lớn nhỏ khác nhau và thiết lập trên đó các tổ chức 

bộ máy thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn gọi là các đơn vị 

hành chính. Các đơn vị hành chính được phân định theo thứ bậc với quy mô và 

thẩm quyền quản lý khác nhau - gọi là cấp hành chính [39, tr.39-40]. Các tổ 

chức bộ máy được thiết lập trên các đơn vị hành chính có chức năng quản lý 

nhà nước trên địa bàn được gọi là tổ chức chính quyền. Tương ứng với mỗi cấp 

hành chính là một cấp chính quyền. Mỗi quốc gia trên thế giới quy định quy 

mô các đơn vị hành chính và số cấp hành chính có khác nhau. 

  ở nước ta, trong từng giai đoạn lịch sử, các cấp hành chính cũng được 

quy định khác nhau. Theo Hiến pháp 1992, nước ta có 4 cấp hành chính, 

tương ứng với 4 cấp chính quyền đó là: trung ương, tỉnh, huyện và x�.  

Điều 118, Hiến pháp 1992  quy định: “Các đơn vị hành chính của nước 

Cộng hoà x� hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau: 

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị x�; Thành phố trực 

thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị x�; 

Huyện chia thành x�, thị trấn; Thành phố thuộc tỉnh, thị x� chia thành 

phường và x�; quận chia thành phường”  

Như vậy, theo Hiến pháp 1992, nước ta có 4 cấp hành chính đó là: cấp 

trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp x�. Trong đó, cấp tỉnh có 2 loại hình 
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đơn vị hành chính là: tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện có 4 

loại hình đơn vị hành chính là: huyện, thành phố thuộc tỉnh, quận và thị x�; 

cấp x� có 3 loại hình đơn vị hành chính là: x�, phường và thị trấn. Tương ứng 

với 4 cấp hành chính có 4 cấp chính quyền: chính quyền Trung ương (hay còn 

gọi là Chính phủ), chính quyền cấp tỉnh, chính quyền cấp huyện và chính 

quyền cấp x�.  

Trong hệ thống hành chính của Nhà nước ta, cấp x� là cấp có đơn vị 

hành chính nhỏ nhất. Song, đơn vị hành chính cấp x� là đơn vị hành chính cơ 

bản, là “tế bào” cấu thành nên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh và cả 

quốc gia. Do vậy, trong nhiều tài liệu, sách báo và văn bản hành chính “cấp 

x�” còn có tên gọi khác là “cấp cơ sở”.  

Theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam hiện hành, ở mỗi cấp 

hành chính đều được thành lập trên đó các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ 

và các tổ chức đoàn thể nhân dân. Tất cả các tổ chức trên ở mỗi cấp hành chính 

hợp lại thành hệ thống chính trị của cấp đó. Trong đó, tổ chức chính quyền nhà 

nước giữ vai trò trung tâm, là nền tảng và là “rường cột” của hệ thống chính trị.  

Tóm lại: Cấp x" là cấp hành chính thấp nhất trong hệ thống tổ chức 

hành chính của nhà nước ta; Là cấp có đơn vị hành chính nhỏ nhất, song đây 

là đơn vị hành chính cơ bản, là “ tế bào” cấu thành nên đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp tỉnh và cả quốc gia.  

1.1.1.2. Chính quyền cấp x� 

 * Khái niệm về chính quyền cấp x" 

  Chính quyền cấp x� là cấp chính quyền thấp nhất trong hệ thống tổ 

chức hành chính của nhà nước ta, được thành lập trên từng đơn vị hành chính 

cấp x�, có chức năng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế- x� hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa bàn cấp x� theo quy định của 

pháp luật.  



 14 

Chính quyền cấp x� bao gồm Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban 

nhân dân (UBND). HĐND cấp x� là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 

phương, do cử tri trong x� bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 

làm chủ của nhân dân địa phương. Cơ cấu tổ chức HĐND cấp x� gồm: Chủ 

tịch, Phó chủ tịch và các đại biểu HĐND. Số lượng đại biểu HĐND cấp x� 

được quy định theo dân số và địa bàn của từng đơn vị hành chính cấp x�, thấp 

nhất là 25 đại biểu và cao nhất là 35 đại biểu. UBND cấp x� là cơ quan chấp 

hành của HĐND cùng cấp, đồng thời là cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương. UBND cấp x� do HĐND cấp x� bầu ra và phải được Chủ tịch UBND 

cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Cơ cấu tổ chức của UBND cấp x� có từ 3 đến 5 

thành viên, gồm: Chủ tịch, 1-2 Phó chủ tịch, và các uỷ viên. Giúp việc cho 

UBND x� có các công chức chuyên môn. 

*  Vị trí, vai  trò của chính quyền cấp x" 

Trong hệ thống chính quyền của Nhà nước ta, chính quyền cấp x� là 

cấp chính quyền thấp nhất, gần dân và trực tiếp với dân nhất. Chính quyền cấp 

x� vừa là cấp trực tiếp truyền đạt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước; vừa là cấp quản lý 

trực tiếp mọi hoạt động của đời sống kinh tế-x� hội diễn ra ở địa bàn cấp x� 

theo quy định của pháp luật.  

Địa bàn cấp x� là nơi định cư, sinh sống của các tầng lớp nhân dân, là 

nơi thường phát sinh những sáng kiến, kinh nghiệm cũng như những đề xuất, 

kiến nghị của quần chúng nhân dân qua việc vận dụng, thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước trong sản xuất và đời 

sống. Vì vậy, chính quyền cấp x� là nơi đầu tiên và trực tiếp tiếp nhận, giải 

quyết những đề xuất, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà 

nước; đồng thời là đầu mối tổng hợp báo cáo lên cấp trên xem xét giải quyết 

những đề xuất, kiến nghị của công dân vượt thẩm quyền. Có thể nói chính 

quyền cấp x� như là “những chiếc cầu nối liền giữa các tầng lớp nhân dân với 

Đảng và Nhà nước cấp trên”. 
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Khi bàn về vai trò của chính quyền cấp x� Chủ tịch Hồ Chí Minh ®� 

từng viết: “ Cấp x� là cấp gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp 

x� làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi ” [23, tr.259] 

Có thể nói chính quyền cấp x� có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ 

thống chính quyền nhà nước, sự ổn định và vững mạnh của chính quyền cấp 

x� là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định, phát triển của 

từng x�, từng huyện, từng tỉnh và của cả quốc gia. 

Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của cấp x�, ngay khi thực dân 

Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, chúng cũng ®� rất chú ý và coi trọng yếu tố 

làng, x� trong việc thiết lập bộ máy cai trị của chúng ở Việt Nam. 

Sau cách mạng Tháng Tám, dưới sự l�nh đạo của Đảng, qua các giai 

đoạn đoạn phát triển của đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành sự  nghiệp đổi mới 

đến nay, Đảng và Nhà nước ta ®� quan tâm nhiều đến việc kiện toàn, sắp xếp 

và củng cố tổ chức chính quyền cấp x�. 

Ngày nay, sự phát triển kinh tế-x� hội ở nước ta đang chuyển đổi theo 

cơ chế thị trường định hướng x� hội chủ nghĩa; quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước nói chung, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn nói riêng ®� và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với chính quyền 

cấp x� và quản lý kinh tế-x� hội ở cấp x�, cần phải được tiếp tục nghiên cứu 

sửa đổi cho phù hợp. 

*  Chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp x" 

Theo quy định hiện hành, chính quyền cấp x� có chức năng, nhiệm vụ 

quản lý mọi hoạt động chính trị, kinh tế- x� hội, quốc phòng, an ninh ở địa 

bàn cấp x�; đảm bảo cho Hiếp pháp, Pháp luật, các quyết định của chính 

quyền cấp trên được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh ở địa phương; đảm 

bảo và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; đảm bảo quyền 
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lợi của công dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng 

thời động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối Nhà nước.  

1.1.2.  Cán bộ, công chức cấp xã  

1.1.2.1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp x� 

Theo nghĩa rộng, CBCC cấp x� được hiểu là toàn bộ những người đang 

đảm nhiệm các chức danh, chức vụ trong các tổ chức thuộc hệ thống chính trị 

ở cấp x�, bao gồm tổ chức Đảng, chính quyền nhà nước và các tổ chức chính 

trị - x� hội ở cấp x�. 

Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003 quy định cán bộ, công chức cấp 

x� bao gồm: những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ l�nh đạo theo 

nhiệm kỳ trong Thường trực HĐND, UBND; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; 

người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-x� hội ở cấp x�; những 

người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

UBND cấp x�. [36] 

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định: “ Cán bộ cấp x� là công 

dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 

HĐND, ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức 

chính trị - x� hội ở cấp x�. Công chức cấp x� là công dân Việt Nam được 

tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ủy ban nhân dân 

cấp x�, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước” [ 27] 

Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận án này, khái niệm CBCC cấp x� 

được giới hạn là những người đang làm việc trong bộ máy chính quyền nhà 

nước ở cấp x� (HĐND và UBND), trong biên chế và được hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước, bao gồm các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch 

HĐND; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp x�; các công chức: Kế toán 

– Tài chính, Văn hoá - X� hội, Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Văn 
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phòng – Thống kê, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự. 

1.1.2.2. Đặc điểm của CBCC cấp x� 

 CBCC cấp x� hầu hết là dân bản địa, cư trú, sinh sống tại địa phương. 

Phần lớn họ đều có mối quan hệ dòng tộc và gắn bó mật thiết với cộng đồng 

dân cư trên nhiều mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, tình cảm ... Trong đời sống 

hàng ngày, quan hệ họ hàng, làng bản có khi còn sâu nặng hơn quan hệ đồng 

chí, đồng nghiệp. Trong bản thân con người mỗi CBCC cấp x� các yếu tố: 

người dân, người cùng họ cùng làng, người đại diện cộng đồng và người đại 

diện nhà nước vừa thống nhất vừa mâu thuẫn, xung đột nhau chi phối các hoạt 

động của họ, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến mối 

quan hệ giữa các lợi  ích cá nhân- cộng đồng- nhà nước.  

CBCC cấp x� là người trực tiếp, gần nhân dân và sát với nhân dân nhất. 

Họ vừa là người tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của nhà nước trong các cộng đồng dân cư; nhưng đồng thời họ cũng là người 

chịu sự giám sát trực tiếp của nhân dân.  

CBCC cấp x� không thoát ly hẳn sản xuất, kinh doanh. Phần lớn CBCC 

cấp x� vừa tham gia công tác, vừa tham gia sản xuất kinh doanh gắn với 

ruộng, vườn, trang trại, ngành nghề thủ công nghiệp, dịch vụ... cùng với gia 

đình. Trong nhiều trường hợp nguồn thu nhập chính của họ không phải tiền 

lương, phụ cấp được nhà nước đ�i ngộ mà chủ yếu từ kết quả sản xuất kinh 

doanh của bản thân và gia đình.  

CBCC cấp x� có vị trí, vai trò quan trọng. Song, trong một thời gian dài 

(từ 1945-2003) CBCC cấp x� không được hưởng chế độ tiền lương mà chỉ ®-

ược hưởng sinh hoạt phí. Từ năm 2003 đến nay, sau khi có Nghị định số 

121/2003/NĐ.CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối 

với x�, phường, thị trấn, CBCC cấp x� mới được hưởng chế độ tiền lương thay 

cho chế độ sinh hoạt phí. Thu nhập của cán bộ, công chức cấp x� được cải 

thiện. Tuy vậy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp x� cũng còn 

nhiều bất hợp lý, còn có sự phân biệt, chưa đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, 
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bình đẳng giữa CBCC cấp x� với CBCC cấp trên. Điều kiều kiện, môi trường, 

trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động cho cán bộ cấp x� còn 

rất khó khăn. Đặc biệt là khu vực miền núi vùng cao, diện tích quá lớn, địa 

bàn hoạt động phức tạp, phương tiện trang thiết bị làm việc thiếu thốn. Trong 

quá trình hoạch định và thực thi chính sách các nhà quản lý cần quan tâm chú 

ý đến các đặc điểm trên nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho CBCC cấp 

x�. 

1.2.2.3. Vai trò của cán bộ, công chức cấp x�  

Xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp x�, 

chúng ta có thể khái quát CBCC cấp x� có một số vai trò chủ yếu sau đây:  

Một là, CBCC cấp x" là người tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương. 

Nếu xét trên góc độ hệ thống tổ chức hành chính nhà nước thì chính 

quyền cấp x� là một khâu, một bộ phận cấu thành của hệ thống tổ chức chính 

quyền nhà nước từ trung ương đến địa phương. Chính quyền trung ương có 

chức năng hoạch định, ban hành chính sách, pháp luật để quản lý, điều hành 

phát triển kinh tế - x� hội của đất nước; chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện là 

các cấp trung gian có chức năng truyền đạt, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai; còn 

chính quyền cấp x� là cấp trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương chính 

sách của Đảng và chính quyền cấp trên vào trong đời sống nhân dân. Các chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có được hoạch định 

đúng đắn và thực hiện có hiệu quả trong đời sống x� hội hay không phụ thuộc 

rất lớn vào đội ngũ CBCC nhà nước. Trong đó, đội ngũ CBCC ở cấp trung 

ương là những người tham mưu thiết kế, hoạch định các chủ trương, chính 

sách, còn đội ngũ CBCC cấp x� là những người tổ chức thực hiện các chủ 

trương, chính sách đó ở các địa phương. Do vậy, mọi chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước ban hành dù rất đúng đắn, nhưng nếu không được phổ 

biến, tổ chức thực hiện tốt ở các địa phương thì các chủ trương, chính sách đó 
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cũng không thể đi vào đời sống, phát huy hiệu quả như mong muốn. Trong 

thực tiễn, có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cấp trên rất 

đúng đắn nhưng không được tổ chức thực hiện tốt, do lợi  ích cục bộ của một 

số CBCC cấp x� hoặc lợi ích cục bộ của địa phương.    

Để thực hiện tốt vai trò này, người CBCC cấp x� phải luôn cập nhật và 

nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tuyên truyền, phổ biết, giải thích để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý 

nghĩa, lợi ích của việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, chỉ 

đạo nhân dân thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách đó. 

Mặt khác, người CBCC cấp x� cũng phải luôn trung thành, tận tuỵ, nhiều khi 

cần phải biết hy sinh, gương mẫu, đi tiên phong trong việc chấp hành mọi chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để nhân dân tin tưởng noi theo.  

Hai là,  CBCC cấp x" là người trực tiếp quản lý, điều hành đảm bảo mọi 

hoạt động chính trị, kinh tế- x" hội, quốc phòng và an ninh... ở địa phương 

diễn ra trong khuôn khổ pháp luật.   

Theo quy định của pháp luật, chính quyền cấp x� có chức năng, nhiệm vụ 

quản lý, điều hành mọi hoạt động: chính trị, kinh tế - x� hội, quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn cấp x� và đảm bảo cho các hoạt động trên diễn ra trong 

khuôn khổ pháp luật. CBCC cấp x� là chủ thể quản lý trong bộ máy chính 

quyền cấp x�. Bởi vậy, CBCC cấp x� là người trực tiếp quản lý mọi hoạt động: 

chính trị, kinh tế - x� hội, quốc phòng, an ninh diễn ra ở địa bàn cấp x� và đảm 

bảo cho các hoạt động trên diễn ra bình thường, trong khuôn khổ pháp luật.  

Để làm tốt vai trò này, người CBCC cấp x� phải nắm vững các quy định 

của luật pháp, các văn bản của cấp trên, có kiến thức về quản lý hành chính 

nhà nước, quản lý kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, đồng thời phải 

công tâm, tận tuỵ, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà 

nước và Nhân dân. 
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Ba là,  CBCC cấp x" là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 

lợi của nhân dân địa phương; đấu tranh và bảo vệ các quyền lợi chính đáng 

của người dân khi bị vi phạm, đồng thời phải luôn chăm lo cải thiện và nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Xuất phải từ bản chất, Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Chính quyền nhà nước do nhân dân lập ra để quản lý, điều hoà các quan hệ x� 

hội, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Do vậy, ngoài 

vai trò là người người quản lý, thực thi quyền hành pháp; người CBCC cấp x� 

còn có vai trò là người đại diện cho ý chí và quyền lợi của nhân dân. Phần lớn 

CBCC cấp x� là người địa phương, ngoài thời gian làm việc theo quy định, họ 

còn trở về tham gia lao động, sản xuất với gia đình, với nhân dân địa phương. 

Các quyền lợi và nghĩa vụ của người CBCC và người dân cơ bản thống nhất 

với nhau. Mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, người CBCC cấp x� đều có 

thể hiểu và chia sẻ. Bởi vậy, người CBCC cấp x� phải luôn xứng đáng là người 

đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nắm bắt, tổng hợp và phản 

ánh những đề xuất, kiến nghị của người dân lên Đảng và Nhà nước cấp trên; 

đồng thời phải thường xuyên quan tâm xây dựng và tổ chức triển khai các 

chương trình, đề án phát triển kinh tế-x� hội ở địa phương, chăm lo đến mọi 

mặt đời sống vật chất và tinh thần tới mọi người dân. Như Chủ tịch Hồ Chí 

Minh từng căn dặn: " Cán bộ vừa là người l�nh đạo, vừa là người đầy tớ trung 

thành của nhân dân". 

Để làm tốt vai trò này, người CBCC cấp x� cần phải thường xuyên gần 

gũi và có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, hiểu và nắm được tâm tư, nguyện 

vọng của nhân dân, luôn đấu tranh và bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của 

người dân khi bị vi phạm; đồng thời tiếp thu thỉnh thị lên cấp trên những đề 

xuất, kiến nghị của nhân dân. Như Bác Hồ từng nói: cán bộ vừa là người đem 

chính sách của Đảng, Chính phủ thực thi trong nhân dân, vừa là người đem 

tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để ban 
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hành chính sách cho đúng.  

 Thực tiễn cho thấy CBCC cấp x� x� có ảnh hưởng quyết định đến quá 

trình phát triển kinh tế-x� hội ở địa phương. ở x� nào có đội ngũ cán bộ tốt thì 

ở x� đó các "phong trào" đều khá, kinh tế - x� hội phát triển, tình hình an ninh 

chính trị ổn định, trật tự an toàn x� hội đảm bảo... đúng như Chủ tịch Hồ Chí 

Minh từng nói " cán bộ nào thì phong trào đó". 

 CBCC cấp x� là những người sống và hoạt động thường xuyên liên hệ 

mật thiết và trực tiếp với nhân dân, cán bộ tốt hay không tốt đều có tác động 

trực tiếp đến người dân. Do vậy, người CBCC cấp x� một mặt phải được trang 

bị đầy đủ kiến thức, trình độ và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để chủ động, 

vững vàng trong quản lý điều hành, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Mặt khác, người cán bộ x� cần có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, 

đạo đức, có lối sống trong sạch lành mạnh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng 

của Đảng, biết hy sinh, gương mẫu để lôi cuốn quần chúng nhân dân tích cực 

tham gia lao động sản xuất thực hiện tốt các chương trình, phong trào phát 

triển kinh tế-x� hội ở địa phương. 

Những năm đổi mới vừa qua cũng ®� chỉ ra rằng sự thành công hay thất 

bại trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước trong quá trình quản lý và phát triển kinh tế -x� hội ở cơ sở phụ 

thuộc rất lớn vào đội ngũ CBCC ở cơ sở. Để nắm, quản lý và sử dụng tốt đội 

ngũ CBCC cơ sở lại phụ thuộc vào chính sách đối với đội ngũ cán bộ này. 

Chính vì vậy Đảng ta khẳng định rằng: " Những sai lầm và khuyết điểm trong 

l�nh đạo kinh tế - x� hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư 

tưởng, tổ chức và công tác cán bộ " [14, tr.219].  

1.2. Động lực và chính sách tạo động lực cho CBCC cấp xã 

1.2.1. Động lực và các lý thuyết cơ bản về động lực  

1.2.1.1. Khái niệm về động lực 

 Thuật ngữ “động lực” được sử dụng rộng r�i trong đời sống kinh tế - x� 
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hội, chẳng hạn như: động lực phát triển, động lực học tập, động lực làm việc, 

động lực lao động…Tuy vậy, xung quanh khái niệm động lực còn có nhiều 

quan niệm và nhận thức khác nhau. Tuỳ theo cách thức tiếp cận, mỗi tác giả 

đều ®� đưa ra những quan niệm riêng của mình về động lực.  

Dưới góc độ triết học, một số tác giả ®� xem xét động lực như là những 

yếu tố có tác dụng thúc đẩy quá trình vận động và phát triển của x� hội. Tác 

giả Lê Hữu Tầng (1997) cho rằng: “động lực là cái thúc đẩy, là cái làm gia 

tăng sự phát triển” [29, tr.15]. Lê Thị Kim Chi (2002), “động lực là sức tác 

động, có khả năng kích thích, khởi động; có năng lực chuyển hoá làm xuất 

hiện cái mới, thúc đẩy sự phát triển của x� hội và con người”, hay “ động lực 

phát triển x� hội là những nhân tố tác động tích cực, thúc đẩy quá trình biến 

đổi, làm xuất hiện cái mới trong sự vận động đi lên của x� hội” [8, tr.35).  

Dưới góc độ quản trị học, nhiều tác giả quan niệm động lực như là những 

yếu tố có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích, động viên con người nỗ lực lao 

động, làm việc nhằm hướng tới mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của tổ chức. 

Theo Maier và Lawler (1973), động lực là sự khao khát và tự nguyện của mỗi 

cá nhân. Kreitner (1995), động lực là một quá trình tâm lý mà nó định hướng 

các hành vi cá nhân theo mục đích nhất định. Higgins (1994), động lực là lực 

đẩy từ bên trong mỗi cá nhân để đáp ứng các nhu cầu chưa được thỏa m�n. 

Bedeian (1993), động lực là sự cố gắng để đạt được mục tiêu. Nguyễn Vân 

Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), “động lực là sự khát khao và tự nguyện 

của người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục 

tiêu của tổ chức. Động lực cá nhân là kết quả của rất nhiều nguồn lực hoạt 

động đồng thời trong con người và môi trường sống và làm việc của con 

người” [26, tr.134]. Phan Thanh Khôi (1992), “động lực lao động sáng tạo là 

toàn bộ những yếu tố có khả năng thúc đẩy, khuyến khích, động viên… người 

tri thức đến với công việc, quan tâm đến nhiệm vụ và sáng tạo hơn trong lao 

động” [21, tr.45]. Vũ Thị Uyên (2007), “động lực là sự khao khát và tự 
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nguyện của mỗi cá nhân nhằm phát huy mọi nỗ lực để hướng bản thân đạt 

được mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của tổ chức” [37, tr.18]. Trần Hữu 

Quang (2006), “Động lực là cái lực thúc đẩy người ta đi đến một hành động 

hay một ứng xử nào đó” [25]. 

 Tuy còn có nhiều quan niệm khác nhau về động lực, song dưới góc độ 

của khoa học quản trị, đa số tác giả đều thống nhất ở chỗ: động lực là những cái 

thúc đẩy con người nỗ lực hoạt động, làm việc để đạt được các mục tiêu nhất 

định. Biểu hiện của động lực là sự hăng say, nỗ lực của mỗi cá nhân trong quá 

trình thực hiện công việc. Trên cơ sở kế thừa, phát triển các quan niệm ®� có, 

tác giả đưa ra quan niệm riêng về động lực như sau: động lực của con người là 

sự tác động tổng hợp của các yếu tố (vật chất và tinh thần) có tác dụng thúc 

đẩy, kích thích sự hăng say, nỗ lực hoạt động, làm việc của mỗi người nhằm đạt 

được mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của tổ chức. Khi con người có động lực 

tốt, họ sẽ có quyết tâm hơn, tự giác hơn, có sự hăng say, nỗ lực hơn trong quá 

trình làm việc nhằm đạt được những mục tiêu (lợi ích) của cá nhân và mục tiêu 

của tổ chức. 

1.2.1.2. Các học thuyết cơ bản về động lực 

 Vấn đề động lực và tạo động lực, kích thích tính tích cực, sáng tạo của 

con người trong lao động từ lâu ®� thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều 

nhà khoa học trên thế giới. Tuỳ theo phương pháp tiếp cận, các nhà khoa học 

®� đưa ra những quan niệm, cách thức tiếp cận và những lý giải khác nhau về 

động lực. Đến nay, khái quát lại có bốn cách tiếp cận chủ yếu về động lực, đó 

là: cách tiếp cận truyền thống, cách tiếp cận các mối quan hệ con người, cách 

tiếp cận nguồn nhân lực và cách tiếp cận hiện đại. [19, tr. 202-203] 

 Cách tiếp cận truyền thống: xuất phát từ quan niệm người lao động với tư 

cách là “con người thuần tuý kinh tế” được thúc đẩy và động viên trước hết do 

tiền bạc. Do vậy, những phần thưởng về vật chất sẽ đem lại cho nhân viên sự 

nỗ lực cao trong thực hiện công việc. Từ cách tiếp cận này, các nhà quản trị ®� 
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phát triển hệ thống trả lương theo sản phẩm. Theo đó, nhân viên được trả 

lương dựa theo số lượng và chất lượng công việc ®� hoàn thành. 

 Cách tiếp cận các mối quan hệ với con người: ngược lại với cách tiếp cận 

truyền thống, các nhà quản trị đi theo hướng tiếp cận các mối quan hệ với con 

người cho rằng, người lao động là “con người thuần tuý x� hội”, những phần 

thưởng phi kinh tế, chẳng hạn như được làm việc trong môi trường văn hoá 

lành mạnh với những người mình yêu thích còn quan trọng hơn vấn đề tiền 

bạc. Theo cách tiếp cập này, các nhà quản trị ®� chú trọng đến các mối quan 

hệ với con người. Nhân viên được đối xử bình đẳng và được tham gia vào quá 

trình xây dựng kế hoạch chung của đơn vị cũng như được chủ động thực hiện 

các nhiệm vụ được giao. 

 Cách tiếp cận nguồn nhân lực: xuất phát từ quan niệm cho rằng, người 

lao động không phải là “con người thuần tuý kinh tế” hay “con người thuần 

tuý x� hội”, mà là một thực thể phức tạp. Họ không chỉ bị thúc đẩy bởi các 

nhu cầu thuần tuý về kinh tế hoặc các nhu cầu thuần tuý về x� hội, mà còn 

được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác như nhu cầu được thể hiện mình, nhu cầu 

được tôn trọng, sự thành đạt và mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào sự 

thành công chung của tổ chức. 

 Cách tiếp cận hiện đại,  được thể hiện qua hai khuynh hướng:  

 Một là, xuất phát từ việc phân tích những nhu cầu bên trong của con 

người có ảnh hưởng, tác động đến việc hình thành, tạo động lực thúc đẩy như 

thế nào. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học ®� cung cấp một cách nhìn thấu đáo 

về các nhu cầu của con người trong tổ chức và khuyến nghị các nhà quản trị 

tìm cách tho� m�n các nhu cầu đó để tạo động lực làm việc cho họ.  

 Hai là, xuất phát từ việc phân tích tiến trình tư duy của con người trong 

việc tìm kiếm các phần thưởng ra sao, và qua đó có thể sử dụng các phần 

thưởng như thế nào để thúc đẩy nhân viên trong quá trình thực hiện công việc. 

 Sau đây, chúng ta nghiên cứu một số học thuyết về động lực tiêu biểu theo 
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cách tiếp cận hiện đại. 

 * Học thuyết về hệ thống nhu cầu của Abraham Maslow (1943) 

 Abraham Maslow là một nhà tâm lý học người Mỹ, thông qua sự nghiên 

cứu về nhu cầu và sự tự nhận thức về nhu cầu tự nhiên của con người ®� đưa ra 

học thuyết phân cấp nhu cầu. Abraham Maslow cho rằng mục tiêu, động lực 

thúc đẩy hoạt động của con người là nhằm thoả m�n các nhu cầu. Theo A. 

Maslow, nhu cầu của con người được phân chia theo thứ bậc từ thấp đến cao: 

nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu x� hội, nhu cầu được tôn trọng và 

nhu cầu tự hoàn thiện. Nhu cầu của con người đòi hỏi được thoả m�n theo thứ 

bậc từ thấp đến cao. Nhu cầu sinh lý là những nhu cầu ở cấp thấp nhất, nhưng 

đây là những nhu cầu cơ bản để duy trì sự sống của con người (như thức ăn, 

nước uống, đồ mặc, nhà ở, phương tiện đi lại…), nếu các nhu cầu này chưa 

được thoả m�n tới mức độ cần thiết để đảm bảo cuộc sống bình thường của 

con người thì những nhu cầu khác sẽ không có tác dụng thúc đẩy mọi người. 

A. Maslow quan niệm rằng: khi một nhu cầu ®� được thoả m�n thì nó trở nên 

ít quan trọng hơn và không còn là động lực thúc đẩy nữa, và con người lại 

hướng đến nhu cầu khác ở bậc cao hơn. {20, tr 253-254] 

 Mặc dù, ra đời cách đây hơn một nửa thế kỷ, song đến nay, học thuyết về 

nhu cầu của A. Maslow vẫn được các nhà quản trị ứng dụng rộng r�i trong 

quản trị nguồn nhân lực. Tuy vậy, bên cạnh nhiều ưu điểm được thừa nhận, 

nhiều nhà quản trị cho rằng học thuyết nhu cầu của A. Maslow có một số 

điểm hạn chế: một là, nhu cầu của con người là rất đa dạng, nhận thức về nhu 

cầu cũng như sự đòi hỏi và phương cách thoả m�n nhu cầu của từng con người 

cũng không hoàn toàn giống nhau; hai là, nhu cầu và thứ bậc về nhu cầu của 

con người còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố truyền thống lịch sử, văn hoá, 

phong tục, tập quán của từng địa phương, từng dân tộc.  

 * Học thuyết ERG của Alderfer 

 Clayton Alderfer, một Giáo sư của Đại học Yale, ®� phát triển các nghiên 
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cứu của Maslow, đề xuất giải pháp làm đơn giản hoá học thuyết của A. 

Maslow và đưa ra học thuyết của mình có tên gọi là E.R.G (viết tắt của 3 từ: 

Existence, Relatedness, Growth). C. Alderfer ®� sắp xếp lại hệ thống nhu cầu 

của Maslow từ 5 cấp độ còn 3 cấp độ, bao gồm: (1) nhu cầu tồn tại (Existence 

needs) là những đòi hỏi vật chất tối cần thiết cho sự tồn tại của con người; (2) 

nhu cầu quan hệ (Relatedness needs) là những đòi hỏi về quan hệ, tương tác 

trao đổi giữa các cá nhân; (3) nhu cầu phát triển (Growth needs) là những đòi 

hỏi bên trong của mỗi con người về sự phát triển cá nhân. C.Alderfer quan 

niệm rằng: động lực của con người bắt nguồn từ nhu cầu, cũng như A. 

Maslow. Song, Ông cho rằng con người cùng một lúc có thể theo đuổi thoả 

m�n nhiều nhu cầu khác nhau, chứ không phải chỉ một nhu cầu như quan 

điểm của Maslow. Hơn nữa, khi một nhu cầu nào đó bị cản trở và không được 

thoả m�n thì con người có xu hướng dồn nỗ lực của của mình sang thoả m�n 

các nhu cầu khác. Ví dụ, khi một nhân viên không thoả m�n được nhu cầu cho 

sự phát triển cá nhân thì anh ta sẽ tập trung nỗ lực của mình để thoả m�n nhu 

cầu tồn tại, như hướng tới việc kiếm  được thật nhiều tiền. [19, tr 205] 

 * Học thuyết về sự thúc đẩy theo nhu cầu của David Mc Clelland 

 Khác với A. Maslow và C. Alderfer, David Mc Clelland cho rằng con 

người có một số nhu cầu cần thiết trong đời sống cá nhân, như: nhu cầu thành 

đạt, nhu cầu liên kết và nhu cầu quyền lực. Qua nghiên cứu của mình, David 

Mc Clelland ®� phát hiện ra rằng: những người có nhu cầu cao về sự thành đạt 

thường là những người muốn được thử thách, đặt cho mình những mục tiêu 

cao, thận trọng trong hành động, khát khao sự thành công, nhưng cũng sợ bị 

thất bại. Những người có nhu cầu cao về liên kết thường cố gắng duy trì những 

quan hệ x� hội dễ chịu, mong muốn tạo lập được những mối quan hệ làm việc 

tốt đẹp với những người khác. Những người có nhu cầu cao về quyền lực 

thường mong muốn được thăng tiến nhanh, có quyền lực, ảnh hưởng và chi 

phối đối với người khác. Kết quả nghiên cứu của David Mc Clelland cũng cho 
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thấy phần lớn những nhà sáng lập hay phát triển một hệ thống- các nhà l�nh 

đạo – thường có nhu cầu rất cao về quyền lực, khá cao về sự thành đạt, nhưng 

lại rất thấp về sự liên kết. Ngược lại, những người lao động thì thường có nhu 

cầu cao về sự liên kết. [19, tr 207] 

 * Học thuyết hai yếu tố của Fridetick Herzberg (1957) 

 Fridetick Herzberg thông qua việc nghiên cứu, phỏng vấn hàng trăm nhân 

viên vào những thời điểm khác nhau, khi họ được kích thích cao độ và cả khi 

họ không được kích thích trong công việc, để tìm hiểu những yếu tố nào đem 

lại sự thoả m�n hay không thoả m�n của họ trong công việc. Qua nghiên cứu, 

Ông ®� phát hiện ra hai nhóm nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của 

nhân viên. Nhóm thứ nhất, những yếu tố duy trì, là những yếu tố có thể định 

lượng như: điều kiện làm việc, tiền lương, các quy định của tổ chức, các mối 

quan hệ cá nhân. Những yếu tố này liên quan đến sự không thoả m�n của 

nhân viên đối với công việc, nếu không được bảo đảm tốt, sẽ làm nảy sinh sự 

bất bình thường, sự không hài lòng, bất m�n của nhân viên. Nhóm thứ hai, 

những yếu tố thúc đẩy, là những yếu tố định tính như: sự thành đạt, sự công 

nhận, trách nhiệm và cơ hội thăng tiến. Những yếu tố này liên quan đến công 

việc, khi các yếu tố này được đảm bảo tốt thì có tác dụng thúc đẩy nhân viên 

làm việc tích cực và thoả m�n cao hơn. Theo F. Herzberg, những yếu tố duy trì 

chỉ có tác dụng loại bỏ sự không hài lòng, bất m�n, chứ không có tác dụng tạo 

động lực cho nhân viên. Những yếu tố mang lại sự hài lòng, thoả m�n cho 

nhân viên mới chính là yếu tố tạo động lực. Học thuyết của F. Herzberg cũng 

chỉ ra rằng: nhà quản trị không những phải đảm bảo các yếu tố duy trì, mà còn 

phải chú ý nhiều đến các yếu tố mang lại sự thoả m�n về công việc cho nhân 

viên. Muốn vậy, trước hết, các nhà quản trị phải tìm cách loại bỏ những yếu tố 

làm cho nhân viên không thoả m�n, bằng cách đảm bảo các yếu tố duy trì trên 

cơ sở đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản của nhân viên; sau đó, tìm cách thoả 

m�n những nhu cầu bậc cao hơn để tạo động lực thúc đẩy nhân viên trong 
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công việc. [19, tr 206] 

 Điểm chung của các học thuyết trên đây là các tác giả đều cho rằng: nhu 

cầu và sự thoả m�n nhu cầu có tác dụng tạo động lực thúc đẩy mọi hoạt động 

của con người. Từ đó, các nhà nghiên cứu ®� tập trung phân tích những nhu 

cầu của con người và sự thoả m�n chúng có ảnh hưởng như thế nào đến động 

lực của họ. Tuy vậy, các nghiên cứu trên chỉ mới lý giải được việc thoả m�n 

nhu cầu làm phát sinh động lực của nhân viên, nhưng chưa giải thích một cách 

thoả đáng rằng tại sao con người lại có nhiều cách khác nhau để thoả m�n các 

nhu cầu và đạt được các mục tiêu của họ. Sau đây, chúng ta h�y nghiên cứu 

thêm một số học thuyết khác, xuất phát từ quá trình hình thành động lực thúc 

đẩy nhân viên để lý giải việc con người lựa chọn các hành vi để thoả m�n các 

nhu cầu của họ như thế nào. 

 * Học thuyết về công bằng của J. Stacy. Adams 

 J. Stacy. Adams, trên cơ sở nghiên cứu cảm nhận của mỗi người về cách 

họ được đối xử như thế nào so với người khác và ®� chỉ ra rằng: con người trong 

tổ chức mong muốn được đối xử một cách công bằng, họ có xu hướng so sánh 

những đóng góp và phần thưởng của bản thân với những người khác. Nếu mỗi 

người nhận được phần thưởng ngang bằng với người khác trong cùng một mức 

đóng góp, họ sẽ tin rằng họ được đối xử công bằng. Nếu một người nào đó cho 

rằng họ bị đối xử không tốt, phần thưởng không xứng đáng với công sức họ ®� 

bỏ ra thì họ sẽ bất m�n và từ đó sẽ làm việc không hết khả năng và thậm chí sẽ 

bỏ việc. Nếu họ tin rằng ®� được đối xử đúng, phần thưởng và đ�i ngộ tương 

xứng với công sức của họ ®� bỏ ra, thì họ sẽ duy trì sự thực hiện công việc và 

mức độ đóng góp như cũ. Nếu một người nhận thức rằng phần thưởng và đ�i 

ngộ dành cho họ cao hơn so với sự đóng góp, họ sẽ có xu hướng gia tăng mức 

đóng góp của bản thân bằng cách làm việc tích cực hơn, chăm chỉ hơn. J. Stacy. 

Adams cũng chỉ ra rằng: xu hướng chung là con người thường đánh giá cao 

cống hiến của mình và đánh giá cao phần thưởng mà người khác nhận được. 
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Khi phải đối mặt với sự không công bằng con người thường có xu hướng chấp 

nhận, chịu đựng hoặc phản đối. Song, nếu sự không công bằng kéo dài mà 

không có dấu hiệu được cải thiện thì sẽ làm triệt tiêu động lực làm việc và họ sẽ 

bỏ việc. [19, tr 208] 

 * Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 

        Victor Vroom, trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố: sự nỗ 

lực cá nhân – thành tích – kết quả (phần thưởng); cho rằng: động lực thúc đẩy 

phụ thuộc vào sự mong đợi của các cá nhân về khả năng thực hiện nhiệm vụ 

của họ và về việc nhận được các phần thưởng mong muốn. Động lực làm việc 

của người lao động sẽ trở nên mạnh mẽ khi họ tin rằng: một sự nỗ lực nhất 

định của họ sẽ đem lại một thành tích nhất định và thành tích đó sẽ dẫn đến 

những kết quả hoặc phần thưởng như họ mong muốn. Victor Vroom ®� xác 

định động lực làm việc là một quá trình phân tích lựa chọn các hành vi dựa 

trên những kỳ vọng của người lao động. Động lực làm việc theo ông sẽ là hàm 

số của ba yếu tố: sự kỳ vọng, lợi ích và giá trị. Sự kỳ vọng thể hiện việc người 

lao động xác định được mối tương quan giữa nỗ lực làm việc và kết quả đạt 

được. Theo Vroom, nếu mối liên hệ này càng rõ ràng và được nhận thức bởi 

người lao động thì sẽ là một điều kiện để có được động lực làm việc tích cực. 

Lợi ích ở đây thể hiện mối quan hệ giữa kết quả đạt được sau quá trình làm 

việc của người lao động với mức độ đ�i ngộ mà người lao động được hưởng. 

Động lực làm việc hăng say sẽ chỉ có được nếu những thành quả của người lao 

động được đền đáp thỏa đáng. Giá trị một lần nữa nó thể hiện mối quan hệ 

giữa mức độ đ�i ngộ mà người lao động được hưởng với những kỳ vọng mong 

đợi của họ. Khi mức đ�i ngộ thỏa m�n được kỳ vọng mong đợi của người lao 

động thì đồng nghĩa với việc họ sẽ có được động lực làm việc hăng say nếu tất 

cả các mối quan hệ trước đó được đảm bảo. Như vậy, động lực làm việc của 

người lao động sẽ không phải là phép cộng giản đơn của ba yếu tố sự kỳ vọng, 
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lợi ích và giá trị. Trái lại, đây sẽ là mối quan hệ tích giữa các yếu tố đó vì bất 

cứ mối liên hệ nào bị mất đi sẽ làm triệt tiêu động lực làm việc tích cực. Muốn 

nhân viên có động lực làm việc tốt, các nhà quản trị cần tạo ra cơ chế để họ có 

thể xác định rõ được các mối quan hệ giữa kết quả lao động và chế độ đ�i ngộ, 

giữa nỗ lực làm việc với kết quả có thể đạt được. Tuy vậy, theo Victor Vroom, 

người lao động sẽ chỉ có được động lực làm việc hăng say khi tất cả các mối 

liên hệ trên được họ nhận thức và tin tưởng là chặt chẽ. Bởi vậy, trong nhiều 

trường hợp, do nhận thức và niềm tin của người lao động còn hạn chế, mặt 

khác các nhà quản lý cũng chưa đủ điều kiện để đưa ra và thực hiện tốt các 

cam kết của mình, do vậy ®� làm triệt tiêu động lực của người lao động. Đây 

cũng chính là một trong những điểm hạn chế của học thuyết Kỳ vọng của 

Victor Vroom. [19, tr 209-210] 

* Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin A.Locke (1960) 

 Các nghiên cứu của Edwin Locke ®� chỉ ra rằng: quá trình làm việc 

hướng tới mục tiêu là nguồn gốc chủ yếu của động lực lao động. Khi một 

người có mục tiêu rõ ràng sẽ giúp họ tập trung nỗ lực vào thực hiện công việc. 

Để tạo động lực cho người lao động: trước hết, các nhà quản trị phải xác định 

được các mục tiêu của tổ chức một cách cụ thể, rõ ràng, có thể lượng hoá được 

và mang tính thách thức; thứ hai, cần tuyên truyền, giải thích cho người lao 

động hiểu, nhận thức rõ các mục tiêu của tổ chức, chấp nhận mục tiêu một 

cách tự nguyện và coi mục tiêu của tổ chức cũng là mục tiêu của chính bản 

thân họ; thứ ba, người quản lý cần quan sát để tìm hiểu các phản ứng của các 

cá nhân với mục tiêu ®� giao, sự tác động của các yếu tố môi trường tới thực 

hiện mục tiêu; cuối cùng, cần cho người lao động thấy rõ quan hệ trực tiếp 

giữa nỗ lực và kết quả thực hiện công việc; giữa phần thưởng cá nhân với các 

nỗ lực bản thân để đạt mục tiêu. [ 37, tr 46] 

* Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner (1953)  
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Các nghiên cứu của B.F.Skinner  hướng tới việc làm thay đổi hành vi của 

con người thông qua các tác động tăng cường. Theo B.F.Skinner có những 

hành vi của cá nhân nên được thúc đẩy, có hành vi nên bị hạn chế bằng các 

công cụ là phần thưởng, hình phạt hoặc làm lơ. Những hành vi được thưởng có 

xu hướng được nhắc lại, những hành vi không được thưởng (làm lơ) hoặc bị 

phạt có xu hướng bị loại bỏ dần. Phần thưởng có thể là những lời khen ngợi, 

quyết định thăng tiến hay khoản tiền nhất định. Hình phạt có thể là những lời 

quở trách, hay cắt giảm quyền lợi. Làm lơ, coi như không biết đến việc làm sai 

của nhân viên, cách này chỉ phù hợp khi người quản lý nghĩ rằng hành vi sai 

lầm đó chỉ tạm thời hay không nghiêm trọng đến mức phải áp dụng hình phạt. 

Khoảng thời gian giữa thời điểm xảy ra hành vi và thời điểm tiến hành thưởng 

hay phạt càng ngắn bao nhiêu thì càng có tác dụng làm thay đổi hành vi bấy 

nhiêu. Hình phạt có tác dụng loại trừ các hành vi không mong muốn nhưng có 

thể gây ra các hậu quả tiêu cực, nên ít mang lại hiệu quả hơn so với khen 

thưởng. Do vậy, để tạo động lực cho người lao động, các nhà quản trị cần quan 

tâm, khuyến khích các thành tích tốt và thưởng cho các thành tích đó. Sự nhấn 

mạnh các hình thức thưởng sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so với sự nhấn mạnh 

các hình thức phạt. [ 37, tr 43] 

  * Mô hình về sự kỳ vọng của L. Porter và E. Lawler 

L. Porter và E. Lawler thì cho rằng sự thoả m�n trong công việc là hệ 

quả hơn là nguyên nhân của thành tích. Với những mức độ khác nhau về thành 

tích sẽ dẫn đến những phần thưởng khác nhau. Ông đưa ra mô hình kỳ vọng 

thể hiện cùng lúc những đặc điểm của con người, công việc và tổ chức nhằm 

lý giải quá trình hình thành và tạo động lực thúc đẩy cho nhân viên.  

Theo mô hình của Porter và Lawler, có 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến 

thành tích thực hiện công việc của người lao động: Giá trị của phần thưởng, sự 

nhận thức về phần thưởng, sự nỗ lực của nhân viên, sự nhận thức về nhiệm vụ 
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và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên.  

Giá trị của phần thưởng: là những lợi ích vật chất hay tinh thần nhận 

được từ một công việc. Ví dụ, như sự yêu mến của đồng nghiệp, mức tiền 

lương nhận được, sự thăng chức hay cảm giác về sự thành đạt. Tuỳ theo nhận 

thức của mỗi cá nhân, có người đánh giá cao những lợi ích vật chất, có người 

lại đánh giá cao những lợi ích về tinh thần. 

 

 Mô hình1.1. Mô hình về sự kỳ vọng của L. Porter và E. Lawler 

 Nguồn: [19, tr.212] 

 Sự nhận thức về phần thưởng: là nhận thức của mỗi cá nhân về giá trị các 

phần thưởng và mức độ nỗ lực cần thiết để đạt được phần thưởng nào đó. 

 Nhận thức về nhiệm vụ: là sự  nhận thức về khối lượng và độ phức tạp 

của công việc và những nỗ lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ nào đó. 

 Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: thể hiện ở năng lực và cá tính của nhân 

viên trong việc thực hiện công việc. 

 Thành tích: là mức hoàn thành công việc của nhân viên sau khi ®� tiêu hao 

những nỗ lực nào đó phù hợp với năng lực nhận thức và nhiệm vụ của mình. 

 Sự nỗ lực của nhân viên: là sự tiêu hao sức lực (thể lực và trí lực) để hoàn 

Giá trị 
các phần 
thưởng 

 
Sự nỗ 
lực 

Sự thực 
hiện  

nhiệm vụ 

Khả năng 
thực hiện 
nhiệm vụ 

Nhận 
thức 

nhiệm vụ 

Phần 
thưởng 
nội tại 

Phần 
thưởng 
bên ngoài 
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thành một công việc nào đó. Sự nỗ lực của nhân viên phụ thuộc vào giá trị của 

phần thưởng và nhận thức khả năng nhận được phần thưởng. Sự nỗ lực này là 

để thực hiện công việc, và quá trình này liên tục tái diễn trong nhận thức của 

nhân viên trong suốt quá trình thực hiện công việc. Sự thực hiện công việc phụ 

thuộc vào hai yếu tố: một là, khả năng hoàn thành nhiệm vụ; hai là, sự nhận 

thức về nhiệm vụ và niềm tin của nhân viên về khả năng thực hiện công việc 

thành công.  

 Phần thưởng: là những lợi ích mà nhân viên nhận được sau khi thực hiện 

công việc. Có ba loại phần thưởng: phần thưởng bên trong, phần thưởng bên 

ngoài, phần thưởng hợp lý theo nhận thức. Phần thưởng bên ngoài là tất cả 

những gì mà nhân viên nhận được từ tổ chức như tiền lương, tiền thưởng, điều 

kiện làm việc tốt hơn, sự thăng tiến…Phần thưởng bên trong là sự thoả m�n 

của cá nhân như sự thành đạt, sự tôn trọng, sự hoàn thiện và phát triển…Còn 

phần thưởng hợp lý theo nhận thức là phần thưởng mà nhân viên tin rằng nó 

tương xứng với thành tích mà họ đạt được và tương ứng với phần thưởng của 

người khác. 

 Sự thoả m"n: là thái độ hài lòng của nhân viên khi cảm thấy phần thưởng mà 

họ nhận được là hợp lý. Con người thường có xu hướng so sánh những phần thưởng 

mà họ nhận được so với những cái mà người khác nhận được. Nếu họ nhận thấy có 

sự đối xử không công bằng thì họ không thoả m�n. Sự thoả m�n của nhân viên rất 

quan trọng, vì nó sẽ là động lực thúc đẩy nhân viên nỗ lực làm việc hoặc là sẽ gia 

tăng tỷ lệ vắng mặt, đi chậm về sớm, rời bỏ công việc…điều này sẽ tác động đến 

thành tích và phần thưởng của chu trình làm việc tiếp theo.  Bởi vậy, khi người lao 

động có động lực thì sẽ tạo ra nỗ lực làm việc. Sự nhìn nhận về phần thưởng cho 

thành tích đạt được chính là cơ sở tạo ra sự thỏa m�n trong lao động giúp người lao 

động có động lực làm việc tích cực. [19, tr 211-213] 

*     * 

* 
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Qua nghiên cứu các học thuyết trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận 

xét như sau: 

Một là, nhu cầu cá nhân và sự thoả m�n các nhu cầu cá nhân là nguồn 

gốc phát sinh động lực lao động của con người. Để tạo động lực lao động các 

nhà quản trị phải hiểu rõ các nhu cầu cá nhân của con người, trên cơ sở đó tác 

động vào các nhu cầu để hướng hoạt động của họ nhằm các mục tiêu chung 

của tổ chức.  

Hai là, nhu cầu của con người được thoả m�n thông qua lợi ích. Lợi ích 

là cái đáp lại nhu cầu, là phương tiện để thoả m�n nhu cầu. Mọi hoạt động, 

làm việc của con người, suy cho cùng đều nhằm đạt được các lợi ích nhất định 

để thoả m�n các nhu cầu cá nhân. Bởi vậy, các nhà quản lý cần phải hiểu rõ 

tính chất, đặc điểm của từng loại lợi ích, gắn với từng tập thể, cá nhân con 

người trong từng điều kiện lịch sử cụ thể, trên cơ sở đó giải quyết hài hoà, thoả 

đáng các quan hệ lợi ích nhằm tạo động lực cho người lao động trong quá 

trình làm việc.  

Ba là, để thoả m�n các nhu cầu cá nhân, con người có thể lựa chọn nhiều 

cách thức, hành vi khác nhau. Việc con người lựa chọn những cách thức, hành 

vi như thế nào phụ thuộc vào năng lực cá nhân và khả năng đạt được những 

kết quả mà họ mong muốn. Do vậy, các nhà quản trị có thể tác động lên các 

yếu tố lợi ích (bằng vật chất hoặc tinh thần) thông qua các hình thức khen 

thưởng, hình phạt, thù lao lao động thích hợp để khuyến khích, tạo động lực 

thúc đẩy người lao động nỗ lực làm việc hướng tới các mục tiêu chung của tổ 

chức; đồng thời cũng thông qua đó đáp ứng được các nhu cầu, lợi ích chính 

đáng của bản thân người lao động. 

Các học thuyết trên ®� được nhiều nhà quản lý nghiên cứu, phát triển và 

áp dụng khá phổ biến ở các nước. ở Việt nam, trong những năm gần đây các 

học thuyết trên cũng ®� được nghiên cứu, bước đầu áp dụng vào quản trị 
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nguồn nhân lực trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt là một số doanh 

nghiệp lớn. Trong phạm vi và mục đích nghiên cứu của luận án này, tác giả 

vận dụng một số học thuyết như: học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow, 

học thuyết hai yếu tố của Herzberg và học thuyết kỳ vọng của Vroom làm cơ 

sở lý luận để nghiên cứu động lực và chính sách tạo động lực cho cán bộ, công 

chức cấp x�.  

1.2.2.  Động lực của cán bộ, công chức cấp xã  

1.2.2.1. Khái niệm  

Động lực của CBCC cấp x� là sự tác động tổng hợp của các các yếu tố 

(vật chất và tinh thần) có tác dụng thúc đẩy, kích thích người CBCC cấp x� 

hăng say, nỗ lực làm việc nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Động lực có quan hệ chặt chẽ với kết quả và thành tích công tác của 

người CBCC. Khi người CBCC có động lực làm việc tốt, họ sẽ tự giác, hăng 

say, nỗ lực đưa hết khả năng của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao sao 

cho đạt được hiệu quả cao nhất. Bởi vậy, vấn đề làm thế nào để tạo được động 

lực làm việc tích cực cho đội ngũ CBCC trong quá trình thực thi nhiệm vụ 

luôn được các nhà quản  lý đặc biệt quan tâm.   

Tạo động lực cho CBCC là việc vận dụng hệ thống các chính sách, cách 

thức, biện pháp nhằm tạo ra trạng thái tâm lý tốt nhất thúc đẩy, kích thích 

người CBCC cấp x� tự giác, hăng say, nỗ lực làm việc, phát huy mọi khả năng 

để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  

1.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực cho CBCC 

Động lực của CBCC cấp x� chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Vận dụng 

lý thuyết hai yếu tố của Frederic Herzberg, ta có thể  khái quát các yếu tố ảnh 

hưởng đến động lực làm việc của CBCC cấp x� thành hai nhóm: nhóm các yếu 

tố thúc đẩy và nhóm các yếu tố duy trì. 

*  Nhóm các yếu tố thúc đẩy 

Đây là những yếu tố tạo động lực làm việc chủ yếu cho CBCC. Các yếu 

tố chính thuộc nhóm này gồm: sự thành đạt, sự công nhận, bản thân công việc, 
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trách nhiệm, cơ hội phát triển…  

Sự thành đạt, là sự thỏa m�n của CBCC sau khi hoàn thành một công 

việc hay giải quyết được vấn đề và nhìn thấy được những thành quả từ những 

nỗ lực của mình.  

Sự công nhận, là việc cán bộ l�nh đạo, quản lý ghi nhận những kết quả 

mà người CBCC đạt được sau một quá trình nỗ lực thực hiện công việc được 

giao. Người CBCC không chỉ mong muốn được ghi nhận để có được chế độ 

đ�i ngộ thỏa đáng mà họ còn kỳ vọng vào việc thể hiện được mình trước 

những người khác. Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào chương trình đánh giá kết 

quả công tác của tổ chức, nó đòi hỏi phải khách quan, chính xác và kịp thời. 

Bản thân công việc của CBCC đảm nhận cũng là một yếu tố tác động 

tích cực lên động lực làm việc của mỗi người khi họ cảm thấy chính những 

công việc đó là thú vị, đa dạng chứ không đơn điệu, công việc đòi hỏi sức 

sáng tạo và có những thách thức cho họ chinh phục. Ngược lại những công 

việc nhàm chán, thiếu ý nghĩa thì khó có thể tạo ra cho người CBCC sự hứng 

khởi trong quá trình làm việc. 

Trách nhiệm trong công việc của CBCC thể hiện mức độ ảnh hưởng, 

khả năng ra quyết định và chịu trách nhiệm với những quyết định của mỗi 

người, tức là có sự gắn liền giữa quyền hạn được giao và trách nhiệm đi kèm. 

Khi người cán bộ, công chức được giao quyền hạn, trách nhiệm để thực thi 

những công việc nhất định thì cũng sẽ tạo ra động lực cho họ trong công việc. 

 Cơ hội phát triển của CBCC là những khả năng thăng tiến trong tổ 

chức để có thể nắm giữ những vị trí nhất định trong bộ máy quản lý của cơ 

quan, đơn vị. Khi người cán bộ, công chức nhìn nhận được những cơ hội thăng 

tiến trong công việc, họ sẽ có động lực làm việc m�nh mẽ để có thể đạt được 

những mục đích của mình, nếu những cơ hội này không được nhìn nhận một 

cách rõ ràng thì động lực làm việc của con người sẽ bị triệt tiêu đi.  

Những yếu tố thúc đẩy nêu trên, theo lý thuyết hệ thống nhu cầu của 
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Maslow đó chính là những nhu cầu bậc cao của CBCC. Theo Herzberg khi 

không có các yếu thúc đẩy thì CBCC vẫn có thể làm việc bình thường, nhưng 

nếu các yếu tố trên được đảm bảo thì CBCC sẽ nỗ lực làm việc và sự thoả m�n 

cao hơn. 

* Nhóm các yếu tố duy trì 

 Nhóm các yếu tố duy trì gồm các yếu tố: điều kiện làm việc, chính sách 

và quy định của tổ chức, sự giám sát, những mối quan hệ giữa những cá nhân 

với nhau, tiền lương, địa vị, sự ổn định của công việc... 

 Điều kiện làm việc là những yếu tố liên quan đến môi trường làm việc 

mang tính vật chất phục vụ cho quá trình thực hiện công việc. Nếu những điều 

kiện làm việc này được quan tâm, chú ý, người CBCC cảm thấy thỏa mái trong 

khi làm việc thì họ sẽ có điều kiện để thực thi tốt những điều họ dự định làm. 

Điều này có nghĩa là bản thân điều kiện làm việc tốt sẽ không giúp gì nhiều 

cho người CBCC hăng say hơn trong công tác, nhưng nếu điều kiện làm việc 

tồi thì người CBCC sẽ sớm cảm thấy ức chế, khó chịu và qua đó triệt tiêu sự 

hăng say, hứng khởi và làm giảm hiệu quả trong thực hiện công việc. 

 Chính sách và những quy định của tổ chức được xem là những vật cản 

đường nếu nó không được thiết kế một cách hợp lý. Ngược lại những chính 

sách, quy định hay những quy trình cần thực thi được thiết kế tốt, phù hợp sẽ 

chỉ tạo điều kiện cho các hoạt động của CBCC được tiến hành một cách liên 

tục, trơn tru chứ không làm cho họ làm việc hăng say hơn. 

 Sự giám sát của tổ chức thái quá sẽ gây tâm lý căng thẳng, làm cho 

người lao động cảm thấy gò bó, phải cố gắng trốn tránh công việc. Tuy nhiên, 

khi bị giám sát ở mức độ hợp lý, có thể nói là thỏa mái trong công việc thì yếu 

tố giám sát phù hợp này cũng không làm tăng động cơ làm việc của người lao 

động lên được. 

 Mối quan hệ cá nhân trong tổ chức, theo Herzberg đây không phải là 

yếu tố duy trì tuyệt đối nhưng điều này đúng với đại đa số người lao động 

trong tổ chức. Nếu những mối quan hệ cá nhân trong tổ chức không lành 
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mạnh theo nghĩa căng thẳng, không hỗ trợ lẫn nhau mà lại cản phá lẫn nhau 

thì sẽ dễ làm cho người lao động cảm thấy chán nản với môi trường làm việc 

và rồi mất đi động lực làm việc. Nếu những mối quan hệ này được cải thiện, 

CBCC thân thiện với nhau, tương hỗ lẫn nhau thì đây sẽ chỉ là những điều kiện 

cho việc phát huy năng lực của mỗi cá nhân chứ không làm cho họ hăng say 

hơn trong công việc. 

 Tiền lương nhận được là mức thù lao mà người CBCC nhận được hàng 

tháng cho kết quả làm việc, những cống hiến của họ. Người cán bộ, công chức 

có thể xác định được mức thu nhập hàng tháng của họ thông qua hệ thống 

thang bảng lương, qua các công thức tính lương ®� được phổ biến. Việc trả 

lương đúng hạn, đầy đủ được xem là quyền lợi tất yếu nằm trong dự tính của 

người lao động và do đó sẽ không có tác động thúc đẩy họ làm việc hăng say 

hơn. Tuy nhiên, nếu tiền lương bị trả thiếu, trả chậm, nợ lương thì rõ ràng điều 

này sẽ gây tác động tâm lý bất lợi cho người lao động và qua đó làm cho họ 

chán nản trong lao động. Herzberg cũng ®� phân biệt với những cơ hội được 

tăng lương, nếu người lao động thấy được cơ hội tăng lương vượt kế hoạch thì 

sẽ có tác động thúc đẩy người lao động trong công tác. Nhưng nghiên cứu của 

ông cũng chỉ ra rằng giá trị lợi ích cận biên của yếu tố này giảm đi nhanh 

chóng và gần như không còn nếu cái người lao động quan tâm không còn là 

tiền lương nữa. 

 Địa vị của cán bộ, công chức. Địa vị ở đây khác so với cơ hội thăng 

tiến, vị trí mà người lao động đang giữ một cách ổn định sẽ không kích thích 

họ làm việc hăng say mà thậm trí là triệt tiêu hứng thú làm việc do nhàm chán. 

Theo herzberg việc giữ lâu một vị trí còn tạo ra sức × nặng nề mà ít ai có thể 

vượt qua. Xét trên một khía cạnh khác, việc có khả năng bị mất vị trí hiện tại 

lại có thể gây tâm lý bất an cho cho người lao động. Chính phát hiện này của 

Herzberg ®� là cơ sở để nhiều tổ chức tiến hành việc thuyên chuyển cán bộ 

nhằm tạo ra một vị trí làm việc mới, tạo ra một hứng khởi làm việc mới. 
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 Sự ổn định của công việc, thể hiện mức độ lo lắng của người CBCC để 

giữ được vị trí cũng như công việc hiện tại. Khi người CBCC lo lắng tới sự ổn 

định của công việc thì họ khó có thể chuyên tâm vào công việc. Phát hiện của 

Herzberg chỉ ra rằng, khi công việc ổn định, người lao động không phải lo 

lắng về khả năng mất việc, họ cũng sẽ không vì thế mà làm việc hăng say hơn 

mức bình thường. 

 Những yếu tố duy trì nêu trên, theo lý thuyết hệ thống nhu cầu của 

Maslow, đó chính là những nhu cầu bậc thấp (hay nhu cầu cơ bản) của CBCC. 

Theo Herzberg, đây không phải là những yếu tố tạo động lực, mà ngược lại, 

chúng có thể gây nên sự bất m�n, chán nản trong quá trình thực hiện công 

việc. Do vậy, khi những yếu tố này được cải thiện sẽ loại bỏ được sự bất m�n, 

chán nản của CBCC trong quá trình thực hiện công việc; nhưng cũng không vì 

thế mà tạo ra được động lực làm việc hăng say hơn cho họ. Những yếu tố duy 

trì có thể xem như việc bảo dưỡng máy móc, nếu không bảo dưỡng đúng chế 

độ có thể làm máy móc chạy kém hiệu quả, hay hỏng; nhưng nếu bảo dưỡng 

thường xuyên thì cũng chỉ có thể duy trì máy hoạt động ở mức công xuất bình 

thường chứ không thể tăng thêm được công xuất thiết kế của máy.   

 Hai nhóm yếu tố duy trì và thúc đẩy có những vai trò khác nhau đối với 

động lực làm việc của CBCC. Những yếu tố duy trì như: điều kiện làm việc, 

chính sách và quy định của tổ chức, sự giám sát, mối quan hệ giữa những cá 

nhân, tiền lương... thường liên quan đến điều kiện và môi trường làm việc. 

Nếu chúng không được đảm bảo tốt thì sẽ làm cho CBCC bất bình, chán nản, 

trễ nải trong công việc; nhưng nếu chúng được đảm bảo tốt cũng không tạo 

được động lực và sự thoả m�n của CBCC. Ngược lại, những yếu tố thuộc 

nhóm thúc đẩy như: sự thành đạt, sự công nhận, bản thân công việc, trách 

nhiệm, cơ hội phát triển... thường gắn với cảm nhận của con người về bản thân 

công việc. Đây là những yếu tố tạo động lực mạnh mẽ và đem lại sự hài lòng 

và sự nỗ lực cao hơn trong thực thi nhiệm vụ của CBCC. Với tư cách là nhà 

quản lý, trước hết cần phải thường xuyên quan tâm, chú ý các yếu tố thuộc 
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nhóm duy trì, đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho CBCC, nhưng như thế là chưa 

đủ. Nếu như chúng ta mong muốn CBCC làm việc hăng say, cần phải chăm lo, 

đảm bảo tốt các yếu tố thúc đẩy bằng cách đáp ứng những nhu cầu bậc cao 

cho CBCC, đưa họ tới sự thành đạt và sự thoả m�n cao hơn. Khi CBCC làm 

việc không hăng say thì cần phải xem lại các yếu tố thúc đẩy tạo động lực cho 

cán bộ, công chức. 

1.2.2.3. Đánh giá động lực của CBCC x� 

* Các tiêu chí đánh giá 

Như ®� đề cập ở các phần trên, động lực làm việc có ảnh hưởng đến kết 

quả và thành tích công tác của CBCC. Nếu CBCC thiếu động lực làm việc sẽ 

dẫn đến kết quả, thành tích không tốt và ngược lại. Song, động lực làm việc 

của CBCC chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Vì vậy, chúng ta rất khó có 

thể đánh giá, xác định được một cách trực tiếp động lực của CBCC, mà chỉ có 

thể xác định động lực thông qua những biểu hiện của nó như: sự tự giác, hăng 

say, nỗ lực làm việc CBCC. Sự tự giác, hăng say, nỗ lực làm việc của CBCC được 

phản ánh thông qua các yếu tố như: cách sử dụng thời gian làm việc: có đi muộn về 

sớm không, thời gian làm việc thực tế, tỷ lệ thời gian hữu ích dùng để thực hiện 

công việc được giao; tinh thần, thái độ làm việc: trong quá trình làm việc có hăng 

say, nhiệt tình không; mức độ hoàn thành nhiệm vụ: tốt hay không tốt … Do vậy, để 

đánh giá động lực của CBCC chúng ta có thể sử dụng một số chỉ tiêu sau: 

� Hiệu suất sử dụng thời gian làm việc 

Hiệu suất sử dụng thời gian làm việc là tỷ lệ (%) giữa thời gian làm việc 

thực tế của CBCC và thời gian làm việc theo quy định. Thời gian làm việc thực 

tế là thời gian thực tế làm việc bình quân trong ngày hoặc thời gian thực tế 

làm việc của CBCC để hoàn thành công việc hay nhiệm vụ được giao. Thời 

gian làm việc theo quy định là thời gian làm việc tính theo giờ hành chính (8 

giờ một ngày) hoặc thời gian được quy định để hoàn thành công việc hay 

nhiệm vụ được giao. 
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Hiệu suất sử dụng 

thời gian làm việc 
= 

Thời gian làm việc thực tế 

Thời gian làm việc quy định 
 

� Mức độ nỗ lực thực hiện công việc: 

Mức độ nỗ lực thực hiện công việc là chỉ tiêu phản ánh mức độ tích cực, 

hăng say, nhiệt tình trong thực hiện công việc của CBCC; phản ánh mức độ 

tiêu hao sức lực (cả thể lực và trí lực) của CBCC để hoàn thành công việc được 

giao. Mức độ nỗ lực thực hiện công việc cao hay thấp còn thể hiện cường độ 

lao động của CBCC trong quá trình thực hiện công việc được giao.  

� Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao 

Mức độ hoàn thành công việc được giao là tỷ lệ (%) giữa khối lượng 

công việc ®� hoàn thành và khối lượng công việc được giao trong khoảng thời 

gian nhất định. 
 

Mức độ hoàn thành công 

việc được giao 
= 

Khối lượng công việc hoàn thành 

Khối lượng công việc được giao 

� Mức độ yên tâm làm việc 

Mức độ yên tâm làm việc là chỉ tiêu phản ánh mức độ hài lòng, thoả m�n 

của CBCC với vị trí công việc hiện tại. Nếu CBCC yên tâm làm việc họ sẽ nhiệt 

tình, hăng say, tận tuỵ hơn với công việc. Ngược lại, nếu CBCC không yên tâm 

làm việc, sự nhiệt tình, hăng say, tận tuỵ của họ trong công việc sẽ giảm dần. 

Nếu tình trạng này kéo dài, người CBCC sẽ có cảm giác bất an, chán nản và có 

thể sẽ bỏ việc hoặc thay đổi công tác đến cơ quan khác. Khi đó, động lực của 

CBCC sẽ bị triệt tiêu. 

* Phương pháp đánh giá  

Để đánh giá thực trạng động lực của CBCC ở mức độ nào, trước hết cần 

xem xét, đánh giá hiệu suất sử dụng thời gian làm việc; mức độ nỗ lực làm 

việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ yên tâm làm việc của CBCC; 

sau đó, so sánh kết hợp các tiêu chí trên để xác định động lực của cán bộ công 

chức. Kết quả đánh giá động lực của CBCC có thể được phân làm 3 mức độ : 
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cao, trung bình và thấp.  

1.2.3.  Chính sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã 

1.2.3.1. Chính sách cán bộ, công chức cấp x� 

Chính sách CBCC cấp x� là một bộ phận trong tổng thể chính sách đối 

với CBCC của nhà nước, điều chỉnh các mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ 

của CBCC cấp x�. Đó là, tổng thể các quan điểm, phương hướng, mục tiêu và 

giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ CBCC cấp x� đáp ứng yêu cầu quản lý, điều 

hành phát triển kinh tế- x� hội của từng địa phương và của đất nước trong từng 

giai đoạn lịch sử cụ thể.  

Chính sách CBCC cấp x� là một trong những công cụ để nhà nước quản 

lý, sử dụng và phát triển đội ngũ CBCC x� đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

–x� hội của đất nước trong từng giai đoạn. Chính sách CBCC cấp x� là phương 

tiện quan trọng, là cơ sở để định hướng mọi hoạt động và hành vi của người 

CBCC cấp x� cũng như của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chính sách 

CBCC cấp x� có vai trò điều tiết nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn 

nhân lực, đồng thời tạo sự công bằng trong chế độ làm việc cũng như hưởng 

thụ của CBCC trong từng địa bàn cấp x�, giữa x� này với x� khác cũng như 

giữa các vùng, miền trong cả nước. Chính sách CBCC cấp x� còn có vai trò 

kích thích, tạo động lực mạnh mẽ tới đội ngũ CBCC trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ. Tuỳ theo mục tiêu phát triển kinh tế- x� hội của đất nước trong từng 

giai đoạn, Đảng và Nhà nước có sự điều chỉnh các chính sách nhằm định 

hướng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đối với đội ngũ CBCC 

cấp x� thích ứng với yêu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh –x� hội của 

từng địa phương cũng trên phạm vi như cả nước. 

1.2.3.2. Chính sách tạo động lực cho cán bộ, công chức 

Chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� là một bộ phận trong hệ thống 

chính sách đối với CBCC cấp x�. Đó là tổng thể các quan điểm, phương 

hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho CBCC 
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cấp x� trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  

Như ®� đề cập ở mục 1.2.2.2, động lực của CBCC cấp x� chịu sự tác 

động của hai nhóm yếu tố: nhóm các yếu tố thúc đẩy và nhóm các yếu tố duy 

trì. Căn cứ vào các yếu tố tác động đến động lực làm việc của CBCC cấp x�, 

chúng ta có thể phân chia các chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� thành 

hai nhóm: nhóm chính sách tác động lên các yếu tố thúc đẩy- gọi là các chính 

sách thúc đẩy và nhóm chính sách tác động lên các yếu tố duy trì - gọi là các 

chính sách duy trì.  

a) Các chính sách thúc đẩy  

Nhóm các chính sách thúc đẩy là những chính sách tác động lên các 

yếu tố thúc đẩy như: sự thành đạt, sự công nhận, bản thân công việc, trách 

nhiệm, cơ hội phát triển... nhằm đem lại sự thoả m�n cho cán bộ, công chức 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ đựơc giao. Đây là các chính 

sách tạo động lực chủ yếu đối với các cán bộ, công chức. 

Mục tiêu của các chính sách này là nhằm thúc đẩy, khuyến khích, động 

viên người cán bộ công chức cấp x� tự giác, hăng say, nỗ lực làm việc thực 

hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.  

Các chính sách thúc đẩy rất đa dạng và phong phú. Trong khuôn khổ 

luận án này, tác giả xin đề cập một số chính sách cơ bản đó là: chính sách bố 

trí sử dụng, chính sách đánh giá, chính sách đào tạo và phát triển, chính sách 

khen thưởng... 

*  Chính sách bố trí sử dụng 

Chính sách bố trí sử dụng CBCC là tổng thể các quan điểm, phương 

hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm tuyển chọn, bố trí sử dụng CBCC một cách 

khoa học và hợp lý nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân nhằm 

hướng tới mục tiêu chung của tổ chức. Chính sách bố trí sử dụng là một trong 

những chính sách tạo động lực cơ bản trong công tác quản lý nhân sự. Nó tác 

động lên các yếu tố như: công việc thực hiện, trách nhiệm và cơ hội phát triển 
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của CBCC nhằm tạo sự hăng say, nỗ lực cho CBCC trong quá trình thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Mục tiêu của chính sách là nhằm tuyển chọn, bố trí sử dụng đội ngũ 

CBCC một cách hợp lý, phát huy tối đa năng lực, sở trường, tạo động lực làm 

việc tích cực cho từng CBCC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác 

được giao.  

Để tạo động lực làm việc tốt cho CBCC cấp x�, chính sách bố trí sử 

dụng cần đáp ứng được các yêu cầu cụ thể sau đây:  

Một là, tuyển chọn được những người có đủ năng lực, phẩm chất, có 

tiềm năng phát triển đáp ứng yêu cầu của từng vị trí chức danh, chức vụ trong 

bộ máy chính quyền cấp x� cả trước mắt và lâu dài. 

Hai là, việc bố trí sử dụng CBCC phải phát huy được năng lực, sở 

trường, chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo của từng cá nhân, đem lại 

cảm giác hài lòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kích thích sự hăng say, nỗ 

lực của mỗi người trong thực hiện công việc được giao. CBCC sẽ có động lực 

làm việc hăng say khi họ cảm thấy chính những công việc mà họ được đảm 

nhận là thú vị, đa dạng chứ không đơn điệu, công việc đòi hỏi sức sáng tạo và 

mang tính thách thức. Ngược lại những công việc nhàm chán, thiếu ý nghĩa thì 

khó có thể tạo ra cho người CBCC sự hay say, hứng thú làm việc. 

Ba là, khi giao nhiệm vụ, công việc cho CBCC phải gắn liền trách 

nhiệm với quyền hạn, thẩm quyền nhất định đảm bảo thực hiện tốt công việc 

được giao. Khi người CBCC được tin tưởng giao phó nhiệm vụ mang tính 

thách thức, kèm theo những quyền hạn nhất định sẽ tạo động lực tích cực cho 

họ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

 Bốn là, trong bố trí sử dụng cần tạo điều kiện và cơ hội phát triển 

bình đẳng cho mọi CBCC. Cơ hội phát triển của CBCC là những khả năng 

thăng tiến trong tổ chức để có thể nắm giữ những vị trí nhất định trong bộ 

máy l�nh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị. Khi người CBCC nhìn nhận 
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được những cơ hội thăng tiến trong công việc, họ sẽ có được động lực làm 

việc m�nh mẽ để có thể đạt được những mục đích của mình.  

Giải pháp thực hiện chính sách: (1) xây dựng hệ thống các chức danh, 

chức vụ; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu các mặt cho từng chức 

danh, chức vụ trong bộ máy chính quyền cấp x�; (2) tuyển chọn, bố trí CBCC 

vào từng vị trí chức danh phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người; (3) 

thường xuyên tiến hành phân tích, đánh giá việc thực hiện và thiết kế lại 

công việc phù hợp với khả năng, sở trường của CBCC, tạo sự thách thức 

trong công việc; (4) xem xét bổ sung, điều chỉnh công việc một cách hợp lý 

hoặc phân công, bố trí lại, luân chuyển giữa các bộ phận, tránh sự nhàm 

chán, tạo cơ hội phát triển, tăng sự hứng thú cho CBCC trong thực hiện công 

việc nhằm phát huy hết khả năng, tạo động lực làm việc cao nhất cho từng 

CBCC thực hiện tốt công việc được giao. 

* Chính sách đánh giá 

Chính sách đánh giá CBCC là tổng thể các quan điểm, mục tiêu và giải 

pháp nhằm xác định rõ thành tích, kết quả thực hiện công việc, mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của CBCC trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời làm rõ 

năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong thực 

hiện công việc của người CBCC.  

Nhu cầu được đánh giá đúng, được ghi nhận những thành tích, kết quả 

làm việc là một trong những nhu cầu bậc cao của CBCC. Bởi vậy, đánh giá 

đúng thành tích, kết quả thực hiện công việc là một trong những yếu tố tạo 

động lực mạnh mẽ cho CBCC trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Người CBCC 

sẽ có tinh thần làm việc hăng say khi họ cảm nhận những thành tích, kết quả 

thực hiện công việc của mình sẽ được l�nh đạo cũng như mọi người trong tổ 

chức đánh giá đúng và ghi nhận. Đánh giá đúng CBCC còn là cơ sở cho việc 

bố trí sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật CBCC. Đồng thời đây cũng là cơ 

sở để xác định được nhu cầu, nội dung, chương trình đào tạo, chế độ đ�i ngộ 
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phù hợp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC cả trước mắt và lâu dài. 

Đánh giá CBCC cấp x� cần phải xem xét, cân nhắc trên nhiều mặt, cả về năng 

lực chuyên môn, lẫn phẩm chất đạo đức, cả về mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

lẫn ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tuy vậy, trong quá trình 

đánh giá, trước hết cần xem xét mức độ hoàn thành các công việc, nhiệm vụ 

được giao, coi đây là căn cứ quan trọng, chủ yếu để đánh giá trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ và năng lực thực tế của người CBCC.  

Mục tiêu của chính sách: nhằm xác định rõ thành tích, kết quả thực hiện 

công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời làm rõ năng lực chuyên 

môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc 

của người CBCC, làm cơ sở để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí 

sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực 

hiện chế độ đ�i ngộ cho CBCC. 

Để tạo động lực làm việc tốt cho CBCC, chính sách đánh giá cần phải 

đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

Một là, phải xác định đúng thành tích, kết quả đạt được, mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ được giao, năng lực chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức 

của CBCC. Chú trọng đánh giá tiềm năng phát triển, phát hiện những người có 

tài để bồi dưỡng, đào tạo họ trở thành những cán bộ chủ trì ở cơ sở và tạo 

nguồn cho các cấp l�nh đạo cao hơn. 

Hai là, việc đánh giá CBCC cần dựa trên các tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ 

ràng; quy trình, thủ tục, hình thức, cách làm đối với từng khâu, từng công 

đoạn trong quá trình đánh giá cần được quy chế hoá, đảm bảo công khai, minh 

bạch, dân chủ trong đánh giá.  

Ba là, trong đánh giá cần rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu, mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC; chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và làm 

rõ các nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Sau 
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đánh giá, cần có những giải thích, chứng minh rõ ràng, chi tiết và thông báo 

kết quả đánh giá cho từng cán bộ cũng như tập thể cán bộ; đồng thời đề ra các 

biện pháp khắc phục, giúp cho cán bộ phát huy tốt những ưu điểm, hạn chế 

các khuyết điểm, tồn tại để phấn đấu vươn lên hoàn thiện mình, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ công tác được giao.  

Giải pháp thực hiện chính sách: (1) xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh gi  ̧

thực hiện công việc, mức độ đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng 

chức danh CBCC để làm căn cứ đánh giá một cách khách quan và khoa học; (2) lựa 

chọn, xác định phương pháp đánh giá đối với từng công việc, từng chức danh, chức 

vụ phù hợp; (3) thiết kế và thực hiện các chương trình đánh giá phù hợp, có hiệu 

quả; (4) gắn công tác đánh giá với công tác bố trí sử dụng, đào tạo & phát triển, 

khen thưởng kỷ luật, thù lao lao động…   

* Chính sách đào tạo & phát triển  

Chính sách sách đào tạo & phát triển là tổng thể các quan điểm, phương 

hướng, mục tiêu và giải pháp nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực các mặt 

cho CBCC nhằm đáp ứng yêu cần nhiệm vụ ngày càng cao, đồng thời giúp cho 

người cán bộ công chức hoàn thiện bản thân.  

Đào tạo & phát triển là tổng thể các hoạt động học tập nâng cao trình độ, 

kỹ năng của người CBCC để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Trong đó, đào tạo là quá trình học tập giúp cho người CBCC nắm vững 

hơn công việc của mình, bao gồm các hoạt động học tập để nâng cao trình độ, 

kỹ năng của CBCC để họ thực hiện công việc hiện tại có hiệu quả hơn. Còn 

phát triển là các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vị công việc trước mắt 

của người CBCC, nhằm mở ra cho họ những triển vọng công việc mới dựa trên 

cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.  

Đào tạo và phát triển là một trong những nhu cầu bậc cao của người CBCC. 

Khi người CBCC cảm nhận được những khả năng và cơ hội được đào tạo để tiếp 

tục nâng cao kiến thức, trình độ năng lực chuyên môn và hoàn thiện bản thân thì 
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họ sẽ có được động lực làm việc, tích cực, hăng say hơn trong quá trình làm việc. 

Chính sách đào và phát triển nếu được thiết kế phù hợp sẽ tạo động lực làm việc 

hăng say cho CBCC.  

Mục tiêu của chính sách này nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ CBCC 

hiện có, giúp người CBCC hiểu rõ, nắm vững hơn về công việc và thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn; đồng thời xây dựng đội 

ngũ CBCC có trình độ chuyên môn ngày càng cao, có năng lực và khả năng 

thích ứng của họ đối với các công việc trong tương lai. 

Để tạo động lực làm việc tốt cho CBCC, chính sách đào tạo & phát triển 

cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

Một là, chính sách đào tạo & phát triển phải đảm bảo cho mỗi CBCC đều 

có cơ hội tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình công tác. 

Hai là, chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cần phải 

thiết thực, phù hợp với yêu cầu công việc của CBCC. 

Ba là, gắn việc đào tạo, trang bị kiến thức, lý luận trên nhà trường với 

đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công việc. 

Giải pháp thực hiện chính sách: (1) xây dựng kế hoạch đào tạo &phát triển 

đảm bảo mọi CBCC đều có cơ hội ngang nhau trong đào tạo và phát triển; (2) 

gắn công tác đào tạo & phát triển với công tác quy hoạch và bố trí sử dụng đội 

ngũ CBCC.  

* Chính sách khen thưởng, kỷ luật 

Khen thưởng và kỷ luật là một trong những biện pháp hữu hiệu để quản 

lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Khen thưởng là việc dùng những phần thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần để 

thưởng cho những người ưu tú có những thành tích xuất sắc, góp phần quan 

trọng trong sự thành công chung của tổ chức. Kỷ luật là việc dùng những hình 

phạt bằng vật chất hoặc tinh thần đối với những người không hoàn thành 
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nhiệm vụ được giao hoặc có những hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến kết 

quả chung của tổ chức.  

Chính sách khen thưởng, kỷ luật là tổng thể các quan điểm, mục tiêu và 

giải pháp nhằm động viên, khuyến khích CBCC hăng say nỗ lực làm việc, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời hạn chế, ngăn ngừa những hành vi 

sai phạm ảnh hưởng đến kết quả chung của tổ chức. 

Mục tiêu của chính sách khen thưởng khen thưởng nhằm khuyến khích, 

động viên mọi người hăng say, nỗ lực làm việc. Còn kỷ luật nhằm hạn chế, 

ngăn ngừa những sai sót, vi phạm hoặc sự thiếu nỗ lực trong quá trình thực 

hiện công việc. Khen thưởng và kỷ luật là một trong những chính sách tạo 

động lực quan trọng đối với CBCC. Để việc khen thưởng và kỷ luật mang lại 

kết quả tốt, các cơ quan, tổ chức cần phải có chính sách khen thưởng, kỷ luật 

phù hợp.  

Để tạo động lực làm việc tốt cho CBCC, chính sách khen thưởng, kỷ luật 

cần đáp ứng được các yêu cầu sau:  

Một là, khen thưởng, kỷ luật phải đảm bảo tính khách quan, công bằng 

và kịp thời.  

Hai là, mức thưởng, phạt phải tương xứng với mức độ của thành tích hay 

lỗi phạm của từng CBCC. Nếu những phần thưởng hay hình phạt không tương 

xứng với mức độ của thành tích hay lỗi phạm sẽ có ảnh hưởng không tốt trong 

việc tạo động lực làm việc của CBCC.  

Giải pháp để thực hiện chính sách: (1) xây dựng tiêu chuẩn, định mức  cụ 

thể, rõ ràng việc khen thưởng, kỷ luật CBCC; (2) quy trình, thủ tục thực hiện 

đảm bảo dân chủ, công khai để mọi CBCC đều hiểu rõ và tham gia thực hiện. 

(3) Kết hợp hài hoà cả các yếu tố vật chất và các yếu tố về tinh thần.  

 b) Các chính sách duy trì 

Khác với các chính sách thúc đẩy, chính sách duy trì không trực tiếp tạo 

động lực cho cán bộ, công chức. Các chính sách này tác động lên các yếu tố 
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duy trì (những yếu tố thuộc nhu cầu cơ bản của CBCC) như: điều kiện làm 

việc, chính sách và quy định của tổ chức, sự giám sát, những mối quan hệ giữa 

những cá nhân, tiền lương, địa vị, sự ổn định của công việc... nhằm loại bỏ sự 

bất m�n, chán nản của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện công việc. 

 Các chính sách chủ yếu thuộc nhóm này hướng tới các vấn đề như: cải 

thiện chế độ tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc (hiện đại hoá công sở, 

trang thiết bị, phương tiện làm việc), tạo bầu không khí và mối quan hệ giữa 

các cá nhân (xây dựng văn hoá công sở, đổi mới phong cách l�nh đạo), hoàn 

thiện chính sách và hệ thống quy chế nội bộ ... Sau đây, xin đề cập một số 

chính sách chủ yếu. 

* Chính sách tiền lương 

Chính sách tiền lương đối với CBCC cấp x� là tổng thể các quan điểm, 

mục tiêu và giải pháp của nhà nước nhằm đảm bảo mức tiền lương phù hợp 

cho các đối tượng CBCC, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ 

CBCC trong từng giai đoạn phát triển nhất định của đất nước. 

Tiền lương (và phụ cấp) là khoản thu nhập chính thức người CBCC nhận 

được hàng tháng theo quy định của nhà nước. Đây là khoản thù lao quan trọng 

nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống đối với đại đa số CBCC cấp x�. Vì 

vậy, mong muốn được nâng cao tiền lương vừa là mục đích vừa là động lực 

của mọi CBCC cấp x� hiện nay. Ngoài khoản thù lao chính thức nêu trên, 

CBCC còn có các khoản thu nhập không chính thức dưới dạng quà tặng, tiền 

hoa hồng, tiền bồi dưỡng... từ các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với 

CBCC trong quá trình thực thi công vụ. Do điều kiện có hạn, luận án này chỉ 

tập nghiên cứu phần thù lao cơ bản, đó là: tiền lương (và các khoản phụ kèm 

theo) mà CBCC được hưởng theo quy định  của nhà nước.  

Mục tiêu của chính sách tiền lương là đảm bảo mức tiền lương phù hợp, 

tương xứng với chức trách, nhiệm vụ, thành tích công tác của từng đối tượng 

CBCC nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản, thiết yếu cho bản thân CBCC và 
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gia đình của họ; góp phần động viên, khuyến khích người CBCC hăng say, nỗ 

lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Để tạo được động lực làm việc tốt cho CBCC cấp x�, chính sách tiền 

lương cần đáp ứng được các yêu cầu sau:  

Một là, phải thoả đáng để có thể kích thích, tạo động lực cho CBCC thực 

hiện công việc có hiệu quả; đồng thời để có thể thu hút lao động có chất lượng 

cao vào làm việc và giữ chân họ ở lại làm việc lâu dài nhằm phát huy hiệu lực, 

hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền nhà nước cấp x�; đồng 

thời có thể góp phần hạn chế các khoản thù lao phi chính thức trong các cơ 

quan nhà nước. 

Hai là, phải đảm bảo sự công bằng. Đối với mọi người lao động làm công 

ăn lương nói chung cũng như đối với CBCC trong bộ máy hành chính nhà 

nước nói riêng, tiền lương luôn là mối quan tâm đặc biệt, hàng ngày đối với 

họ. Bởi vì, đối đại bộ phận CBCC, tiền lương là nguồn thu nhập chính nhằm 

duy trì và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bản thân và gia đình họ. 

Sự công bằng ở đây không phải là phân phối bình quân, ngang bằng nhau giữa 

những người lao động. Sự công bằng trong tiền lương cần được hiểu là mức 

tiền lương của từng cá nhân nhận được phải tương xứng với sức lao động và sự 

công hiến của họ. Sự phân phối công bằng, hợp lý hay không quyết định đến 

sự tận tâm, tận lực của người người CBCC trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Sự công bằng không chỉ ở trong nội bộ cơ quan tổ 

chức đơn vị mà còn phải đảm bảo công bằng giữa các cơ quan đơn vị khác 

trên cùng địa bàn. 

 Ba là, phải đảm bảo tính công khai và khách quan. Người lao động nói 

chung và CBCC nói riêng họ thường so sách mức tiền lương nhận được, mức 

độ kết quả và thành tích đạt được của bản thân với những người khác. Do vậy, 

chính sách tiền lương phải đảm bảo tính chất công khai, khách quan không 

phân biệt, thiên vị giữa người này với người khác: người làm nhiều hưởng 
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nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng. Cách tính tiền lương phải đơn 

giản, rõ ràng để người lao động có thể xác định rõ được các mối quan hệ giữa 

kết quả lao động và chế độ đ�i ngộ, giữa nỗ lực làm việc với mức tiền lương 

của bản thân và những người khác.  

 Bốn là, phải đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ. Chính sách tiền lương 

cho CBCC cần đảm bảo kết hợp hài hoà giữa các bộ phận như: giữa tiền lương 

và tiền thưởng, giữa phần cứng và phần mềm để tạo nên hệ thống đòn bẩy 

động viên, khuyến khích người CBCC yên tâm công tác, nỗ lực làm việc hoàn 

thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 

 Giải pháp thực hiện chính sách: (1) xây dựng hệ thống trả lương theo 

thành tích, kết quả (số lượng, chất lượng) công việc hoàn thành: thành tích, kết 

quả càng cao thì  mức tiền lương nhận được càng cao và ngược lại. (2) áp dụng 

chế độ tiền lương cho CBCC theo cơ chế thị trường: mức tiền lương của CBCC 

nhận được có thể tương đương hoặc cao hơn mức tiền lương bình quân của x� 

hội. (3) Cơ chế trả lương phải cụ thể, rõ ràng và lượng hoá được để mọi người 

có thể xác định dễ dàng mức tiền lương mà mình có thể nhận được dựa theo 

kết quả, thành tích, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao. 

 * Một số chính sách khác 

Ngoài chính sách tiền lương, còn có một số chính sách khác tác động 

đến điều kiện, môi trường làm việc của cán bộ, công chức như: chính sách cải 

thiện điều kiện làm việc (hiện đại hoá công sở, trang thiết bị, phương tiện làm 

việc), tạo bầu không khí và mối quan hệ giữa các cá nhân (xây dựng văn hoá 

công sở, đổi mới phong cách l�nh đạo), hoàn thiện chính sách và hệ thống quy 

chế nội bộ ...  

Để bảo đảm tốt các yếu tố duy trì, các nhà quản trị phải luôn luôn quan 

tâm, đưa ra những chính sách phù hợp, tác động có hiệu quả lên các yếu tố 

này, không ngừng cải thiện, nâng cao điều kiện, môi trường làm việc cho cán 

bộ, công chức.  



 53 

Một là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất- kỹ 

thuật, hiện đại hoá công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho 

quá trình hoạt động, công tác đảm bảo cho cán bộ, công chức thực hiện có 

hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Hai là, thường xuyên rà soát, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện hệ thống quy 

chế làm việc, các quy định mang tính chất hành chính như: các quy định về 

thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; quy định về chức trách, nhiệm vụ cụ 

thể của từng cá nhân; các quy định về kiểm tra giám sát của tổ chức đối với 

từng cá nhân trong thực hiện công việc; quy chế phối kết hợp trong quá trình 

thực hiện công việc giữa các cá nhân trong tổ chức; quy chế cung cấp thông 

tin, báo cáo giữa các bộ phận, cá nhân và tổ chức…  

 Ba là, xây dựng và hình thành nền văn hóa công sở phù hợp với tổ chức 

bộ máy chính quyền ở cấp x� trong từng địa phương.  

Văn hóa công sở là một hệ thống các niềm tin, chuẩn mực và giá trị định 

hướng mọi hành vi, hoạt động của các thành viên trong một cơ quan, tổ chức 

nhằm hướng tới mục tiêu chung. Văn hóa công sở được tạo thành từ tổng thể 

các mục tiêu, các chính sách quản lý, bầu không khí tâm lý của tập thể lao 

động, lề lối làm việc và các mối quan hệ nhân sự. Văn hóa công sở thể hiện 

bản sắc, lối sống và cách thức hành động của các thành viên trong một cơ 

quan, tổ chức. Khi nói đến văn hoá công sở là nói đến các tiêu chuẩn giá trị, 

niềm tin, cách đối xử đặc trưng chi phối các hành vi của mọi cá nhân trong cơ 

quan, tổ chức đó. Nó biểu hiện qua việc các thành viên liên kết, phối hợp với 

nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công và cùng hướng 

tới mục tiêu chung của tổ chức. Nét đặc trưng về văn hoá của một cơ quan, tổ 

chức được thể hiện ở lịch sử hình thành và chịu ảnh hưởng của phong cách các 

thế hệ l�nh đạo, đặc biệt nó mang nặng dấu ấn, phong cách của những nhà 

sáng lập nó. Do vậy, khi nói đến văn hóa công sở không thể tách rời vai trò và 

chức năng của người l�nh đạo tổ chức. Để bộ máy chính quyền các cấp, đặc 
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biệt là cấp x� ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh, các nhà l�nh 

đạo của Đảng và Nhà nước cần phải quan tâm xây dựng và phát triển một nền 

văn hoá mạnh cho các cơ quan, tổ chức trong bộ máy chính quyền các cấp.  

Nền văn hoá mạnh, là một nền văn hoá khi mà hệ thống niềm tin, các tiêu 

chuẩn giá trị ®� đi vào tiềm thức, được mọi thành viên trong tổ chức tôn trọng, 

chia sẻ, giữ gìn, củng cố và phát triển. Văn hóa công sở định hướng cách giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc giữa 

các thành viên với nhau nhằm tạo ra mối quan hệ hợp tác trong tập thể cơ 

quan, đơn vị. Tuy nhiên, để hợp tác hiệu quả cần phân chia quyền lực và địa vị 

phù hợp để các thành viên chia sẻ giá trị, ai sẽ nhận được thưởng và ai sẽ bị 

phạt cho những hành vi cụ thể của bản thân. Văn hóa mạnh còn giúp người 

l�nh đạo và cán bộ, công chức gắn kết với nhau hơn. Thông qua việc chia sẻ 

kinh nghiệm, các thành viên có thể phát triển các quan điểm chung nhằm chỉ 

dẫn cho các hoạt động hàng ngày của họ. Người cũ có thể giúp người mới hội 

nhập vào tập thể, cùng hiểu mục tiêu của tổ chức, xác lập trách nhiệm và 

phương pháp hành động thích hợp nhằm thể hiện mình với những người xung 

quanh. Người l�nh đạo sẽ hiểu cán bộ, công chức nghĩ gì, những định hướng 

chính sách của tổ chức ®� hợp lý chưa để điều chỉnh kịp thời, làm cho cấp 

dưới tự giác tuân thủ và giảm sự giám sát trong công việc. Từ đó sẽ tạo được 

sự nhất trí cao giữa các thành viên, tăng sự hợp tác, sự trung thành và cam kết 

của các thành viên cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm hướng tới mục tiêu 

chung của tổ chức. 

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách nhân sự phù hợp.  

Chính sách nhân sự là tổng thể các quan điểm, mục tiêu và biện pháp 

nhằm xây dựng, duy trì, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu từng giai 

đoạn phát triển của tổ chức. Chính sách nhân sự phải hướng tới việc tạo môi 

trường, điều kiện làm việc thuận lợi, an toàn; đảm bảo sự công bằng; trả lương 

xứng đáng với mức độ cống hiến; thu hút và gĩư chân được những người tài, 
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có năng lực sáng tạo; đảm bảo sự thăng tiến cho những người có năng lực và 

thành tích tốt; khuyến khích cán bộ, công chức làm việc hết khả năng và trung 

thành với lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Muốn vậy, việc xây dựng chính 

sách nhân sự cần bao quát được các nội dung từ tuyển dụng, bố trí sử dụng, 

đào tạo phát triển, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động cho đến việc 

bảo vệ, bảo hiểm cho người cán bộ, công chức. Chính sách nhân sự cần đảm 

bảo mọi cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền cấp x� hiểu và thực thi 

một cách thống nhất. Các chính sách nhân sự cần được thường xuyên cập 

nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như từng 

thời kỳ, giai đoạn, quá trình phát triển kinh tế x� hội của đất nước cũng như 

của mỗi địa phương. 

 Năm là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức cấp x�.  

Luật pháp của nhà nước là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ 

của người lao động. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, 

Nhà nước ban hành luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội 

dung cơ bản trong các quan hệ lao động như: quy định về chế độ làm việc, chế 

độ nghỉ ngơi; chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm x� hội, chế độ tiền lương, phụ 

cấp; các quy định về khen thưởng, kỷ luật; các quy định về giải quyết tranh 

chấp lao động, khiếu nại, tố cáo của người lao động… Hệ thống các quy định 

của pháp luật về lao động nếu được xây dựng và thực thi đầy đủ, chặt chẽ, 

đồng bộ, phù hợp với thực tiễn sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích, tăng 

cường tính tích tực của người lao động; ngược lại nếu hệ thống pháp luật 

không tốt sẽ làm giảm động lực của người lao động.   

Hệ thống pháp luật ở Việt Nam từng bước được xây dựng, bổ sung và sửa 

đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy vậy, hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay, 

đặc biệt là pháp luật về lao động vẫn còn nhiều bất cập, các quy định về quyền 

và nghĩa vụ của người lao động nói chung, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên 

chức trong khu vực nhà nước còn nhiều bất hợp lý. Do đó chưa tạo được động 
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lực làm việc tích cực, hăng say đối với người lao động trong khu vực này. 

Trong thời gian tới, cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung 

và pháp luật về lao động nói riêng nhằm bảo đảm sự công bằng, hợp lý trong 

lao động cũng như trong hưởng thụ, không ngừng nâng cao động làm việc của 

người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- x� hội của đất nước, tăng 

cường hội nhập quốc tế.  

 Hai nhóm chính sách thúc đẩy và duy trì nêu trên có những vai trò, ảnh 

hưởng khác nhau đối với động lực làm việc của CBCC. Các chính sách duy trì 

thường tác động đến điều kiện và môi trường làm việc. Nếu các chính sách 

duy trì không được thiết kế và thực hiện tốt thì sẽ làm cho CBCC bất bình, 

chán nản, trễ nải trong công việc; nhưng nếu chúng được đảm bảo tốt cũng 

không tạo được động lực và sự thoả m�n của CBCC. Ngược lại, những chính 

sách thúc đẩy thường tác động đến mặt tinh thần, tình cảm của người CBCC 

trong quá trình thực hiện công việc. Nếu các chính sách này được thiết kế và 

thực hiện tốt sẽ có tác dụng thúc đẩy, kích thích, tạo động lực mạnh mẽ và 

đem lại sự hài lòng và sự nỗ lực cao hơn trong thực thi nhiệm vụ của CBCC. 

Với tư cách là nhà quản lý, trước hết cần phải thường xuyên quan tâm, chú ý 

đến các chính sách thuộc nhóm duy trì, đảm bảo các nhu cầu cơ bản cho 

CBCC, nhưng như thế là chưa đủ. Nếu như chúng ta mong muốn CBCC làm 

việc hăng say, cần phải chăm lo, đảm bảo tốt các chính sách thúc đẩy bằng 

cách đáp ứng những nhu cầu bậc cao cho CBCC, đưa họ tới sự thành đạt và sự 

thoả m�n cao hơn. Khi CBCC không hăng say, nỗ lực làm việc thì cần phải 

xem lại các chính sách thúc đẩy để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

1.3. Một số kinh nghiệm của nước ngoài trong việc tạo động lực cho 

cán bộ, công chức  

1.3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới. Nói đến 

Nhật Bản là người ta nghĩ đến một đất nước có những bước phát triển thần kỳ 
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về kinh tế, đưa nước Nhật từ một nước phong kiến lạc hậu, trở thành một 

cường quốc hàng đầu trên thế giới. Nhật Bản có những bước phát triển thần kỳ 

do nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng đó là 

chính sách quản lý và sử dụng con người. Trong khuôn khổ luận án này, tác 

giả xin đề cập đến một số kinh nghiệm về chính sách nhân sự trong việc tạo 

động lực làm việc cho công chức ở Nhật Bản. 

1.3.1.1. Chính sách bố trí sử dụng 

Một trong những đặc điểm nổi bật trong chính sách bố trí sử dụng nhân 

sự của người Nhật là đó là chế độ làm việc suốt đời (cả trong các cơ quan nhà 

nước và các doanh nghiệp lớn). Do vậy, trong chính sách bố trí sử dụng, người 

Nhật rất coi trọng và tạo điều kiện cho các công chức có khả năng được luân 

chuyển, rèn luyện qua các vị trí công việc khác nhau; đào tạo họ trở thành 

những người có kiến thức tổng hợp, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công việc 

ngày càng cao, qua đó tạo cho họ các cơ hội phát triển trở thành những người 

l�nh đạo, quản lý giỏi. Sau khi được tuyển dụng vào làm việc trong một cơ 

quan, theo định kỳ người công chức sẽ được luân chuyển ngang giữa bộ phận 

này sang bộ phận khác, bố trí phụ trách nhiều công việc khác nhau. Mục đích 

của luân chuyển là giúp cho họ có thể hiểu được những công việc của các bộ 

phận và các thành viên có liên quan; đồng thời cũng để mọi người trong tổ 

chức hiểu được năng lực cũng như nhân cách của người đó. Qua đó, anh ta 

biết được cách phối hợp giữa các bộ phận và cá nhân có liên quan một cách tốt 

nhất khi được giao nhiệm vụ quản lý cao hơn. Khi những công chức bước vào 

độ tuổi ngoài 30, cơ quan quản lý nhân sự xem xét, nhận định, đánh giá những 

ai có triển vọng, có thể đảm đương được những chức vụ cao hơn trong 20 năm 

sau đó. Vào khoảng độ tuổi 50, một số người có thể thăng tiến trở thành l�nh 

đạo của các bộ ngành và địa phương, còn tất cả những người khác thì được về 

nghỉ hưu hoặc chuyển sang lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, sự nghiệp hoặc 

các tổ chức tư vấn, viện nghiên cứu.  

1.3.1.2. Chính sách đào tạo & phát triển 
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Sau khi được tuyển dụng, các công chức ở Nhật Bản sẽ được đưa đi đào 

tạo, tập huấn ở nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi bộ, ngành đều có chương trình 

đào tạo tạo, bồi dưỡng định kỳ hàng năm, nhằm cập nhật các kiến thức về 

hành chính, tình hình kinh tế, chính trị của Nhật Bản và thế giới; đồng thời tạo 

điều kiện để công chức có dịp quan hệ với đồng nghiệp ở các đơn vị, địa 

phương khác nhằm học hỏi kinh nghiệm và phối hợp tốt những công việc có 

liên quan. Nhật Bản chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức qua thực 

tiễn công việc thông qua luân chuyển. Thông qua hình thức này, công chức có 

thể phát hiện thấy lĩnh vực công tác nào phù hợp với mình ngay khi còn trẻ. 

Từ đó, họ sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành chuyên gia về lĩnh vực đó với 

kiến thức được trang bị khá đầy đủ về toàn bộ những công việc có liên quan. 

Nhật Bản đặc biệt chú trọng đến việc cập nhật, bồi dưỡng những kiến thức, 

thông tin mới cho đội ngũ công hành chính nhà nước; ít chú trọng đào tạo dài 

hạn về chuyên môn, do quan niệm rằng, người công chức ®� được đào tạo khá 

tốt ở bậc đại học. Chính phủ nhật bản cho rằng cái cần thiết và quan trọng là 

việc cập nhật thường xuyên những kiến thức về kinh tế, chính trị, hành chính 

phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ công tác hàng ngày của người công chức nhà 

nước. 

1.3.1.3. Chính sách đánh giá 

Để xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu 

cầu quản lý điều hành đất nước, công tác đánh giá được chú trọng ngay từ khi 

xem xét, lựa chọn nhằm tuyển dụng được những người ưu tú, có thể cống hiến 

hết mình vì lợi ích và danh dự của cơ quan, tổ chức.  

* Về nội dung đánh giá, chính sách đánh giá của người Nhật tập trung 

chủ yếu vào các nội dung chủ yếu như sau: 

Một là, chú trọng đánh giá thành tích công tác của công chức. Việc đánh giá 

không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, mà thành tích của mỗi cá nhân được gắn 

liền với thành tích chung của tập thể cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó l�nh đạo, 

quản lý hoặc chỉ là thành viên. Do vậy, đòi hỏi người công chức vừa phải có tinh 
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thần trách nhiệm cá nhân cụ thể trong từng công việc; vừa phải có tinh thần đoàn 

kết, cộng sự, hợp tác giúp đỡ nhau cùng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chung của 

cơ quan, thay vì chỉ biết thành tích cá nhân và đề cao cá nhân. 

Hai là, việc đánh giá công chức ở Nhật Bản rất coi trọng sự đánh giá và 

tín nhiệm của những người đồng nghiệp trong cơ quan và cả ngoài cơ quan. Vì 

vậy, muốn được đồng nghiệp suy tôn thì người công chức phải không ngừng 

phấn đấu và phát triển các mối quan hệ hợp tác không chỉ với đồng nghiệp 

trong cơ quan mà với cả những người đồng cấp ở ngoài cơ quan. 

* Về tiêu chí đánh giá, công tác đánh giá công chức ở Nhật Bản thường 

gắn chặt với công tác quy hoạch, luân chuyển và thực hiện thông qua kết quả 

luân chuyển của họ. Trong đánh giá, người Nhật chú trọng 3 tiêu chí cơ bản 

đó là: trình độ, năng lực; kinh nghiệm làm việc và tiềm năng phát triển.  

* Về phương pháp đánh giá, trên cơ sở các phiếu đánh giá được thiết kế 

bao gồm các tiêu chuẩn trên, người Nhật sử dụng phương pháp đánh giá 3 

chiều: (1) Người quản lý cấp trên trực tiếp điền ý kiến đánh giá của mình vào 

mẫu phiếu đánh giá; (2) Bản thân công chức điền ý kiến tự đánh giá bản thân 

vào mẫu phiếu đánh giá. (3) Những người đồng nghiệp, đồng cấp xung quanh 

điền vào mẫu phiếu đánh giá. Sau đó, những phiếu đánh giá được niêm phong 

và gửi về cơ quan nhân sự để xử lý và thông báo kết quả đánh giá đến người 

quản lý trực tiếp và cho công chức.  

1.3.1.4. Chính sách khen thưởng 

Ngoài tiền lương, công chức Nhật Bản còn được nhận tiền thưởng 2 lần 

trong 1 năm với mức tiền thưởng tương ứng với 5 tháng lương. Tiền thưởng 

của công chức cũng luôn được điều chỉnh tăng thêm ngang bằng với mức tiền 

thưởng trong khu vực tư nhân.  

ở Nhật Bản chính sách thăng thưởng được quy định theo thâm niên công 

tác. Chế độ làm việc suốt đời cho một cơ quan và chế độ thăng thưởng theo 
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thâm niên công tác không chỉ là chính sách nhân sự của các cơ quan hành 

chính nhà nước, mà còn là nền kinh doanh “ kiểu Nhật Bản” của các công ty 

tư nhân. Chế độ này có ưu điểm là bồi dưỡng được ý thức coi cơ quan là nhà, 

gắn kết được người công chức với cơ quan đồng thời trên cả 2 phương diện: 

cộng đồng làm việc và cộng đồng sinh sống. Có thể nói với chính sách nhân 

sự này, người Nhật Bản được đánh giá là có mức độ trung thành phục vụ một 

cơ quan (hay công ty) cao nhất so với các nước khác.  

1.3.1.5. Chính sách tiền lương 

Chế độ tiền lương và phụ cấp của công chức nhà nước được quy định theo 

nguyên tắc tương đương với tiền lương ở khu vực tư nhân. Căn cứ vào tình 

hình phát triển kinh tế của đất nước, hằng năm Nhật Bản điều chỉnh mức 

lương của công chức trong các cơ quan nhà nước tương đương với mức trả 

công lao động tại khu vực kinh tế tư nhân. Tiền lương của công chức được 

tăng 12 tháng 1 lần. Những người ®� kề cận tuổi nghỉ hưu, không thực hiện 

chế độ tăng lương. 

1.3.2. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Khác với nhiều nước 

tư bản phát triển nền công vụ dựa trên hệ thống chức nghiệp (career system), 

nền công vụ Hoa Kỳ được xây dựng trên nền tảng hệ thống việc làm (job 

system) - nhấn mạnh vào công việc chứ không nhấn mạnh vào người đảm 

nhận chức vụ. Các chính sách nhân sự chủ yếu đối với công chức như: bố trí 

sử dụng, đánh giá xếp loại, đào tạo & phát triển, khen thưởng... của Hoa Kỳ 

đều được thiết kế dựa trên cơ sở chế độ xét công trạng, căn cứ vào thành tích, 

kết quả công tác là chủ yếu. 

1.3.2.1. Chính sách bố trí sử dụng   

 Chính sách bố trí sử dụng công chức được thiết kế theo một hệ thống 

mở, tạo sự liên thông về nhân sự giữ khu vực công và khu vực tư. Nhìn chung, 
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đội ngũ công chức Hoa Kỳ không mang tính ổn định thường xuyên, mà tồn tại 

một cơ chế thải loại trong chế độ sử dụng. Người Mỹ quan niệm, nếu một 

công chức giữ m�i một chức vụ, thì lợi ích kinh nghiệm của họ thu được có xu 

hướng giảm dần và không bù đắp được những điều bất lợi khác. Trong bố trí 

sử dụng công chức, các cơ quan hành chính Hoa Kỳ được chủ động tuyển 

chọn và sử dụng những chuyên gia chuyên sâu theo từng lĩnh vực, đặc biệt chú 

trọng đến chuyên môn, kinh nghiệm cần thiết cho công việc, không hạn chế 

học vấn và tuổi tác. Luật cải cách chế độ công chức năm 1978 của Chính phủ 

Hoa Kỳ, quy định một số nguyên tắc cơ bản trong bố trí sử dụng đối với công 

chức nhà nước, đó là: 

 (1) Tất cả mọi công chức, viên chức nhà nước đều phải trải qua một kỳ 

thi tuyển công bằng và công khai; mọi quyết định tuyển dụng và đề bạt chỉ 

căn cứ vào năng lực, kiến thức chuyên môn cần thiết cho công việc; 

(2) Kết quả công việc như nhau thì có sự đối đ�i như nhau, đối với 

những người có những thành tích xuất sắc thì được khen thưởng thoả đáng; 

(3) Những người đạt thành tích công tác tốt sẽ được hoan nghênh, nếu 

thành tích công tác không tốt cần phải sửa đổi, nếu người đó không muốn 

hoặc không tự sửa đổi để đạt được tiêu chuẩn công việc ®� quy định thì sẽ bị 

miễn chức hoặc sa thải.  

1.3.2.2. Chính sách đào tạo và phát triển 

Theo Luật Đào tạo, Bồi dưỡng công chức của Chính phủ (1958), Hoa 

Kỳ có 4 hình thức đào tạo công chức: (1) Cơ quan tự đào tạo, bồi dưỡng: do cơ 

quan tự tổ chức; (2) Đào tạo chính quy: do Hội đồng công chức chịu trách 

nhiệm; (3) Đào tạo tại chức: do Hội đồng công chức hoặc các ngành hợp tác 

với các trường đại học để liên kết đào tạo; (4) Bồi dưỡng tại chức: là hình thức 

bồi dưỡng tại chỗ, công chức vừa làm việc vừa học tập các kiến thức nghiệp vụ 

để đáp ứng yêu cầu công việc.  
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Hoa Kỳ chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quan chức hành 

chính cao cấp. Đối với các công chức hành chính cao cấp, định kỳ được đào 

tạo bồi dưỡng tại các trường đại học, các học viện danh tiếng. Nội dung đào 

tạo, bồi dưỡng tạp trung vào việc hình thành và phát triển các năng lực cơ bản 

cần thiết như: năng lực l�nh đạo con người; năng lực đạt được kết quả, mục 

tiêu đề ra; năng lực nhạy bén trong kinh tế thị trường; năng lực thiết lập liên 

minh và kênh giao tiếp ... 

1.3.2.3. Chính sách đánh giá 

Hoa kỳ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công chức theo chế độ kiểm 

tra thành tích công tác. Chế độ này quy định phải định ra tiêu chuẩn công việc 

cụ thể đối với từng vị trí công việc, chức vụ cụ thể. Căn cứ vào tiêu chuẩn 

công việc cụ thể của từng vị trí chức danh để đánh giá một cách khách quan 

kết quả thực hiện công việc của từng công chức. Tiêu chuẩn công việc là do 

người l�nh đạo cùng với nhân viên phân tích công việc định ra, bao gồm các 

tiêu chuẩn cụ thể về các mặt như: số lượng công việc, chất lượng công việc, 

trình độ, năng lực thích ứng với công việc. 

Việc đánh giá thành tích công tác đối với công chức được thực hiện 

hàng năm. Kết quản đánh giá thành tích công tác của công chức được phân 

làm 3 mức: tốt, khá và kém. Mức thành tích tốt là kết quả công tác hoàn thành 

vượt mức quy định. Mức kém là không đạt tiêu chuẩn quy định. Kết quả đánh 

giá được sử dụng làm căn cứ để bố trí sử dụng và thực hiện chế độ đ�i ngộ. 

Nếu thành tích đạt loại tốt sẽ được nâng 1 bậc lương; nếu thành tích đạt loại 

kém có thể bị hạ bậc, miễn chức hoặc sa thải. 

1.3.2.4. Chính sách khen thưởng 

Chính sách khen thưởng của Hoa Kỳ dựa trên nền tảng chế độ công 

trạng. Những người có kết quả công việc như nhau thì có sự đối đ�i như nhau. 

Đối với những người có những thành tích xuất sắc thì sẽ được khen thưởng 

thoả đáng. Những người đạt thành tích công tác tốt sẽ được hoan nghênh. 

Những người có thành tích công tác không tốt cần phải sửa đổi, nếu người đó 
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không muốn hoặc không tự sửa đổi để đạt được tiêu chuẩn công việc ®� quy 

định thì sẽ bị miễn chức hoặc sa thải.  

1.3.2.5. Chính sách tiền lương 

Hoa Kỳ thực hiện chính sách tiền lương theo công trạng. Tiền lương của 

công chức được chia làm 2 phần: một phần là lương cơ bản (phần cứng), một 

phần là tiền lương có tính khích lệ (phần mềm). Phần tiền lương có tính khích 

lệ này chủ yếu căn cứ vào thành tích công tác của công chức để quyết định.  

1.3.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trong gần ba thập kỷ qua, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở 

cửa và ®� thu được những thành tựu to lớn: tốc độ tăng trưởng liên tục nhiều 

năm đạt trên 10%; đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 2 

trên thế giới. Để thu được những thành tự to lớn nêu trên, Trung Quốc có 

những chính sách quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả. Trong khuôn khổ luận 

án này, xin đề cập một số kinh nghiệm về chính sách tạo động lực làm việc 

cho CBCC ở Trung Quốc . 

1.3.3.1. Chính sách bố trí sử dụng 

Chính sách bố trí sử dụng của Trung Quốc dựa trên cơ sở chế độ “biên 

chế”, mang tính ổn định cao, tạo khả năng làm việc lâu dài đối với CBCC. Khi 

®� được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, hầu hết CBCC sẽ được làm 

việc cho đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu (nếu không vi phạm pháp luật dẫn đến 

kỷ luật buộc thôi việc). Đảng Cộng sản Trung Quốc thống nhất l�nh đạo và 

quản lý công tác cán bộ. Tất cả mọi khâu trong công tác cán bộ đều do tập thể 

cấp uỷ thảo luận, quyết định theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Vai trò trách 

nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác cán 

bộ đều phục tùng nguyên tắc tập thể l�nh đạo. Tuy nhiên, trong quá trình cải 

cách mở cửa, chế độ công vụ, công chức của Trung Quốc từng bước chuyển 

dần sang cơ chế mở, có độ thích ứng ngày càng cao hơn đối với yêu cầu của 

nền kinh tế thị trường. Sau 30 năm cải cách, bước đầu ®� phá vỡ tính khép kín 
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của chế độ công vụ, tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư. Thực 

hiện chế độ luân chuyển CBCC l�nh đạo ở một số vị trí, chức vụ trong bộ máy 

đảng, chính quyền. Chính sách thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ 

quan công quyền đang được Trung Quốc thực thi có kết quả tốt.  

1.3.3.2. Chính sách đào tạo & phát triển 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở Trung Quốc được thực hiện theo hai 

hệ thống: hệ thống trường Đảng và hệ thống các trường hành chính. Các trường 

Đảng tập trung đào tạo, bồi dưỡng CBCC về kiến thức lý luận về chủ nghĩa x� 

hội mang màu sắc Trung Quốc. Các trường hành chính tập trung đào tạo, bồi 

dưỡng CBCC về các năng lực chuyên môn. Có hai hình thức đào tạo, bồi dưỡng 

CBCC chủ yếu đó là: đào tạo chính quy và bồi dưỡng ngắn hạn. Đào tạo chính 

quy áp dụng cho các công chức mới được tuyển dụng. Số công chức này được 

tuyển chọn từ những sinh viên tốt nghiệp khá giỏi từ các trường đại học uy tín 

để đào tạo bồi dưỡng thành những công chức đương nhiệm. Thời gian đào tạo là 

2 năm: một năm thực tập ở địa phương và một năm sau đó về học tại Học viện 

hành chính Quốc gia. Bồi dưỡng ngắn hạn áp dụng cho tất cả các công chức 

đương nhiệm nhằm cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng mang tính bắt buộc cho mọi đối tượng CBCC. Ví 

dụ, ở cấp tỉnh, cán bộ trước khi được đề bạt trong vòng 5 năm phải có 3 tháng 

đào tạo tách khỏi công việc. Tất cả các cán bộ khác, trong một năm phải có ít 

nhất 12 ngày tham gia các khoá bồi dưỡng.  

1.3.3.3. Chính sách đánh giá 

Trong nhận thức của người Trung Quốc, CBCC là những người có địa vị, 

uy tín, được x� hội tôn vinh. Những người được làm việc trong hệ thống công 

vụ là một niềm tự hào và vinh dự lớn. Do vậy, x� hội Trung Quốc cũng có 

những yêu cầu, đòi hỏi ở người CBCC rất cao.  

* Nội dung đánh giá: theo quy định hiện hành, việc xem xét đánh giá đối 

với CBCC ở Trung Quốc căn cứ vào 5 tiêu chuẩn cơ bản là: Đức, Năng, Cần, 

Tích, Liêm. 
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(1) Đức: chỉ những biểu hiện về phẩm chất chính trị, thái độ, đạo đức của 

CBCC; 

(2) Năng: chỉ năng lực công tác và tri thức về chuyên môn, nghiệp vụ của 

CBCC; 

(3) Cần: chỉ sự cần cù, nỗ lực, say mê yêu mến nghề nghiệp của CBCC; 

(4) Tích: chỉ thành tích công tác, bao gồm cả số lượng, chất lượng và hiệu 

suất công tác của CBCC; 

(5) Liêm: chỉ sự liêm khiết, chính trực, không tham nhũng của CBCC. 

  Trong 5 nội dung trên, trọng điểm đánh giá là thành tích công tác của 

CBCC. 

* Hình thức đánh giá: ở Trung Quốc có hai hình thức đánh giá chủ yếu 

đó là: đánh giá thường xuyên, định kỳ và khảo sát đánh giá mang tính đột 

xuất. Trong đó, hình thức khảo sát đánh giá được đặc biệt coi trọng.  

Việc khảo sát đánh giá được tiến hành bởi các đội công tác, do Ban Tổ 

chức của cấp uỷ chủ trì với sự phối hợp của các ban, cơ quan khác có liên 

quan. Thông thường, một CBCC giữ chức vụ l�nh đạo, quản lý, mỗi nhiệm kỳ 

công tác phải trải qua ít nhất 3 lần khảo sát: (1) trước khi bổ nhiệm, (2) giữa 

nhiệm kỳ, và (3) kết thúc nhiệm kỳ.  

Ngoài ra, ở Trung Quốc còn có một hình thức đánh giá khác được gọi là 

tuần thị (tuần tra) để tiến hành các cuộc đánh giá mang tính đột xuất. Căn cứ 

tình hình thực tế, Ban Tổ chức cấp uỷ có thể thành lập các tổ Tuần thị gồm 

những thành viên của Ban Tổ chức và các bộ phận khác có liên quan.  

* Phương pháp đánh giá: kết hợp giữa đánh giá của l�nh đạo với đánh 

giá của quần chúng; giữa đánh giá định kỳ theo niên độ với đánh giá bình 

thường hàng ngày; đánh giá bình thường với khảo sát đánh giá.  

* Kết quả đánh giá, được phân làm 4 mức độ: ưu tú (xuất sắc), đạt tiêu 

chuẩn, cơ bản đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn hay không tương xứng với 

chức vụ. Căn cứ vào kết quả đánh giá, cơ quan quản lý cán bộ thực hiện việc 

khen thưởng, đào tạo, tăng lương, thăng chức, giáng chức.  

1.3.3.4. Chính sách khen thưởng 
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Việc khen thưởng đối với CBCC được thực hiện dựa vào thành tích công 

tác qua kết quả đánh giá. Tuỳ theo thành tích công tác dựa theo kết quả đánh 

giá định kỳ hằng năm và đột xuất: những người được đánh giá là ưu tú hoặc 

được đánh giá là tương xứng với chức vụ trở lên, sẽ được nâng bậc lương trước 

thời hạn, nâng ngạch, thưởng bằng tiền hoặc được xem xét để thăng chức. 

Ngược lại, những cán bộ được đánh giá là không tương xứng sẽ bị điều 

chuyển công tác, giáng chức, miễn chức hoặc về hưu. 

1.3.4. Một số bài học qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chính 

sách tạo động lực cho CBCC cấp xã 

Qua nghiên cứu chính sách nhân sự của các nước: Nhật Bản, Hoa Kỳ và 

Trung Quốc, tác giả xin rút ra một số kinh nghiệm quốc tế về chính sách tạo 

động lực cho CBCC cấp x� như sau: 

1.3.4.1. Về chính sách bố trí sử dụng 

Để việc bố trí sử dụng CBCC cấp x� có hiệu quả, trước hết cần phải quan 

tâm xây dựng một hệ thống các vị trí chức danh, chức vụ phù hợp trong từng 

tổ chức, cơ quan thuộc bộ máy chính quyền cấp x�. Mỗi vị trí chức danh, chức 

vụ cần có bảng mô tả công việc gắn với yêu cầu cụ thể về trình độ chuyên 

môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy trình thăng tiến và chế độ 

đ�i ngộ phù hợp. Trên cơ sở hệ thống các vị trí chức danh, chức vụ và bản mô 

tả công việc của từng vị trí công tác, các cơ quan quản lý nhân sự căn cứ vào 

năng lực sở trường, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của từng 

CBCC để tuyển chọn, bố trí sử dụng vào các vị trí phù hợp, tạo động lực làm 

việc tốt nhất cho CBCC. Tiếp đến, trong quá bố trí sử dụng cần xem xét, đánh 

đánh giá tiềm năng công tác của từng CBCC, xây dựng quy hoạch, lộ trình 

phát triển, thăng tiến và thực hiện luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện 

những cá nhân ưu tú để đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí chức danh phù hợp. Và 

cuối trình, quá trình bố trí sử dụng cần đảm bảo sự ổn định tương đối của đội 

ngũ CBCC; đồng thời cần thiết lập cơ chế thải loại những CBCC không đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo sự liên thông giữa chính quyền cấp x� với chính 
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quyền cấp trên, giữa khu vực công và khu vực tư, nhằm thu hút được những 

người tài giỏi, ưu tú vào làm việc cho bộ máy chính quyền cấp x� và tạo 

nguồn cho CBCC cấp trên. 

1.3.4.2. Về chính sách đào tạo và phát triển 

Qua kinh nghiệm của các nước cho thấy, hầu hết các nước đều rất quan 

tâm đến chính sách đào tạo và phát triển cho đội ngũ CBCC. Trong hệ thống 

hành chính của Việt Nam, chính quyền cấp x� là cấp chính quyền thấp nhất và 

trực tiếp với nhân dân. Tuy vậy, do nhiều lý do CBCC cấp x� thường ít được 

quan tâm tạo điều kiện đào tạo và phát triển nhất. CBCC cấp x� hiện nay phần 

lớn còn thiếu nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hiện công việc. Điều 

này, một mặt, hạn chế hiệu quả công tác trước mắt; mặt khác cũng hạn chế 

khả năng phát triển, trưởng thành của CBCC cấp x� trong tương lai. Do vậy, 

thời gian tới cần tạo nhiều cơ hội cho cho CBCC cấp x� được đào tạo và phát 

triển. Chương trình nội dung cần đổi mới theo hướng đào tào theo chức danh, 

hạn chế lý thuyết, tăng cường kỹ năng thực hành.  

1.3.4.3. Về chính sách đánh giá CBCC 

Chính sách đánh giá là một trong những chính sách được hầu hết các 

nước đặc biệt chú trọng. Trong đánh giá cần căn cứ vào những yêu cầu, tiêu 

chuẩn được quy định cụ thể, rõ ràng theo từng công việc của từng chức danh 

CBCC. Nội dung đánh giá cần chú trọng 3 khía cạnh cơ bản đó là: số lượng 

công việc, chất lượng công việc và tiềm năng phát triển của CBCC. Cần kết 

hợp nhiều hình thức và phương pháp đánh giá khác nhau: CBCC tự đánh giá, 

đồng nghiệp đánh giá và đánh giá của người đứng đầu trực tiếp quản lý; trong 

đó cần đề cao trách nhiệm và chú trọng ý kiến đánh giá của người đứng đầu, 

quản lý trực tiếp.  

1.3.4.4. Về chính sách khen thưởng 

Để tạo động lực, khuyến khích động viên kịp thời những người có thành 

tích xuất sắc và thu hút những người ưu tú làm việc trong nền công vụ, chính 

phủ các nước rất chú trọng và quan tâm đến chính sách khen thưởng. Một 
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trong những nguyên tắc khen thưởng được hầu hết các nước thực hiện là: khen 

thưởng dựa vào thành tích, công trạng. Những người có kết quả công việc như 

nhau thì có sự đối đ�i như nhau. Đối với những người có những thành tích 

xuất sắc thì sẽ được khen thưởng thoả đáng. Những người có thành tích công 

tác không tốt sẽ bị miễn chức hoặc sa thải. Về hình thức khen thưởng, cần kết 

hợp hài hoà giữa các hình thức vinh danh, khen thưởng bằng tiền và hiện vật. 

Mức khen thưởng phải tương xứng với kết quả và giá trị thành tích của CBCC 

đạt được. Việc khen thưởng cần kết hợp giữa khen thưởng định kỳ và đột xuất, 

dựa trên kết quả đánh giá cụ thể. 

 1.3.4.5. Về chính sách tiền lương 

Chính sách tiền lương đối với công chức được các nước đặc biệt quan 

tâm. Hầu hết các nước phát triển đều thực hiện trả lương theo thị trường, đảm 

bảo công chức trong các cơ quan nhà nước có mức tiền lương tương đương 

hoặc cao hơn mức lương của các khu vực kinh doanh và dịch vụ. Cơ chế trả 

lương cho công chức thực hiện theo chế độ công trạng. Tiền lương của công 

chức được chia làm 2 phần: một phần là lương cơ bản (phần cứng), một phần 

là tiền lương có tính khích lệ (phần mềm). Phần tiền lương có tính khích lệ 

này chủ yếu căn cứ vào thành tích công tác của công chức để quyết định. [32] 
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Chương 2 

Thực trạng động lực và chính sách  Tạo động  lực 

cho Cán bộ, công chức cấp x, (nghiên cứu trên  

địa bàn tỉnh nghệ an) 
 

Để nghiên cứu, đánh giá thực trạng động lực và chính sách tạo động lực cho 

cán bộ công chức cấp x�, tác giả ®� thiết kế bảng hỏi để thu thập các thông tin cần 

thiết. Căn cứ  quy mô tổng thể, phương sai, độ lệch chuẩn của các nghiên cứu 

trước đây và kinh nghiệm của các chuyên gia, tác giả xác định quy mô mẫu là 

500 phiếu điều tra. Địa bàn điều tra được thực hiện tại 20 huyện, thành phố, 

thị x� trên địa bàn tỉnh Nghệ An; mỗi huyện, thành phố, thị x� tổ chức điều tra 

tại 2 x�. Đối tượng điều tra bao gồm: cán bộ quản lý nhân sự ở cấp huyện; 

CBCC cấp x� và người dân. Sau khi tổ chức điều tra, tác giả thu được 482 

phiếu (đạt 96,4%). Các phiếu điều tra thu được, sau khi kiểm tra làm sạch, loại 

bỏ những phiếu không phù hợp, còn lại 471 phiếu (đạt 94,2%) được xử lý 

bằng máy tính với sự trợ giúp của phần mềm SPSS version 16 for windows. 

Kết quả xử lý số liệu điều tra cho thấy một bức tranh tổng thể về thực trạng động 

lực và chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� như sau: 

2.1. Thực trạng động lực của CBCC cấp xã 

 2.1.1. Tình hình sử dụng thời gian làm việc 

Kết quả điều tra cho thấy, CBCC cấp x� sử dụng thời gian làm việc chưa 

đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.  

2.1.1.1.  Số ngày làm việc trong tuần 

Theo quy định của Nhà nước hiện hành, thời gian làm việc của CBCC 

cấp x� là 5 ngày một tuần. Song, qua điều tra thực tế, số ngày làm việc thực tế 

bình quân của CBCC x� trong một tuần chỉ đạt 4,5 ngày (đạt 90% thời gian 

theo quy định) . (Xem biểu đồ 2.1) 
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Số ngày làm việc thực tế của CBCC cấp xã 
trong 1 tuần

0.2% 8.5%

39.5%43.5%

8.3% Duoi 3 ngay/tuan

3 ngay/tuan

4 ngay/tuan

5 ngay/tuan

Tren 5 ngay/tuan

 

Biểu đồ 2.1. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Qua Biểu đồ 2.1. ta thấy: có 8,5% CBCC cấp x� làm việc 3 ngày trong 

một tuần, 39,5% làm việc 4 ngày trong một tuần, 43,5% làm việc 5 ngày một 

tuần và 8,3% làm việc trên 5 ngày trong một tuần.  

2.1.1.2.  Số giờ làm việc trong ngày 

Theo quy định của Nhà nước hiện hành, thời gian làm việc một ngày 

của CBCC cấp x� là 8 giờ. Song, qua điều tra thực tế, số giờ làm việc thực tế 

bình quân của CBCC x� là 6 giờ/ngày, khoảng 27 giờ/tuần, chỉ đạt 67,5% thời 

gian làm việc theo quy định. (Xem biểu đồ 2.2) 

Số giờ làm việc thực tế trong một ngày của 
CBCC cấp xã

13.8%

18.9%

34.2%

25.1%

8.1%
Duoi 5 gio/ngay

Tu 5-6 gio/ngay

Tu 6-7 gio/ngay

Tu 7-8 gio/ngay

Tren 8 gio/ngay

 

Biểu đồ 2.2. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
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Qua Biểu đồ 2.2. cho thấy: có 13,8% CBCC làm việc dưới 5 giờ một 

ngày; 18,9% CBCC làm việc từ 5-6 giờ một ngày; 34,2% CBCC làm việc 

6-7 giờ một ngày; 25,1% CBCC làm việc 7-8 giờ và 8,1% làm việc trên 8 

giờ một ngày.  

2.1.1.3.  Tỷ lệ thời gian làm việc hữu ích của CBCC  

Trong tổng số thời gian thực tế làm việc của CBCC, thì tỷ lệ thời gian 

làm việc hữu ích của CBCC chỉ đạt bình quân khoảng 70%. (Xem biều đồ 2.3) 

Tỷ lệ thời gian làm việc hữu ích trong tổng số 
thời gian làm việc thực tế của CBCC 

12.5%

68.8%

18.7%

Duoi 60%

Tu 60-80%

Tren 80%

 

Biểu đồ 2.3. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.3. cho thấy, trong số những người được hỏi: có 

12,5% ý kiến cho rằng tỷ lệ thời gian làm việc hữu ích của CBCC dưới 60%; 

có 68,8% ý kiến cho rằng tỷ lệ thời gian làm việc hữu ích của CBCC đạt 

khoảng 60-80%; chỉ có 18,7% ý kiến cho rằng tỷ lệ thời gian làm việc hữu ích 

của CBCC trên đạt 80%. 

2.1.2. Mức độ nỗ lực làm việc của CBCC 

Kết quả điều tra cũng cho thấy, CBCC chưa có sự nỗ lực cao trong quá 

trình làm việc. (Xem biều đồ 2.4) 
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Mức độ nỗ lực trong quá trình thực hiện công 

việc của cán bộ, công chức

2.1%
19.1%

34.8%

39.3%

4.7%

Rat cao

Cao

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.4. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.4. cho thấy, trong số CBCC cấp x� được hỏi: chỉ có 

2,1% cho rằng CBCC nỗ lực rất cao trong quá trình làm việc; 19,1% trả lời nỗ 

lực cao; 34,8% trả lời nỗ lực vừa phải; 39,3% trả lời nỗ lực ít và 4,7% trả lời 

nỗ lực rất ít. 

2.1.3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC  

Kết quả điều tra cho thấy, mức độ hoàn thành công việc, nhiệm vụ được 

giao của CBCC cũng không cao. (Xem biểu đồ 2.5) 

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức cấp xã

9.8%

24.4%

50.1%

13.6% 2.1%
Rat tot

Tot

Trung binh

Khong tot

Rat khong tot

 

Biểu đồ 2.5. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
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Qua Biều đồ 2.5. cho thấy, trong số CBCC x� được hỏi chỉ có 9,8% trả 

lời là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ; 24,4% trả lời là hoàn thành tốt; trong khi đó 

có 50,1% trả lời hoàn thành ở mức độ trung bình; 13,6% trả lời không hoàn 

thành tốt và 2,1% trả lời là hoàn thành rất không tốt.  

2.1.4.  Mức độ yên tâm làm việc của CBCC 

Kết quả điều tra cho thấy, phần lớn CBCC cấp x� chưa thực sự yên tâm 

với các vị trí công tác hiện nay. (Xem biểu đồ 2.6) 

Mức độ yên tâm làm việc của cán bộ, công chức

7.4%
15.9%

45.6%

18.7%

12.3%
Rat yen tam

Yen tam

Trung binh

Khong yen tam

Rat khong yen tam

 

Biểu đồ 2.6. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.6. cho thấy: chỉ có 7,4% CBCC được hỏi trả lời là 

rất yên tâm; 15,9 % trả lời là yên tâm; trong khi đó có đến 45,6 % trả lời là 

trung bình; 18,7% trả lời không yên tâm và 12,3 % trả lời là rất không yên 

tâm.  

Đáng chú ý là trong số CBCC cấp x� được hỏi chỉ có 43,7% trả lời 

không có ý định thay đổi công tác; trong khi đó có tới 30,6% CBCC được hỏi 

thể hiện rõ ý định muốn rời bỏ vị trí công tác hiện nay và 25,7% đang còn 

lưỡng lự, chưa thể hiện rõ ý định. (Xem biều đồ 2.7) 
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Tỷ lệ cán bộ, công chức muốn thay đổi công tác 

30.6%

43.7%

25.7%

Co

Khong

Khong biet

 

Biểu đồ 2.7. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Nhận xét: từ kết quả phân tích trên cho thấy, phần lớn CBCC cấp x� sử 

dụng chưa tốt thời gian làm việc theo quy định, thiếu sự nỗ lực trong thực hiện 

công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ còn thấp, chưa yên tâm với vị trí, 

nhiệm vụ công tác được giao. Trong đó, đáng chú ý là ®� có một bộ phận 

CBCC cấp x� muốn rời bỏ vị trí công tác hiện nay. Tất cả những điều đó ®� 

nói lên rằng: động lực làm việc của CBCC cấp x� hiện nay không cao. 

2.2. Thực trạng các chính sách tác động đến động lực của cán bộ, 

công chức cấp xã 

Như ®� đề cập ở Chương 1, động lực của CBCC chịu ảnh hưởng của 2 

nhóm yếu tố: nhóm yếu tố thúc đẩy và nhóm yếu tố duy trì. Để làm rõ nguyên 

nhân tại sao CBCC cấp x� hiện nay thiếu động lực làm việc, tác giả ®� tiến 

hành khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng các chính sách thúc đẩy (tác 

động lên các yếu tố thúc đẩy) và các chính sách duy trì (tác động lên các yếu 

tố duy trì) đối với CBCC cấp x� trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  

2.2.1. Thực trạng chính sách thúc đẩy 

Luận án tập trung nghiên cứu, đánh giá một số chính sách chủ yếu như: 

chính sách bố trí sử dụng; chính sách đánh giá, chính sách đào tạo & phát 

triển, chính sách khen thưởng đối với cán bộ, công chức ... 
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2.2.1.1. Chính sách bố trí sử dụng 

Chính sách bố trí sử dụng là một trong những chính sách tạo động lực cơ 

bản, tác động lên các yếu tố về bản thân công việc đảm nhân của CBCC. Để 

đánh giá thực trạng chính sách bố trí, sử dụng đối với CBCC cấp x� hiện nay, 

tác giả lần lượt xem xét từng khía cạnh cụ thể trong chính sách bố trí sử dụng 

như: sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở trường của CBCC; 

sự  thách thức trong công việc và cơ hội phát triển của CBCC. 

� Sự phù hợp giữa công việc với năng lực sở trường của CBCC  

Kết quả điều tra ®� khẳng định công việc được giao phù hợp với năng 

lực sở trường là một yếu tố ảnh hưởng nhiều tới động lực làm việc của CBCC. 

(xem biều đồ 2.8) 

Sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở trường tác động 

đên động lực của CBCC

17.4%

36.1%

34.0%

9.8% 2.8%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.8. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.8. cho thấy, trong số những người được hỏi, công 

việc được giao phù hợp với năng lực sở trường có tác động như thế nào đến 

động lực làm việc của CBCC: có 17,4% ý kiến trả lời có tác động rất nhiều; 

36,1% ý kiến trả lời có tác động nhiều; 34,0% ý kiến trả lời tác động vừa phải; 

chỉ có 9,8% trả lời tác động ít và 2,8% trả lời có tác động rất ít.  
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Tuy vậy, chính sách bố trí, sử dụng CBCC hiện nay cũng chưa thật quan 

tâm, chú ý nhiều đến khía cạnh này. (xem biều đồ 2.9) 

Sự phù hợp giữa công việc được giao so với năng lực sở 

trường của CBCC 

11.0%

28.2%

30.1%

22.3%

8.3%

Rat phu hop

Phu hop

Binh thuong

Khong phu hop

Rat khong phu hop

 

Biểu đồ 2.9. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.9. cho thấy, trong số CBCC được hỏi: chỉ có 11,0% 

trả lời công việc được giao rất phù hợp; 28,2% trả lời công việc được giao phù 

hợp; 30,1% trả lời phù hợp ở mức độ vừa phải; trong khi có đến 22,3% trả lời 

không phù hợp và 8,3% trả lời là rất không phù hợp.  

Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của CBCC đối với công việc được 

giao hiện nay cũng cho kết quả tương tự. (xem biểu đồ 2.10) 

Mức độ hài lòng về công việc được giao so với năng lực

 sở trường của CBCC

6.8%

28.7%

32.9%

24.4%

7.2%

Rat hai long

Hai long

Vua phai

Khong hai long

Rat khong hai long

 

Biểu đồ 2.10. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
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Số liệu ở Biều đồ 2.10. cho thấy:  chỉ có 6,8% ý kiến trả lời rất hài lòng 

về công việc được giao; 28,7% ý kiến trả lời hài lòng; 32,9% ý kiến trả lời hài 

lòng ở mức độ vừa phải; 24,4% ý kiến trả lời không hài lòng và 7,2% ý kiến 

trả lời rất không hài lòng. 

�  Sự thách thức trong công việc 

Công việc được giao mang tính thách thức cũng là yếu tố có tác động 

nhiều đến động lực làm việc của CBCC. (xem biểu đồ 2.11) 

Tính thách thức trong công việc tác động tới động lực

 làm việc của CBCC

11.9%

25.3%

43.7%

6.8%
12.3%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.11. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Kết quả phân tích số liệu điều tra cho thấy: trong số CBCC cấp x� được 

hỏi có 11,9% trả lời công việc được giao mang tính thách thức có tác động rất 

nhiều đến động lực làm việc của CBCC; 25,3% trả lời công việc được giao 

mang tính thách thức có tác động nhiều đến động lực làm việc của CBCC; 

43,7% trả lời công việc được giao mang tính thách thức có tác động vừa phải 

đến động lực làm việc của CBCC; chỉ có 12,3% trả lời có tác động ít và 6,8% 

trả lời tác động rất ít đến động lực làm việc của CBCC.  

Trên thực tế hiện nay, công việc của CBCC cấp x� hiện nay cũng đòi 

hỏi tính thách thức chưa cao. (xem biểu đồ 2.12) 
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Biểu đồ 2.12. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.12. cho thấy: 8,3% số người được hỏi cho rằng công 

việc của CBCC cấp x� hiện nay có sự thách thức rất cao; 24,2% số người được 

hỏi cho rằng công việc của CBCC cấp x� hiện nay có sự thách thức cao; 

34,4% cho rằng sự thách thức trong công việc của CBCC cấp x� ở mức độ vừa 

phải; 22,5% số người được hỏi cho rằng công việc của CBCC cấp x� hiện nay 

có sự thách thức thấp và 10,6% cho rằng sự thách thức trong công việc của 

CBCC cấp x� hiện nay là rất thấp.  

Kết quả phân tích số liệu điều tra cũng cho thấy phần lớn CBCC cấp x� 

chưa biểu lộ sự hài lòng cao về tính thách thức trong công việc được giao hiện 

nay. (xem biểu đồ 2.13) 

Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức cấp xã về tính 

thách thức trong công việc

4.0%

21.7%

55.8%

13.6%
4.9%

Rat hai long

Hai long

Vua phai

Khong hai long

Rat khong hai long

 

Biểu đồ 2.13. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Tính thách thức trong công việc của cán bộ, công chức 
cấp xã hiện nay 

8.3% 
24.2% 

34.4% 

22.5% 

10.6% 
Rat cao 
Cao 
Vua phai 
Thap 
Rat thap 
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Trong số CBCC cấp x� được hỏi chỉ có 25,7% trả lời hài lòng hoặc rất 

hài lòng; 55,8% trả lời ở mức độ vừa phải; trong lúc đó có tới 18,5% trả lời 

không hài lòng hoặc rất không hài lòng. 

� Cơ hội thăng tiến trong công việc 

Cơ hội thăng tiến cũng là một trong những yếu tố có tác động nhiều đến 

động lực làm việc của CBCC cấp x�. (xem biểu đồ 2.14) 

Có nhiều cơ hội thăng tiến tác động tới động lực

 của CBCC

25.3%

33.8%

27.8%

8.7%
4.5%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.14. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Kết quả phân tích số liệu điều tra ở Biểu đồ 2.14. cho thấy: có 25,3% 

CBCC tin rằng có nhiều cơ hội thăng tiến sẽ tác động rất nhiều đến động lực 

làm việc; 33,8% CBCC tin rằng có nhiều cơ hội thăng tiến sẽ tác động nhiều 

đến động lực làm việc; 27,8% CBCC tin rằng có nhiều cơ hội thăng tiến tác 

động vừa phải đến động lực làm việc; chỉ có 8,7% tin rằng có tác động ít và 

4,5% tin rằng tác động rất ít.  

Trong thực tiễn hiện nay, chính sách bố trí, sử dụng ở các địa phương 

chưa tạo được nhiều cơ hội phát triển cho CBCC cấp x�. (xem biểu đồ 2.15) 
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Cơ hội phát triển của cán bộ, công chức cấp xã

2.5%
16.8%

51.6%

19.7%

9.3%

Rat nhieu

Nhieu

Binh thuong

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.15. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.15 cho thấy: chỉ có 2,5% số người được hỏi cho 

rằng CBCC cấp x� có rất nhiều cơ hội phát triển; 16,8% số người được hỏi 

cho rằng CBCC cấp x� có nhiều cơ hội phát triển; 51,6% cho trả lời ở mức 

độ trung bình; 19,7% cho rằng CBCC cấp x� có ít cơ hội phát triển và 

9,3% cho rằng CBCC cấp x� có rất ít cơ hội phát triển.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy phần lớn CBCC cấp x� biểu lộ sự chưa 

hài lòng về chính sách tạo điều kiện phát triển và cơ hội thăng tiến hiện nay. 

(xem biểu đố 2.16) 

Sự hài lòng của CBCC về việc được tạo điều kiện phát 

triển và cơ hội thăng tiến hiện nay 

6.8%

17.8%

35.7%

26.5%

13.2%

Rat hai long

Hai long

Vua phai

Khong hai long

Rat khong hai long
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Biểu đồ 2.16. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu phản ánh trên Biểu đồ 2.16 cho thấy: chỉ có 6,8% người được 

hỏi trả lời rất hài lòng về chính sách tạo điều kiện phát triển và cơ hội thăng 

tiến hiện nay; 17,8% người được hỏi trả lời hài lòng; 35,7% người được hỏi trả 

lời trung bình; 26,5% người được hỏi trả lời không hài lòng và 13,2% người 

được hỏi trả lời rất không hài lòng. 

2.2.1.2. Chính sách đánh giá CBCC 

Qua kết quả điều tra, nghiên cứu cho thấy, việc đánh giá đúng thành 

tích, kết quả công tác là một trong những yếu tố tác động nhiều đến động lực 

làm việc của CBCC. (xem biểu đồ 2.17) 

Đánh giá đúng có tác động nhiều đến động lực

 làm việc  của CBCC

29.1%

41.6%

27.4%

1.7%

0.2%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.17. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
 

Số liệu ở Biều đồ 2.17 cho thấy: có đến 29,1% CBCC được hỏi tin rằng 

việc đánh giá đúng có tác động rất nhiều đến động lực làm việc của CBCC; 

41,6% tin rằng việc đánh giá đúng có tác động nhiều đến động lực làm việc 

của CBCC; 27,4% tin rằng có tác động vừa phải; chỉ có 1,9% tin rằng tác động 

ít hoặc rất ít.  

Tuy vậy, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn CBCC cấp x� chưa 

thực sự hài lòng về chính sách đánh giá CBCC hiện nay. (xem biểu đồ 2.18) 
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Mức độ hài lòng về công tác đánh giá cán bộ, công chức 

hiện nay 

10.0%

22.5%

32.3%

26.5%

8.7%

Rat hai long

Hai long

Vua phai

Khong hai long

Rat khong hai long

 

Biểu đồ 2.18. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.18. cho thấy: trong số các đối tượng tham gia khảo 

sát chỉ có 10,0% trả lời rất hài lòng về công tác đánh giá đối với CBCC cấp x� 

hiện nay; 22,5% trả lời hài lòng; 32,3% trả lời hài lòng ở mức độ vừa phải; 

trong khi đó có đến 26,5% trả lời không hài lòng và 8,7% trả lời là rất không 

hài lòng. 

Kết quả nghiên cứu cũng ®� chỉ ra một số hạn chế trong thực tiễn đánh 

giá CBCC hiện nay: 

Một là, trong đánh giá CBCC hiện nay còn thiên về việc nhấn mạnh 

khía cạnh  phẩm chất đạo đức và các mối quan hệ x� hội, chưa chú trọng đúng 

mức đến trình độ, năng lực, hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của người cán bộ công chức. (xem Đồ thị 2.1) 
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Sự xem xét các yếu tố trong đánh giá cán bộ, cán bộ, công 

ch−c
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Đồ thị 2.1 Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu phản ánh trên Đồ thị 2.1. cho thấy: trong đánh giá CBCC hiện  

nay yếu tố phẩm chất đạo đức được quan tâm nhiều nhất; thứ hai là yếu tố về 

quan hệ x� hội, thứ ba là yếu tố trình độ, năng lực và cuối cùng là mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Qua nghiên cứu mẫu phiếu sử dụng để đánh giá CBCC cấp x� hiện nay 

gồm 8 tiêu chí: (1) chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; (2) Kết quả 

công tác; (3) tinh thần kỷ luật; (4) Tinh thần phối hợp trong công tác; (5) tính 

trung thực ; (6) Đạo đức lối sống; (7) tinh thần học tập; (8) tinh thần và thái độ 

phục vụ nhân dân. CBCC tự đánh giá những ưu, khuyết điểm về bản thân mình 

và tự xếp loại theo bốn mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở 

bản tự đánh giá xếp loại của CBCC cán bộ, cấp trên trực tiếp ghi ý kiến đánh 

nhận xét cuối cùng hoặc đưa ra tập thể bỏ phiếu đánh giá, xếp loại cho từng 

CBCC. Qua đó cho thấy, việc đánh giá cán bộ công chức ở các địa phương 

hiện nay còn rất chung chung, đưa ra rất nhiều tiêu chí, song tiêu chí quan 

trọng nhất là kết quả thực hiện công việc chưa được quan tâm đúng mức.   

Hai là, công tác đánh giá cán bộ công chức chưa được thực hiện có nền 

nếp và thường xuyên. Thời gian, thời điểm đánh giá chưa được quy định thống 
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nhất giữa các địa phương cũng như trong từng cơ quan, đơn vị. Qua điều tra 

cho thấy: có 24,2% số người được hỏi trả lời việc đánh giá CBCC được thực 

hiện hàng tháng; 25,1% trả lời việc đánh giá được thực hiện hàng quý; 47,1% 

trả lời việc đánh giá được thực hiện vào cuối năm. 

Ba là, việc đánh giá cán bộ công chức chưa thực sự công khai, dân chủ 

và công bằng. (xem biểu đồ 2.19) 

Sự công khai, dân chủ, công bằng trong đánh 

giá cán bộ, công chức 

10.8%

21.4%

39.5%

26.5%
1.7%

Rat tot

Tot

Trung binh

Khong tot

Rat khong tot

 

Biểu đồ 2.19. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

 Số liệu ở Biểu đồ 2.19. cho thấy: chỉ có 10,8% ý kiến trả lời sự công 

khai, dân chủ, công bằng trong đánh giá CBCC được thực hiện rất tốt, 21,4% ý 

kiến trả lời tốt, 39,5% ý kiến trả lời trung bình, 26,5% ý kiến trả lời không tốt 

và 1,7% trả lời rất không tốt.  

2.2.1.3. Chính sách đào tạo và phát triển  

Mong muốn được đào tạo và phát triển là một trong những nhu cầu bậc 

cao của CBCC. Qua nghiên cứu cho thấy, công tác đào tạo và phát triển cũng 

là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới động lực của CBCC cấp x�. 

(xem biểu đồ 2.20) 
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Biểu đồ 2.20. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.20. cho thấy: có 22,1% ý kiến cho rằng có nhiều cơ 

hội đào tạo và phát triển sẽ tác động rất nhiều tới động lực làm việc của 

CBCC; 33,3% ý kiến cho rằng có nhiều cơ hội đào tạo và phát triển sẽ tác 

động nhiều tới động lực làm việc của CBCC; 26,3% ý kiến cho rằng có nhiều 

cơ hội đào tạo và phát triển tác động vừa phải tới động lực làm việc của 

CBCC, 11,0% cho rằng có tác động ít và 7,2% cho rằng có tác động rất ít tới 

động lực làm việc của CBCC. 

 Tuy vậy, trong thực tiễn hiện nay công tác đào tạo và phát triển đối với 

CBCC ở cấp x� chưa được quan tâm đúng mức. CBCC cấp x� không có nhiều 

cơ hội để được đào và phát triển. (xem biểu đồ 2.21) 

Cơ hội được dào tạo và phát triển của can bộ, công chức  

cấp xã hiện nay

11.0%

25.1%

32.5%

21.9%

9.6%

Rat nhieu

Nhieu

Binh thuong

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.21. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Cơ hội đào tạo & Phát triển tác động đến động lực của 
cán bộ, công chức

22.1% 

33.3% 
26.3% 

11.0% 7.2% 
Rat nhieu 
Nhieu 
Vua phai 
It 
Rat it 
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Số liệu ở Biểu đồ 2.21. cho thấy: trong số CBCC được hỏi chỉ có 11,0% 

ý kiến cho rằng CBCC có rất nhiều cơ hội được đào tạo và phát triển; 25,1% ý 

kiến cho rằng CBCC có nhiều cơ hội  được đào tạo và phát triển; 32,5% ý kiến 

cho rằng cơ hội để họ được đào tạo và phát triển ở mức độ trung bình; có 

21,9% ý kiến cho rằng CBCC có ít cơ hội được đào tạo và phát triển và có 

9,6% ý kiến cho rằng CBCC có rất ít cơ hội được đào tạo và phát triển. 

Mặt khác, ngân sách nhà nước, cơ quan đơn vị hỗ trợ cho CBCC cấp x� 

tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn 

còn hạn chế. Phần lớn kinh phí trong quá trình học tập đều do học viên tự túc. 

Vì vậy, trong điều kiện tiền lương, thu nhập còn thấp, cơ hội để CBCC cấp x� 

được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng càng thấp hơn. Kết quả điều tra 

cho thấy phần lớn CBCC cấp x� biểu lộ mức độ hài lòng không cao về chính 

sách đào tạo và phát triển hiện nay. (xem biểu đồ 2.22)  

Mức độ hài lòng của cán bộ công chức về chính sách đào 

tạo và phát triển hiện nay

12.3%

25.5%

31.2%

21.0%

10.0%

Rat hai long

Hai long

Vua phai

Khong hai long

Rat khong hai long

 

Biểu đồ 2.22. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.22. cho thấy: trong số những người tham gia khảo 

sát chỉ có 12,3% ý kiến trả lời rất hài lòng về chính sách đào tạo và phát triển 

hiện nay; 25,5% ý kiến trả lời hài lòng; 31,2% ý kiến trả lời ở mức độ vừa 

phải; 21,0% ý kiến trả lời không hài lòng và 10,0% ý kiến trả lời rất không hài 

lòng về chính sách đào tạo và phát triển hiện nay.  
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2.2.1.4. Chính sách khen thưởng  

Kết quả nhiên cứu cho thấy, được khen thưởng, động viên kịp thời là 

một trong những yếu tố quan trọng tác động tới động lực làm việc của CBCC. 

(xem biểu đồ 2.23) 

 

Biểu đồ 2.23. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.23. cho thấy: có 26,3% ý kiến cho rằng khen thưởng 

động viên kịp thời có tác động rất nhiều đến động lực làm việc của CBCC; 

36,5% ý kiến cho rằng khen thưởng động viên kịp thời có tác động nhiều đến 

động lực làm việc của CBCC; 26,5% ý kiến cho rằng có tác động vừa phải; chỉ 

có 7,0% ý kiến cho rằng có tác động ít và 3,6% ý kiến cho rằng có tác động 

rất ít.  

Tuy vậy, thực tiễn chính sách khen thưởng đối với CBCC cấp x� ở các 

địa phương còn có nhiều hạn chế. (xem biểu đồ 2.24) 

Khen thưởng, động viên kịp thời tác động lên động lực 

của cán bộ, công chức 

26.3% 

36.5% 

26.5% 

7.0% 3.6% 

Rat nhieu 
Nhieu 
Vua phai 
It 
Rat it 
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Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức về chính sách 

khen thưởng hiện nay

6.8%

18.0%

38.4%

26.1%

10.6%

Rat hai long

Hai long

Vua phai

Khong hai long

Rat khong hai long

 

Biểu đồ 2.24. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
 

Số liệu ở biểu đồ 2.24. cho thấy: trong số CBCC cấp x� được hỏi chỉ có 

6,8% trả lời rất hài lòng về chính sách khen thưởng hiện nay; có 18,0% ý kiến 

trả lời hài lòng; 38,4% ý kiến trả lời ở mức độ vừa phải, trong khi đó có tới 

26,1% ý kiến trả lời không hài lòng và 10,6% ý kiến trả lời rất không hài lòng. 

 Kết quả phân tích số liệu điều tra cũng bộc lộ một số hạn chế về chính 

sách khen thưởng đối với CBCC cấp x�: 

Một là, thời điểm thực hiện công tác khen thưởng chưa kịp thời. Phần 

lớn các địa phương tiến hành xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

và tổ chức thực hiện việc khen thưởng mỗi năm một lần vào cuối năm. Rất ít 

địa phương thực hiện công tác xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

hàng tháng, hàng quý hoặc sau khi kết thúc một công việc để tổ chức khen 

thưởng động viên CBCC kịp thời.  

Hai là, việc xem xét khen thưởng chưa căn cứ nhiều vào hiệu quả và 

thành tích công tác của CBCC. (xem biểu đồ 2.25) 
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Sự xem xét hiệu quả và thành tích công tác của cán bộ, 

công chức  trong công tác khen thưởng hiện nay

13.2%

28.7%

42.3%

13.6%
2.3%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.25. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.25 cho thấy: trong số CBCC cấp x� được hỏi chỉ có 

13,2% ý kiến trả lời việc xem xét khen thưởng căn cứ rất nhiều vào hiệu quả và 

thành tích công tác; 28,7% ý kiến trả lời việc xem xét khen thưởng căn cứ nhiều 

vào hiệu quả và thành tích công tác; trong khi đó có tới 42,3% ý kiến trả lời 

việc xem xét khen thưởng căn cứ ở mức độ vừa phải vào hiệu quả và thành tích 

công tác; 13,6% ý kiến trả lời việc xem xét khen thưởng ít căn cứ vào hiệu quả 

và thành tích công tác và 2,3% ý kiến trả lời căn cứ rất ít. 

Ba là, giá trị của các phần thưởng chưa tương xứng với kết quả và thành 

tích công tác của CBCC nên chưa thực sự động viên, khuyến khích được 

CBCC hăng say, nỗ lực làm việc. (xem biểu đồ 2.26) 

Giá trị của các phần thưởng có tác dụng động viên, 

khuyến khích cán bộ, công chức nỗ lực làm việc 

7.2%

18.7%

32.1%

24.0%

18.0%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.26. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
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Số liệu ở Biểu đồ 2.26. cho thấy: có 7,2% CBCC cấp x� cho rằng giá trị 

của các phần thưởng có tác dụng động viên khuyến khích rất nhiều; 18,7% 

cho rằng có tác dụng động viên, khuyến khích nhiều; 32,1% cho rằng có tác 

dụng vừa phải; 24% cho rằng có tác dụng ít; 18% cho rằng có tác dụng rất ít. 

2.2.2. Thực trạng các chính sách duy trì  

Luận án tập trung nghiên cứu một số chính sách tác động lên các yếu tố 

duy trì như: chính sách tiền lương; cải thiện điều kiện, môi trường, trang thiết 

bị, phương tiện làm việc; xây dựng văn hoá công sở; hoàn thiện chính sách và 

hệ thống quy chế nội bộ. 

2.2.2.1.  Chính sách tiền lương 

Theo học thuyết hai yếu tố của F. Herzberg, tiền lương là một trong 

những yếu tố duy trì, nằm ở vùng không thoả m�n, nếu được đảm bảo tốt chỉ 

có thể loại bỏ được sự bất m�n, chứ không có tác dụng tạo động lực thúc đẩy 

sự nỗ lực, hăng say làm việc của CBCC. Tuy vậy, kết quả điều tra lại cho thấy: 

có 41,8% CBCC cấp x� cho rằng tiền lương có tác động rất nhiều tới động lực 

làm việc; 30,6% cho rằng tiền lương có tác động nhiều; 14% cho rằng tiền 

lương có tác động vừa phải; chỉ có 7,2% cho rằng tiền lương có tác động ít và 

6,4% cho rằng tiền lương có tác động rất ít. (xem biểu đồ 2.27) 

Sự tác động của tiền lương tới động lực làm việc của 

cán bộ, công chức  

41.8%

30.6%

14.0%

7.2%
6.4%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.27. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
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Số liệu phân tích ở trên chỉ ra rằng, trong điều kiện kinh tế – x� hội của 

đất nước ta hiện nay, thu nhập, mức sống của người dân nói chung và CBCC 

còn thấp. Đặc biệt, đối với phần lớn CBCC cấp x� hiện nay nguồn thu nhập 

chủ yếu để nuôi sống bản thân và gia đình họ chủ yếu từ tiền lương hàng 

tháng. Do đó, đa số CBCC cấp x� đều cho rằng tiền lương là yếu tố có tác 

động nhiều tới động lực làm việc của CBCC. Tuy vậy, qua điều tra cho thấy 

phần lớn CBCC cấp x� chưa hài lòng với chế độ tiền lương hiện nay. (xem 

biểu đồ 2.28) 

Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức về chính sách tiền 

lương hiện nay

3.0% 8.3%

35.5%
39.9%

13.4%

Rat hai long

Hai long

Vua phai

Khong hai long

Rat khong hai long

 

Biểu đồ 2.28. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.28 cho thấy, trong số CBCC cấp x� được hỏi về mức 

độ hài lòng của họ đối với chế độ tiền lương hiện nay: chỉ có 3,0% CBCC cấp x� 

trả lời rất hài lòng, 8,3% trả lời hài lòng, 35,5 % trả lời ở mức độ vừa phải, trong 

khi đó có 39,9% trả lời không hài lòng và 13,4% trả lời rất không hài lòng. 

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại của chính sách 

tiền lương hiện hành đối với CBCC cấp x� như sau: 

Một là, việc trả lương cho CBCC cấp x� hiện nay chỉ căn cứ vào hệ số 

tiền lương theo ngạch, bậc lương trong thang bảng lương được Chính phủ quy 
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định chứ chưa căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành của 

CBCC. (xem biểu đồ 2.29) 

Tiền lương của cán bộ công chức được nhận có căn cứ vào 

khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành 

1.3% 10.8%

31.2%

32.9%

23.8%

Rat nhieu

Nhieu

Vua phai

It

Rat it

 

Biểu đồ 2.29. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.29. cho thấy, trong số CBCC được hỏi về tiền lương mà 

họ nhận được có căn cứ vào khối lượng công việc và mức độ hoàn thành công 

việc được giao hay không: chỉ có 1,3% ý kiến trả lời căn cứ rất nhiều; 10,8% ý 

kiến trả lời căn cứ nhiều; 31,2% trả lời căn cứ vừa phải; trong khi đó có đến 

32,9% trả lời căn cứ ít và 23,8% trả lời căn cứ rất ít. Điều này dẫn đến CBCC làm 

việc với khối lượng công việc nhiều hay ít, chất lượng tốt hay không tốt, tích cực 

hay không đều không ảnh hưởng đến mức tiền lương thực tế hàng tháng của họ. 

Những CBCC làm việc tích cực, hoàn thành khối lượng công việc nhiều hơn, chất 

lượng tốt hơn cũng được trả lương như những người thiếu tích cực, khối lượng 

công việc hoàn thành ít hơn.  

 Hai  là, mức tiền lương và phụ cấp của CBCC cấp x� được trả hiện nay 

thấp hơn so với những người làm việc ở những lĩnh vực khác tương đương. 

(xem biều đồ 2.30) 
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Mức tiền lương của cán bộ, công chức cấp xã so với lĩnh 

vực khác tương đương

1.5% 10.8%

87.7%

Cao hon

Tuong duong

Thap hon

 

Biểu đồ 2.30. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

 

Số liệu ở Biểu đồ 2.30. cho thấy: trong số CBCC được hỏi chỉ có 1,5% 

trả lời tiền lương cho CBCC cấp x� cao hơn; 10,8% trả lời tương đương; trong 

khi đó có đến 87,7% cho rằng tiền lương cho CBCC cấp x� thấp hơn so với 

các lĩnh vực khác tương đương.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng tiền lương và phụ cấp của CBCC 

cấp x�  mới được tuyển dụng bình quân khoảng 1,5 triệu đồng/tháng; trong 

khi đó tổng tiền lương và phụ cấp của giáo viên trung học cơ sở, giáo viên 

tiểu học, giáo viên mầm non, hay nhân viên y tế cấp x� mới tuyển dụng 

bình quân trên 2 triệu đồng/tháng. 

  Ba là, tỷ trọng thu nhập từ lương còn chiếm một tỷ lệ thấp trong tổng 

thu nhập thực tế của CBCC cấp x�. (xem biểu đồ 2.31) 
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Tỷ trọng thu nhập từ lương trong tổng thu nhập của cán 

bộ, công chức cấp xã

21.7%

28.2%

50.1%

Duoi 60%

Tu 60-80%

Tren 80%

 
Biểu đồ 2.31. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.31. cho thấy: trong số CBCC được hỏi có 50,1% ý 

kiến cho rằng thu nhập từ lương chiếm trên 80% tổng thu nhập thực tế của họ; 

28,2% ý kiến cho rằng thu nhập từ lương chiếm khoảng 60-80% tổng thu nhập 

thực tế của họ và 21,7% cho rằng thu nhập từ lương chỉ chiếm dưới 60% thu 

nhập thực tế của họ.  

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập từ tiền lương của CBCC cấp 

x� hiện nay quá thấp, rất khó có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của 

bản thân và gia đình họ. Do vậy, để đáp ứng được các nhu cầu cơ bản, thiết 

yếu của bản thân và gia đình, hầu hết CBCC cấp x� phải tìm kiếm những 

nguồn thu nhập khác. Đây có thể là một trong những nguyên nhân phát sinh tệ 

nạn quan liêu, tham nhũng ở các địa phương hiện nay. Bởi vì, khi phải tìm mọi 

cách kiếm thêm thu nhập để đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình, 

không ít CBCC cấp x� không giữ được bản lĩnh chính trị của mình, họ sử dụng 

ngay chính những quyền hạn, thẩm quyền được giao để kiếm thêm thu nhập 

ngoài những khoản thu nhập chính thức do các cơ quan nhà nước chi trả. (Kết 

quả nghiên cứu cho thấy các khoản thu nhập không chính thức đang có xu hướng 

tăng dần và chiếm tỷ ngày càng lớn hơn nhiều so với khoản thu nhập chính thức 

(từ lương và phụ cấp) trong tổng thu nhập thực tế của CBCC cấp x�).  



 96 

2.2.2.2. Chính sách tạo điều kiện, môi trường làm việc  

* Về điều  kiện làm việc 

Qua điều tra, khảo sát cho thấy, các điều kiện làm việc như: trụ sở làm 

việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc ®� có những cải thiện đáng kể, song 

nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn; phần lớn CBCC chưa thực sự hài lòng về 

điều kiện làm việc ở cấp x� hiện nay. (xem biểu đồ 2.32) 

 

Biểu đồ 2.32. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu ở Biểu đồ 2.32. cho thấy, trong số CBCC được hỏi về điều kiện 

làm việc hiện nay ở cấp x�: chỉ có 2,8% ý kiến trả lời điều kiện làm việc rất 

tốt; 27,6% ý kiến trả lời điều kiện làm việc tốt; 35,5% ý kiến trả lời điều kiện 

làm việc bình thường; 17,8% ý kiến trả lời điều kiện làm việc tồi và 16,3% ý 

kiển trả lời điều kiện làm việc rất tồi. 

Kết quả nghiên cứu cũng ®� chỉ ra nguyên nhân, CBCC chưa hài lòng 

về điều kiện làm việc hiện nay, đó là: 

Một là, trang thiết bị, phương tiện làm việc của CBCC cấp x� chưa được 

quan tâm đúng mức. (xem biểu đồ 2.33) 

Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức 
cấp xã hiện nay 

2.8% 
27.6% 

35.5% 

17.8% 

16.3% 
Rat tot 
Tot 
Binh thuong 
Toi 
Rat toi 
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Điều kiện trang thiết bị phục vụ công tác của cán bộ, công 

chức cấp xã

2.1%
19.3%

52.7%

20.4%

5.5%

Rat tot

Tot

Vua phai

Kem

Rat kem

 
Biểu đồ 2.33. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

 

Số liệu ở Biểu đồ 2.33. cho thấy, trong số CBCC cấp x� được hỏi: chỉ có 

2,1% ý kiến cho rằng trang thiết bị, phương tiện làm việc của CBCC cấp x� rất 

tốt; 19,3% cho rằng trang thiết bị, phương tiện làm việc của CBCC cấp x� tốt; 

52,7% đánh giá ở mức độ trung bình, trong khi đó có 20,4% đánh giá kém và 

5,5% đánh giá là rất kém. 

Thứ hai, địa bàn làm việc của CBCC cấp x� thường xuyên trực tiếp với 

người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi địa bàn khó khăn, phức tạp, 

giao thông còn yếu kém, điều kiện kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế còn nhiều 

khó khăn. (xem biểu đồ 2.34) 

Môi trường, địa bàn làm việc của cán bộ, công chức cấp 

xã hiện nay

2.8%

27.6%

35.5%

17.8%

16.3%

Rat tot

Tot

Binh thuong

Toi

Rat toi

 

Biểu đồ 2.34. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 
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Số liệu ở Biểu đồ 2.34. cho thấy, trong số CBCC cấp x� được hỏi: có 

2,8% cho rằng điều kiện, địa bàn công tác của CBCC cấp x� rất tốt; 27,6% cho 

rằng điều kiện, địa bàn công tác tốt; 35,5% cho rằng bình thường; 21,9% cho 

rằng không tốt; 16,3% cho rằng rất tồi. 

* Về môi trường làm việc 

Qua điều tra cho thấy, phần lớn CBCC cấp x� đều cảm nhận bầu không 

khí và các mối quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan công sở cấp x� tương đối 

cởi mở và thân thiện . (xem biểu đồ 2.35) 

Mối quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan công sở của 

chính quyền cấp xã

21.0%

58.4%

18.3%

1.7% 0.6%

Rat than thien

Than thien

Binh thuong

Khong than thien

Rat khong than thien

 

Biểu đồ 2.35. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu phản ánh ở Biểu đồ 2.35 cho thấy, trong số các CBCC cấp x� 

được hỏi, có 21,0% ý kiến cho rằng bầu không khí và các mối quan hệ đồng 

nghiệp trong công sở của chính quyền cấp x� là rất thân thiện; 58,4% ý kiến 

cho rằng bầu không khí và các mối quan hệ đồng nghiệp trong công sở của 

chính quyền cấp x� là thân thiện; 18,3% ý kiến trả lời ở mức độ bình thường; 

chỉ có 1,7% cho rằng bầu không khí và các mối quan hệ đồng nghiệp trong 

công sở của chính quyền cấp x� là không thân thiện và 0,6% ý kiến cho rằng 

bầu không khí và các mối quan hệ đồng nghiệp trong công sở của chính quyền 

cấp x� là rất không thân thiện. 

* Về hệ thống các quy định, quy chế nội bộ 

Hệ thống các quy định, quy chế nội bộ của tổ chức được xem là những 
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vật cản đường nếu nó không được thiết kế một cách hợp lý. Qua điều tra cho 

thấy phần lớn CBCC cấp x� chưa thực sự hài lòng về hệ thống các chính sách 

và quy chế nội bộ trong các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền cấp x� hiện 

nay. (xem biểu đồ 2.36) 

Mức độ hài lòng của cánbộ, công chức đối với hệ thống 

chính sách và các quy chế nội bộ hiện hành 

12.7%

31.6%

32.7%

21.9%
1.1%

Rat hai long

Hai long

Binh thuong

Khong hai long

Rat khong hai long

 
Biểu đồ 2.36. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu phản ánh ở Biểu đồ 2.36. cho thấy: trong số CBCC được hỏi về 

mức độ hài lòng của họ đối với hệ thống chính sách và các quy chế nội bộ 

hiện hành, có 12,7% ý kiến trả lời rất hài lòng; 31,6% ý kiến trả lời hài lòng; 

32,7% ý kiến trả lời bình thường; 21,9% ý kiến trả lời không hài lòng và 1,1% 

ý kiến trả lời rất không hài lòng. 

Trong đó, đáng chú ý là các quy định về việc kiểm tra, giám sát 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CBCC chưa tốt. (xem 

biểu đồ 2.37) 
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Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức cấp xã về các quy 

định kiểm tra, giám sát hiện hành

1.9% 11.9%

39.9%
34.6%

11.7%

Rat hai long

Hai long

Binh thuong

Khong hai long

Rat khong hai long

  

Biểu đồ 2.37. Nguồn số liệu tác giả điều tra tại Nghệ An tháng 12/2008 

Số liệu phản ánh ở Biểu đồ 2.37. cho thấy, khi được hỏi mức độ hài lòng 

về các quy định kiểm tra, giám sát đối với CBCC trong quá trình thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ được giao: chỉ có 1,9% CBCC cấp x� được hỏi trả lời rất 

hài lòng; 11,9% CBCC được hỏi trả lời hài lòng; 39,9% trả lời ở mức độ trung 

bình; 34,6% trả lời không hài lòng và 11,7% trả lời rất không hài lòng.  

2.3. Một số nhận xét, đánh giá bước đầu về động lực và chính sách 

tạo động lực đối với CBCC cấp xã 

 2.3.1. Về động lực làm việc của CBCC cấp xã 

Qua kết quả phân tích số liệu điều tra về thực trạng động lực làm việc 

của CBCC cấp x� (ở mục 2.1.), chúng ta có thể rút ra nhận xét, đánh giá bước 

đầu đó là: động lực làm việc của CBCC cấp x� hiện nay không cao.  

Những kết quả nghiên cứu bước đầu về thực trạng động lực làm việc 

của CBCC cấp x� nên trên ®� khẳng định thêm những băn khăn, lo lắng của 

l�nh đạo các cấp, các ngành về một dòng chảy máu ”chất xám” từ khu vực 

hành chính nhà nước sang các lĩnh vực khác là có cơ sở. Đồng thời cũng ®� 

phần nào lý giải được câu hỏi tại sao trong nhiều năm qua, CBCC ở cấp x� 

không ngừng tăng lên cả về số lượng cũng như trình độ các mặt, song công tác 

quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp x� vẫn đạt hiệu lực, hiệu quả 

không cao. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này là do CBCC cấp x� 
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thiếu động lực làm việc. Điều này đang là vấn đề thời sự, không chỉ các cấp 

các ngành mà toàn thể x� hội đang đặc biệt quan tâm.  

2.3.2.  Về chính sách tạo động lực đối với CBCC cấp xã 

 Kết quả nghiên cứu thực trạng chính sách tạo động lực đối với CBCC 

cấp x� (ở mục 2.2) cho thấy, phần lớn cán bộ, công chức cấp x� chưa thực sự 

hài lòng về các chính sách hiện hành (cả những chính sách thúc đẩy cũng như 

các chính sách duy trì).  

 2.3.2.1. Đối với các chính sách thúc đẩy 

Qua nghiên cứu cho thấy, các chính sách đối với cán bộ, công chức cấp 

x� hiện hành chưa thực sự khuyến kích, động viên, tạo động lực thúc đẩy cán 

bộ, công chức cấp x� nỗ lực làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc 

được giao. Kết quả nghiên cứu cũng ®� chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với 

một số chính sách chủ yếu như sau: 

 * Chính sách bố trí sử dụng: qua nghiên cứu cho thấy chính sách bố trí 

sử dụng là một trong những chính sách có ảnh hưởng nhiều đến động lực làm 

việc của CBCC cấp x�. Tuy vậy, chính sách bố trí sử dụng hiện hành chưa 

thực sự tạo được động lực thúc đẩy, khuyến khích CBCC cấp x� nỗ lực làm 

việc, phát huy tốt trình độ chuyên môn được đào tạo cũng như năng lực sở 

trường trong quá trình hoạt động, công tác. Điều này được thể hiện trên một 

số khía cạnh sau: 

Một là, việc tuyển chọn, bố trí công chức trong bộ máy chính quyền cấp 

x� chưa thực sự căn cứ vào trình độ chuyên môn được đào tạo cũng như năng 

lực sở trường của CBCC. Từng vị trí, chức danh trong bộ máy chính quyền cấp 

x� chưa được quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chuẩn các mặt, đặc biệt là tiêu 

chuẩn về trình độ chuyên môn cần thiết; chưa tạo được cơ chế tuyển chọn đảm 

bảo sự cạnh tranh công bằng trong bố trí sử dụng. Do vậy, không ít trường hợp 

CBCC chưa được xem xét bố trí sử dụng phù hợp nên không phát huy được 

trình độ, năng lực sở trường, làm giảm động lực của họ trong quá trình hoạt 

động công tác.  
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Hai là, chức năng nhiệm vụ của CBCC cấp x� hiện nay chủ yếu là triển 

khai thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên, công việc phần lớn còn 

mang tính sự vụ hành chính, tính thách thức trong công việc không cao. Trong 

quá trình thực hiện công việc được giao, cán bộ công chức còn thiếu sự chủ 

động, sáng tạo, chưa tạo được sự hăng say, nỗ lực trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

Ba là, cơ hội phát triển của CBCC cấp x� còn bị hạn chế. Theo quy định 

hiện hành, CBCC cấp x� chưa được coi là CBCC nhà nước. CBCC cấp x� chưa 

được thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc chuyên viên cao cấp. Chưa có 

sự liên thông giữa CBCC cấp x� và CBCC nhà nước cấp trên. CBCC cấp x� ít có 

cơ hội để trở thành CBCC cấp trên. Điều này ®� có những tác động không tốt 

tới động lực làm việc của CBCC cấp x� trong quá trình làm việc.  

* Chính sách đánh giá CBCC 

Qua nghiên cứu cho thấy chính sách đánh giá là một trong những chính 

sách quan trọng, có tác động rất nhiều đến động lực làm việc của CBCC. Tuy 

vậy, phần lớn CBCC cấp x� chưa thực sự hài lòng về chính sách đánh giá 

CBCC hiện nay. Kết quả điều tra cho thấy một số tồn tại, hạn chế trong thực 

tiễn đánh giá CBCC hiện nay như sau: 

Một là, việc đánh giá CBCC hiện nay tuy ®� có sự xem xét tương đối 

toàn diện, song chủ yếu còn thiên về việc nhấn mạnh khía cạnh phẩm chất đạo 

đức và các mối quan hệ x� hội, chưa chú trọng đúng mức đến trình độ, năng 

lực, hiệu quả công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người CBCC.  

Thứ hai, Hệ thống các tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá, thời 

gian, thời điểm đánh giá chưa được quy định thống nhất, rõ ràng nên quá trình 

triển khai thực hiện còn tuỳ tiện, chưa đảm bảo công khai, dân chủ và công 

bằng; kết quả đánh giá thường bị thiên lệch theo ý kiến chủ quan của một số 

cá nhân nào đó, hoặc theo tâm lý đám đông, chưa phản ánh đúng năng lực, 

hiệu quả công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của của CBCC. 

* Chính sách đào tạo và phát triển  
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Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách đào tạo và phát triển có ảnh 

hưởng nhiều tới động lực làm việc của CBCC cấp x�. Tuy vậy, phần lớn CBCC 

cấp x� biểu lộ mức độ hài lòng không cao về chính sách đào tạo và phát triển 

hiện nay. Kết quả điều tra cho thấy chính sách đào tạo và phát triển đối với 

CBCC ở cấp x� chưa được thực hiện tốt. CBCC cấp x� không có nhiều cơ hội 

để được đào và phát triển. Điều này cũng ®� có những tác động không tốt lên 

động lực làm việc của CBCC cấp x�. 

* Chính sách khen thưởng  

Qua nghiên cứu cho thấy, chính sách khen thưởng có ảnh hưởng rất 

nhiều tới động lực làm việc của CBCC. Tuy vậy, chính sách khen thưởng đối 

với CBCC cấp x� hiện hành còn có một số tồn tại, hạn chế, đó là:  

Một là, thời điểm thực hiện công tác khen thưởng chưa kịp thời. Phần 

lớn các địa phương tiến hành xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

và tổ chức thực hiện việc khen thưởng mỗi năm một lần vào cuối năm. Rất ít 

địa phương xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng, hàng 

quý hoặc sau khi kết thúc một công việc để tổ chức khen thưởng động viên 

CBCC kịp thời  

Hai là, việc xem xét khen thưởng chưa căn cứ nhiều vào hiệu quả và 

thành tích công tác của CBCC.  

Ba là, giá trị của các phần thưởng chưa tương xứng với kết quả và thành 

tích công tác của CBCC. 

2.3.2.2. Đối với các chính chính sách duy trì 

* Chính sách tiền lương 

Theo học thuyết hai yếu tố của F. Herzberg, tiền lương là một trong 

những yếu tố duy trì, nằm ở vùng không thoả m�n, nếu được đảm bảo tốt chỉ 

có thể loại bỏ được sự bất m�n, chứ không có tác dụng tạo động lực thúc đẩy 

sự nỗ lực, hăng say làm việc của cán bộ, công chức. Tuy vậy, kết quả nghiên 

cứu cho thấy trong điều kiện kinh tế – x� hội của đất nước ta hiện nay, phần 
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lớn CBCC cấp x� đều cho rằng tiền lương là yếu tố có tác động nhiều tới động 

lực làm việc của CBCC. Mặc dù, trong thời gian qua Chính phủ ®� có nhiều cố 

gắng trong cải cách chế độ tiền lương cho CBCC. Song, phần lớn CBCC cấp 

x� chưa hài lòng với chế độ tiền lương hiện nay. Kết quả nghiên cứu ®� chỉ ra 

một số hạn chế, tồn tại của chính sách tiền lương hiện hành đối với CBCC cấp 

x� như sau: 

Một là, việc trả lương cho CBCC cấp x� hiện nay chỉ căn cứ vào hệ số 

tiền lương theo ngạch, bậc lương trong thang bảng lương được Chính phủ quy 

định, chưa căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành của 

CBCC. Điều này dẫn đến CBCC làm việc với khối lượng công việc nhiều hay 

ít, chất lượng tốt hay không tốt, tích cực hay không đều không ảnh hưởng đến 

mức tiền lương thực tế hàng tháng của họ. Những CBCC làm việc tích cực, 

hoàn thành khối lượng công việc nhiều hơn, chất lượng tốt hơn cũng được trả 

lương như những người thiếu tích cực, khối lượng công việc hoàn thành ít hơn.  

Hai là, mức tiền lương và phụ cấp của CBCC cấp x� được trả hiện nay 

thấp hơn so với những người làm việc ở những lĩnh vực khác tương đương. 

(tổng tiền lương và phụ cấp của CBCC cấp x� mới tuyển dụng chỉ khoảng 1,5 

triệu đồng/ tháng; trong khi đó tổng tiền lương và phụ cấp của giáo viên trung 

học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non, hay nhân viên y tế cấp x� 

mới tuyển dụng bình quân hơn 2 triệu đồng/ tháng). 

Ba là, mức tiền lương của CBCC cấp x� quá thấp như hiện nay, rất khó 

có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của bản thân và gia đình họ. Do 

vậy, hầu hết CBCC cấp x� phải tìm kiếm những nguồn thu nhập khác. Đây là 

một trong những nguyên nhân phát sinh tệ nạn quan liêu, tham nhũng ở các 

địa phương hiện nay. Bởi vì, khi phải tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập, 

không ít CBCC cấp x� không còn giữ được bản lĩnh chính trị của mình, họ sử 

dụng ngay chính những quyền hạn, thẩm quyền được giao để kiếm thêm thu 
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nhập ngoài những khoản thu nhập chính thức từ các cơ quan nhà nước.  

* Chính sách tạo điều kiện, môi trường làm việc 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách tạo điều kiện, môi trường làm 

việc của CBCC cũng đang có nhiều hạn chế; chưa tạo được điều kiện, môi 

trường thuân lợi để CBCC thực hiện tốt nhiệm vụ.  

Một là, trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, của CBCC 

cấp x� còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Hai là, điều kiện về môi trường, địa bàn công tác của CBCC cấp x�, đặc 

biệt là ở vùng nông thôn, miền núi địa bàn, phức tạp, giao thông còn yếu kém, 

điều kiện kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế còn nhiều khó khăn.  

Ba là, hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức trong bộ máy chính quyền cấp x� chưa được xây dựng 

đồng bộ và hợp lý. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về việc kiểm tra, 

giám sát quá trình thực hiện công việc của CBCC chưa cụ thể, rõ ràng, hiệu 

quả không cao.  

Những tồn tại, hạn chế của các chính sách nêu trên là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến CBCC cấp x� thiếu động lực làm việc, chưa hoàn thành 

tốt chức năng, nhiệm vụ, làm cho bộ máy chính quyền cấp x� hoạt động kém 

hiệu lực và hiệu quả, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – x� hội của 

các địa phương, làm chậm tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
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Chương 3 

một số Quan điểm và giải pháp   
hoàn thiện chính sách tạo động lực cho  

CBCC cấp x, 
 

Cán bộ, công chức cấp x� là chủ thể quản lý của bộ máy chính quyền 

nhà nước ở cấp x�, là nhân tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của chính quyền cấp x� cũng như quá trình phát triển kinh tế-x� hội ở 

các địa phương. Qua nghiên cứu cho thấy động lực làm việc có ảnh rất nhiều 

đến kết quả và thành tích làm việc của CBCC. Tuy vậy, thực trạng CBCC thiếu 

động lực làm việc như hiện nay đang là vẫn đề được dư luận x� hội, cũng như 

l�nh đạo các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân của vấn đề này 

là do các chính sách hiện hành chưa tạo được động lực thúc đẩy, động viên, 

khuyến khích CBCC cấp x� nỗ lực làm việc trong quá trình thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao. 

 Trong thời gian tới, để nâng cao động lực làm việc cho CBCC, tác giả 

luận án xin đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm đổi mới và hoàn 

thiện chính sách đối với CBCC cấp x�. 

3.1. Một số quan điểm trong việc đổi mới, hoàn thiện chính sách tạo 

động lực cho CBCC cấp xã trong thời gian tới. 

Xuất phát từ thực trạng động lực làm việc và chính sách tạo động lực 

cho CBCC cấp x� hiện nay, tác giả đề xuất một số quan điểm trong việc đổi 

mới và hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� như sau: 

3.1.1. Đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp 

xã trên cơ sở xác định rõ vị trí, vai trò của CBCC cấp xã; coi CBCC cấp 

xã là một bộ phận cấu thành trong tổng thể đội ngũ CBCC nhà nước.  

Quan điểm này xuất phát từ vị trí, vai trò của chính quyền cấp x� và đội 

ngũ CBCC cấp x� trong hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Việt 

Nam hiện nay.  
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  Xét trên phương diện hệ thống hành chính, chính quyền cấp x� là cấp 

chính quyền cơ sở (thấp nhất, gần dân nhất) trong bốn cấp chính quyền nhà 

nước của Việt Nam. Do vậy, chính quyền cấp x� là một bộ phận cấu thành, 

hay có thể nói là “tế bào” của nền hành chính quốc gia. Sự ổn định và vững 

mạnh của chính quyền cấp x� là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần tạo nên 

sự ổn định, phát triển của từng x�, từng huyện, từng tỉnh và của quốc gia.  

Xét trên phương diện của quá trình quản lý, chính quyền cấp x� thực 

hiện một khâu, một phần hành trong tổng thể chức năng, nhiệm vụ trong quá 

trình quản lý của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở. 

Chính quyền cấp x� là cấp trực tiếp truyền đạt, phổ biến và tổ chức triển khai 

thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước tại các 

địa bàn dân cư; đồng thời là cấp quản lý trực tiếp mọi hoạt động của đời sống 

kinh tế-x� hội diễn ra ở các địa phương theo quy định của pháp luật.  

Qua nghiên cứu, chúng ta có thể khẳng định chính quyền cấp x� có một 

vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính quyền nhà nước. Chính 

quyền cấp x� hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hay không ảnh hướng rất lớn 

đến hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp 

nói chung. CBCC cấp x� là một bộ phận cấu thành, đồng thời là chủ thể quản 

lý của bộ máy chính quyền ở cấp x�, là nhân tố quan trọng quyết định đến 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp x� cũng như quá trình phát 

triển kinh tế-x� hội ở các địa phương. Tuy vậy, trong một thời gian dài, vị trí, 

vai trò của cấp x�, cũng như cán bộ công chức cấp x� chưa được nhận thức 

đầy đủ. Chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp x� khác với chính quyền 

cấp trên như thế nào? Mô hình tổ chức bộ máy chính quyền cấp x� như thế 

nào là hợp lý ? Tính chất tự quản của từng địa phương, từng cộng đồng dân cư 

đến đâu? Vị trí, vai trò của cán bộ công chức cấp x� trong tổng thể đội ngũ 

CBCC nhà nước hiện nay? CBCC cấp x� có phải là CBCC nhà nước không? 

Thời gian làm việc, chế độ đ�i ngộ đối với CBCC cấp x� khác với CBCC cấp 

trên ra sao ?...  
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Mặc dù, trong những năm gần đây, vấn đề vị trí, vai trò của cấp x� cũng 

như CBCC cấp x� được các cơ quan nghiên cứu của Đảng, Nhà nước và các 

nhà khoa học, quản lý quan tâm nghiên cứu, làm rõ. Song, đến nay xung 

quanh vấn đề này vẫn còn tồn tại những quan điểm khác nhau, thậm chí trái 

ngược nhau. Trong thời gian tới, để đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo động 

lực cho CBCC cấp x�, vấn đề vị trí, vai trò của CBCC cấp x� cần phải được 

nghiên cứu, làm rõ thêm. Dựa vào những kết quả đạt được trong nghiên cứu cả 

về mặt lý luận và thực tiễn, tác giả luận án cho rằng: cần thống nhất nhận thức 

coi CBCC cấp x� là một bộ phận cấu thành trong tổng thể đội ngũ CBCC nhà 

nước Việt Nam nói chung. Các chế độ chính sách đối với CBCC làm việc 

trong bộ máy chính quyền cấp x� về cơ bản cần được đảm bảo bình đẳng với 

CBCC cấp trên. Đây là quan điểm chủ đạo, tạo điều kiện tiền đề để đổi mới và 

hoàn thiện chính sách nhằm tạo động lực cho đội ngũ CBCC cấp x� trong thời 

gian tới. 

3.1.2. Đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp 

xã cần phải đặt trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện các chính sách của 

Nhà nước đối với cán bộ công chức nhà nước. 

Trong một thời gian dài, do chưa xác định đúng vị trí, vai trò của đội 

ngũ CBCC cấp x� trong đội ngũ CBCC nhà nước nói chung. CBCC cấp x� 

chưa được gọi là CBCC nhà nước và chưa được coi là một bộ phận hữu cơ 

trong trong tổng thể đội ngũ CBCC nhà nước nói chung. Quá trình xây dựng, 

ban hành các chính sách cho CBCC cấp x� còn có sự tách rời, thiếu sự thống 

nhất, gắn kết với chính sách đối với CBCC nhà nước cấp trên. Do vậy, mặc dù 

®� được bổ sung, sửa đổi nhiều lần, song chính sách đối với CBCC cấp x� hiện 

hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chắp vá, chưa trở thành động lực thúc đẩy 

CBCC nỗ lực làm việc, tận tâm, tận lực với việc công; chưa thu hút được 

những người trẻ tuổi, được đào tạo cơ bản, có năng lực vào làm việc và gắn bó 

lâu dài ở cấp x�. Điều này, ®� ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động, 

công tác của đội ngũ CBCC cấp x�, đồng thời làm giảm hiệu lực, hiệu quả 
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trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - x� hội của bộ máy chính quyền 

cấp x� ở các địa phương.  

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn ®� đề cập ở trên, để từng 

bước đổi mới và hoàn thiện các chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x�, 

trong thời gian tới, đi đôi với việc coi CBCC cấp x� là một bộ phận hữu cơ 

trong tổng thể đội ngũ CBCC nhà nước; các chính sách CBCC cấp x� nói 

chung, chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp x� nói riêng cần 

được quan niệm đó là một bộ phận cấu thành trong tổng thể hệ thống các 

chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức nhà nước. Quá trình đổi 

mới và hoàn thiện chính sách đối với CBCC cấp x� cần phải gắn liền và đặt 

trong tổng thể tiến trình đổi mới và hoàn thiện chính sách đối với CBCC nhà 

nước nói chung.  

3.1.3. Đổi mới, hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp 

xã nhằm từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC cấp xã theo 

hướng chuyên nghiệp hoá.  

Quan điểm này xuất phát từ mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà 

nước trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp hoá, hoạt động có hiệu lực và 

hiệu quả từ trung ương đến cơ sở. Muốn có một nền hành chính chuyên 

nghiệp, thì cần phải có một đội ngũ CBCC chuyên nghiệp. 

Mặc dù, được xác định là một cấp hành chính hoàn chỉnh, có đầy đủ các 

chức năng, nhiệm vụ cơ bản như chính quyền nhà nước cấp trên. Song, trong 

một thời gian dài (từ 1945- 2003), những người làm việc trong bộ máy hành 

chính ở cấp x� chưa được x� hội nhìn nhận như là những người có một công 

việc, nghề nghiệp ổn định. Khi được bầu, được cử thì là cán bộ, khi không 

được bầu, được cử thì là dân thường. Họ tham gia công tác trong bộ máy chính 

quyền theo chế độ bán chuyên trách, chỉ sử dụng một phần trong tổng quỹ 

thời gian lao động cho công tác chính quyền, thời gian còn lại trực tiếp tham 

gia lao động sản xuất cùng với gia đình. Họ không được hưởng chế độ tiền 
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lương mà chỉ hưởng chế độ phụ cấp hay hoạt động phí hàng tháng theo quy 

định của Chính phủ. Khi già yếu nghỉ việc, họ không được hưởng chế độ hưu 

mà chỉ được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hay chế độ trợ cấp một lần; khi 

chết cũng không được hưởng chế độ mai táng phí như CBCC chức cấp trên... 

Chế độ phụ cấp hay hoạt động phí được nhận không đáng kể, do vậy nguồn 

thu nhập chủ yếu của cán bộ x� chủ yếu dựa vào kết quả sản xuất của gia đình 

hay từ nguồn phân phối của hợp tác x�. Về điều kiện, tiêu chuẩn các mặt, cán 

bộ cấp x� cũng chưa có quy định, yêu cầu cụ thể về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, mà chỉ quan tâm, chú ý một vài khía cạnh như: phẩm chất chính trị, 

thành phần xuất thân, nguồn gốc lý lịch, tinh thần, thái độ trong công tác... Do 

đó, những người hoạt động trong bộ máy chính quyền cấp x� trước đây phần 

lớn trưởng thành trong số những thanh niên "không thoát ly" qua các phong 

trào ở địa phương, được nhân dân tín nhiệm bầu vào các chức danh cán bộ ở 

thôn, bản; sau đó được bầu hoặc được cử vào tham gia một số vị trí trong bộ 

máy chính quyền cấp x�, họ vừa làm, vừa học là chủ yếu. Con em của cán bộ 

và nhân dân địa phương học hành đỗ đạt được đào tạo ở các trường đại học, 

cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp ra trường phần lớn ở lại các thành 

phố lớn, các tỉnh lỵ, huyện lỵ để tìm việc, sinh sống và lập nghiệp. Số trở về 

tham gia công tác ở x� rất ít, chủ yếu là trình độ thấp hoặc thuộc hệ không 

chính quy. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở cấp x� nhiều khi còn nặng về giải 

quyết chế độ chính sách, quan hệ họ hàng... chứ chưa phải xuất phát từ yêu 

cầu công việc và năng lực, sở trường của CBCC. Có nhiều CBCC trong quá 

trình công tác ®� lần lượt kinh qua hết tất cả các chức danh ở cấp x�, từ công 

tác Đảng đến chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhân dân. Do vậy, đội ngũ 

CBCC trong bộ máy chính quyền ở cấp x� thường không ổn định, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng thực hiện công việc và tính chuyên 

nghiệp không cao. Mặc dù, trong những năm qua (từ 2003 đến nay), được sự 
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quan tâm của Đảng và Nhà nước, CBCC cấp x� ®� được hưởng chế độ tiền 

lương, tuy vậy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải tiếp tục quan tâm sửa 

đổi, bổ sung, hoàn thiện. 

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính 

quyền cấp x� đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước, cần phải đổi 

mới, hoàn thiện chính sách đối với CBCC cấp x�, tạo điều kiện để  xây dựng 

và phát triển đội ngũ CBCC cấp x� theo hướng chuyên nghiệp hoá, đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, cũng như yêu cầu của quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.1.4. Đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC cấp 

xã cần phải đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trên tất cả các mặt, phù 

hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước cũng như từng địa 

phương trong từng giai đoạn phát triển nhất định. 

Quan điểm này xuất phát từ thực tiễn quá trình xây dựng và hoàn thiện 

các chính sách đối với CBCC cấp x� của Đảng và Nhà nước ta.  

Quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với CBCC nhà nước 

nói chung, chính sách đối với CBCC cấp x� nói riêng luôn gắn liền quá trình 

xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền x� hội chủ nghĩa, nhà 

nước của dân, do và vì dân. 

Ngay sau khi giành được chính quyền nhà nước năm 1945, để củng cố 

và xây dựng chính quyền nhà nước các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản 

lý điều hành đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – x� hội, đảm bảo quốc 

phòng và an ninh, thực hiện đồng thời  hai cuộc cách mạng, Đảng và nhà nước 

ta ®� ban hành những chính sách đầu tiên cho CBCC. Tuy nhiên, chính sách 

đối với cán bộ cấp x� thời kỳ đầu còn sơ lược, quyền lợi cũng như nghĩa vụ 

của cán bộ cấp x� chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.  
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Đến năm 1975, đất nước ta ®� được hoàn toàn thống nhất, Đảng và Nhà 

nước ®� ban hành nhiều chính sách kinh tế – x� hội nhằm nhanh chóng hàn 

gắn những vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế- x� hội của đất 

nước, đặc biệt là ở địa bàn cấp x�, nơi ®� đóng góp phần lớn sức người, sức 

của để phục vụ cho kháng chiến, ®� có sự hy sinh, mất mát lớn, trong đó có sự 

đóng góp rất lớn của những cán bộ, công tác ở cấp x�. Trong đó, có những 

chính sách quy định về một số chế độ đ�i ngộ cho cán bộ cấp x� hết sức tiến 

bộ, như Quyết định số: 130/CP ngày 30/12/1975 của Chính phủ. Từ đó đến 

nay, chính sách đối với CBCC cấp x� ®� nhiều lần được điều chỉnh, bổ sung. 

Nhìn chung, chính sách đối với CBCC cấp x� ®� từng bước được quy định cụ 

thể hơn, hợp lý hơn. Tuy vậy, quá trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính 

sách đối với cán bộ công chức cấp x� chưa đảm bảo sự nhất quán, thống nhất, 

đồng bộ trên tất cả các mặt. Điều đó, ®� gây nên một số hậu quả không tốt, 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của CBCC, làm giảm động lực làm việc của 

họ; đồng thời gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi chính 

sách trong thực tiễn. 

Bởi vậy, trong thời gian tới việc đổi mới và hoàn thiện chính sách tạo 

động lực cho CBCC cấp x� cần phải đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trên tất 

cả các mặt, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- x� hội của đất nước cũng 

như từng địa phương trong từng giai đoạn phát triển nhất định. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tạo động lực cho CBCC 

cấp xã trong thời gian tới 

Xuất phát từ những quan điểm nêu trên, tác giả luận án xin đề xuất một 

số giải pháp hoàn thiện chính nhằm tạo động lực làm việc cho CBCC cấp x� 

như sau: 

3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng đối với 

CBCC cấp xã 

Trong thời gian tới, để tạo động lực làm việc, nâng cao hiệu quả sử 

dụng đội ngũ CBCC trong bộ máy chính quyền cấp x� cần phải tiếp tục đổi 
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mới và hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng đối với CBCC cấp x�. Việc đổi 

mới và hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng đối với CBCC cấp x� cần đáp ứng 

một số yêu cầu cơ bản sau đây: 

Một là, việc bố trí sử dụng CBCC phải phát huy được năng lực, sở 

trường, chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo của từng cá nhân, nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, kích thích sự hăng say, nỗ lực của mỗi người trong 

thực hiện công việc được giao.  

Hai là, chính sách bố trí sử dụng CBCC vừa phải tạo được sự ổn định 

công việc một cách tương đối theo hướng chuyên môn hoá nhằm phát huy 

năng lực sở trường của từng CBCC. Mặt khác, các cơ quan quản lý cần phải 

thường xuyên chú ý quan tâm xem xét bổ sung, điều chỉnh công việc một cách 

hợp lý hoặc phân công, bố trí lại, luân chuyển giữa các bộ phận, các địa 

phương để tránh sự nhàm chán, tăng sự hứng thú cho CBCC trong thực hiện 

công việc nhằm phát huy hết khả năng, tạo động lực làm việc cao nhất cho 

từng CBCC thực hiện tốt công việc được giao. 

Ba là, khi giao nhiệm vụ, công việc cho CBCC phải gắn liền trách 

nhiệm với quyền hạn, thẩm quyền nhất định đảm bảo thực hiện tốt công việc 

được giao. Khi người CBCC được tin tưởng giao phó nhiệm vụ mang tính 

thách thức, kèm theo những quyền hạn nhất định sẽ tạo động lực tích cực cho 

họ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

 Bốn là, trong bố trí sử dụng cần tạo điều kiện và cơ hội phát triển bình 

đẳng cho mọi CBCC. Khi người CBCC nhìn nhận được những cơ hội thăng 

tiến trong công việc, họ sẽ có được động lực làm việc m�nh mẽ để có thể đạt 

được những mục đích của mình.  

Xuất phát từ mục đích, yêu cầu và thực trạng chính sách bố trí, sử dụng 

đối với CBCC cấp x�, trong thời gian tới cần phải thực hiện tốt một số giải 

pháp cơ bản sâu đây: 
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3.2.1.1. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của của chính quyền cấp x� 

cũng như của từng chức danh CBCC cấp x�; đánh giá tình hình thực hiện 

công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với yêu cầu công việc và khả 

năng thực hiện của CBCC để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.  

Kết quả khảo sát, điều tra thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC cấp x� 

cho thấy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo của CBCC cấp x� ®� 

được nâng lên, cùng với điều kiện phương tiện làm việc, thông tin liên lạc 

ngày càng phát triển ®� góp phần nâng cao năng lực thực hiện công việc của 

CBCC cấp x�. Vì vậy, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp x� cũng như 

của từng CBCC cấp x� cũng cần được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với trình 

độ, khả năng thực hiện công việc của CBCC trong điều kiện mới (tăng cường 

phân cấp); nâng cao trách nhiệm, tạo sự thách thức trong công việc nhằm tạo 

động lực thúc đẩy CBCC cấp x� hăng say, nỗ lực làm việc góp phần đẩy nhanh 

sự phát triển kinh tế x� hội ở từng địa bàn cấp x�, cũng như trên phạm vi cả 

nước. 

3.2.1.2. Đổi mới, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp x�, sắp xếp bố trí 

sử dụng CBCC vào từng vị trí, chức danh phù hợp với trình độ, chuyên môn 

đào tạo và năng lực sở trường của từng CBCC. 

Công việc được giao phù hợp với năng lực sở trường là một trong những 

yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của CBCC. Trong thực tiễn hiện nay, 

công tác bố trí, sử dụng cán bộ công chức chưa thật sự quan tâm, chú ý đến 

khía cạnh này. Trong thời gian tới, để giải quyết tốt vấn đề này các cấp, các 

ngành cũng như các cơ quan đơn vị cần phải quan tâm xây dựng, bổ sung, 

hoàn thiện hệ thống chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng chức danh 

trong bộ máy chính quyền cấp x�. Cần xác định rõ mục tiêu, chức năng, 

nhiệm vụ của chính quyền cấp x� trong hệ thống hành chính nhà nước. Trên 

cơ sở đó thiết lập hệ thống công việc, vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh 

nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC cấp x�. Xây dựng hệ thống các quy định cụ thể 
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về mục tiêu, yêu cầu, nội dung công việc cho từng loại công việc dưới dạng 

văn bản như: Bản mô tả công việc, Bản tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ và Bản 

tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc, tạo thuận lợi cho công tác quản, bố 

trí sử dụng và thực hiện chế độ chính sách phù hợp, hiệu quả cao.  

• Xây dựng “Bản mô tả công việc” cho CBCC cấp x" 

Bản mô tả công việc cần được thiết kế, xây dựng dưới dạng một văn bản 

hành chính quy định cụ thể những nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc 

và những vấn đề có liên quan đến một công việc cụ thể. Bản mô tả công việc 

thường bao gồm ba nội dung: (1) Phần xác định công việc: tên công việc (chức 

danh công việc); m� số của công việc; tên bộ phận hay chức danh CBCC thực 

hiện công việc; chức danh l�nh đạo cấp trên trực tiếp; số lượng người phải l�nh 

đạo dưới quyền; mức lương, phụ cấp..., ngoài ra có thể có một số tóm lược về 

mục đích hoặc chức năng của công việc. (2) Phần tóm tắt về các nhiệm vụ và 

trách nhiệm thuộc công việc: là phần tường thuật một cách tóm tắt và chính xác 

các nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc công việc, nêu rõ người CBCC phải làm gì, 

thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm như thế nào và tại sao phải thực hiện 

những nhiệm vụ đó. (3) Các điều kiện làm việc: bao gồm các điều kiện về môi 

trường vật chất (các máy móc, công cụ, trang bị cần phải sử dụng); thời gian 

làm việc; điều kiện về vệ sinh, an toàn lao động; các phương tiện đi lại để phục 

vụ công việc và các điều kiện khác có liên quan.  

• Xây dựng “Bản tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ”  

 Bản tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ là văn bản liệt kê các đòi hỏi của 

công việc đối với từng chức danh CBCC về các kiến thức, kỹ năng, kinh 

nghiệm cần phải có; các yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm, trình độ đào tạo cần 

thiết; các yêu cầu về độ tuổi, thể lực và các yêu cầu cụ thể khác. Bản tiêu 

chuẩn này là cơ sở để tuyển chọn, xác định nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng, đề 

bạt, là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện công việc… đối với CBCC cấp x�. 
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• Xây dựng “Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc” 

Tiêu chuẩn thực hiện công việc là một hệ thống các chỉ tiêu phản ánh 

các yêu cầu về số lượng và chất lượng của việc hoàn thành các nhiệm vụ được 

quy định trong bản mô tả công việc của CBCC. Bản tiêu chuẩn thực hiện công 

việc quy định cụ thể về số lượng và chất lượng hoàn thành những nhiệm vụ 

được giao. Để cho việc đánh giá thực hiện công việc được chính xác, thuận lợi 

các tiêu chuẩn nên được đưa ra dưới dạng cả định tính và định lượng. Mức độ 

định lượng của các tiêu chuẩn tùy thuộc vào nội dung, bản chất công việc của 

CBCC. Tuy nhiên, đối với mọi công việc cần sử dụng các chỉ tiêu định lượng 

càng nhiều càng tốt, yêu cầu chung là phải đạt mức độ định lượng cao nhất. 

Trong trường hợp không thể dùng các tiêu chuẩn định lượng để đánh giá thực 

hiện công việc, thì có thể sử dụng các tiêu chí định tính phản ánh trách nhiệm, 

yêu cầu thực hiện công việc, song nên dùng từ diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, đơn 

nghĩa để mọi người đều có thể hiểu một cách đầy đủ và thống nhất.  

 3.2.1.3. Đổi mới công tác quy hoạch CBCC   

Quy hoạch CBCC là việc lựa chọn những người có đủ các tiêu chuẩn 

quy định và phù hợp với yêu cầu của từng vị trí công việc trong bộ máy chính 

quyền cấp x� để đưa vào nguồn kế cận, từng bước thử thách, giao nhiệm vụ từ 

thấp đến cao, rèn luyện trong môi trường thực tiễn trước khi đưa đi đào tạo, 

bồi dưỡng tại các trường theo yêu cầu các chức danh nhằm tạo nguồn bổ sung 

cán bộ l�nh đạo, công chức kế cận có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ mới. Trong thời gian qua, công tác xây dựng quy hoạch và tổ 

chực hiện quy hoạch còn nhiều hạn chế bất cập, chưa tạo được động lực thúc 

đẩy CBCC nỗ lực, hăng say công tác. Để công tác quy hoạch trở thành động 

lực thúc đẩy CBCC cấp x� hăng say, nỗ lực trong công việc, cần đổi mới công 

tác quy hoạch theo hướng sau đây: 
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Một là, khi xem xét lựa chọn, giới thiệu người vào các chức danh quy 

hoạch cần đảm bảo công khai, dân chủ, thực chất, đảm bảo những người có đủ 

tiêu chuẩn trình độ, năng lực và phẩm chất cần thiết đều được xem xét đưa vào 

quy hoạch.  

Hai là, các phương án quy hoạch cần được xây dựng theo hướng vừa 

“mở” vừa “động”. Mở là không khép kín trong từng địa phương, đơn vị. Động 

là quy hoạch thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhân tố mới 

hoặc đưa ra ngoài quy hoạch những đối tượng không còn đủ điều kiện làm 

nguồn lâu dài; mỗi chức danh có thể dự kiến bố trí từ 2 đến 3 người; mỗi 

CBCC có thể dự kiến bố trí  ở 2 đến 3 chức danh khác nhau.  

Ba là, phải định kỳ kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch để 

bổ sung những nhân tố mới, loại bỏ những đối tượng trong quy hoạch nhưng 

không còn đảm bảo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo nguyên tắc “có vào, có ra” 

hoặc điều chỉnh một số đối tượng cho phù hợp tình hình thực tế. 

Bốn là, cần tạo nguồn CBCC dồi dào, tạo thế chủ động, đón bắt những 

phát triển trong tương lai, kịp thời thay thế những vị trí, chức danh l�nh đạo, 

chủ trì khi cần thiết, đảm bảo tính ổn định, kế thừa, liên tục và phát triển của 

các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính quyền cấp x�.  

3.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách đánh giá đối với 

CBCC cấp xã  

Qua nghiên cứu cho thấy, nhu cầu được đánh giá đúng, được ghi nhận 

những thành tích, kết quả làm việc là một trong những nhu cầu bậc cao của 

CBCC. Do vậy, đánh giá đúng thành tích, kết quả thực hiện công việc là một 

trong những yếu tố tạo động lực mạnh mẽ cho CBCC trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ. Người CBCC sẽ có tinh thần làm việc hăng say khi họ cảm nhận 
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những thành tích, kết quả thực hiện công việc của mình sẽ được l�nh đạo cũng 

như mọi người trong tổ chức đánh giá đúng và ghi nhận. Việc đánh giá đúng 

CBCC còn là cơ sở cho việc bố trí sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật 

CBCC. Đồng thời đây cũng là cơ sở để xác định được nhu cầu, nội dung, 

chương trình đào tạo, chế độ đ�i ngộ phù hợp nhằm xây dựng và phát triển đội 

ngũ CBCC cả trước mắt và lâu dài. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm gần đây, công tác đánh 

giá CBCC cấp x� cũng ®� được các cấp, các ngành quan tâm, chú ý hơn. Tuy 

vậy, bên cạnh những mặt ưu điểm, công tác đánh giá CBCC cấp x� còn có một 

số hạn chế đó là: (1) Phương pháp đánh giá còn thiếu khoa học, chưa xây 

dựng được hệ thống các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể rõ ràng làm cơ sở cho việc 

đánh giá một cách khách quan và chính xác; (2) Nội dung đánh giá còn thiên 

về mặt phẩm chất đạo đức, các mối quan hệ x� hội, trình độ học vấn, chứ chưa 

quan tâm, chú trọng đánh giá một cách khách quan, chính xác về kết quả thực 

hiện công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người CBCC; (3) Quy trình, 

chu kỳ, thời điểm đánh giá chưa được quy định thống nhất, hợp lý, thực hiện 

có nền nếp và thường xuyên; việc đánh giá chưa thực sự công khai, dân chủ và 

công bằng.  

Những hạn chế tồn tại trên ®� có những tác động không tốt đến tinh 

thần, thái độ và động lực làm việc của CBCC. Do vậy, để công tác đánh giá 

CBCC cấp x� thực sự trở thành động lực thúc đẩy CBCC hăng say, nỗ lực làm 

việc trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:  

3.2.2.1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc 

đối với các chức danh CBCC cấp x� 

Để đánh giá một cách khách quan, chính xác về kết quả thực hiện công 

việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ công chức, cần phải thiết 

lập được một hệ thống đánh giá khoa học và phù hợp. Một hệ thống đánh giá 
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thường bao gồm ba yếu tố cơ bản sau: (1) Hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá 

thực hiện công việc; (2) Hệ thống đo lường sự thực hiện công việc theo các 

tiêu chuẩn ®� xác định; (3) Hệ thống thông tin phản hồi đối với CBCC và các 

cơ quan quản lý nhân sự.  

Thực tiễn hiện nay, hầu hết các cấp, các ngành cũng như các đơn vị 

trong bộ máy hành chính nhà nước chưa thiết kế, xây dựng được một hệ thống 

đánh giá phù hợp và có hiệu quả dẫn đến công tác đánh giá thực hiện công 

việc đối với CBCC còn chưa thực sự khách quan đáng tin cậy. Bởi vậy, một 

giải pháp quan trọng trong thời gian tới là cần quan tâm thực hiện là thiết lập 

một hệ thống đánh giá đối với CBCC cấp x� phù hợp và hiệu quả. Trước mắt, 

cần tập trung làm tốt một số nội dung sau : 

a) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc đối với 

CBCC cấp x" 

Hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc đối với CBCC cấp 

x� được xác định dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn thực hiện công việc của CBCC 

cả về mặt số lượng và chất lượng. Hệ thống tiêu chuẩn này là những mốc 

chuẩn cho việc đo lường mức độ thực hiện công việc thực tế của CBCC. Để có 

thể đánh giá chính xác, hiệu quả, các tiêu chuẩn cần xây dựng một cách hợp 

lý và khách quan, phản ánh được kết quả và hành vi cần có để hoàn thành 

công việc. Do đó, hệ thống các tiêu chuẩn được xây dựng cần đáp ứng các yêu 

cầu sau: (1) các tiêu chuẩn phải chỉ rõ những nội dung công việc người CBCC 

cần phải làm và làm tốt đến mức nào; (2) các tiêu chuẩn phải phản ánh được 

một cách hợp lý các mức độ yêu cầu về số lượng và chất lượng của thực hiện 

công việc, phù hợp với đặc điểm của từng công việc, từng cơ quan, đơn vị.  

Việc xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc là 

vấn đề không phải dễ dàng, cần thực hiện công phu và có phương pháp khoa 

học. Tuỳ theo điều kiện tình hình cụ thể của mỗi cơ quan đơn vị, của mỗi địa 
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phương, có thể áp dụng một trong ba phương pháp sau: (1) Phương pháp tập 

trung: các nhà l�nh đạo, quản lý từng bộ phận căn cứ vào mục đích, yêu cầu, 

kết quả cần đạt được của từng công việc, đưa ra các tiêu chuẩn và phổ biến 

cho từng CBCC thực hiện; (2) Phương pháp dân chủ: người l�nh đạo, quản lý 

từng bộ phận cùng thảo luận, bàn bạc với các CBCC trong bộ phận để đưa ra 

các tiêu chuẩn thực hiện công việc và thống nhất thực hiện; (3) Phương pháp 

chuyên gia: người l�nh đạo thuê các chuyên gia, các nhà quản lý nghiên cứu 

đưa ra các tiêu chuẩn thực hiện công việc, đưa ra lấy ý kiến của các CBCC, 

sau đó thống nhất ban hành các tiêu chuẩn và phổ biến tới các bộ phận và 

CBCC để thực hiện.  

b) Đo lường sự thực hiện công việc của CBCC. 

Đo lường sự thực hiện công việc là yếu tố trung tâm của quá trình đánh 

giá. Đo lường là đưa ra các đánh giá về mức độ "tốt" hay "kém" việc thực hiện 

công việc của người CBCC. Hay nói một cách cụ thể hơn, đó chính là việc ấn 

định một con số hoặc một thứ hạng để phản ánh mức độ thực hiện công việc 

của người CBCC theo các tiêu chuẩn ®� xác định trước. Để đo lường một cách 

chính xác, khách quan cần xây dựng hoặc lựa chọn được một công cụ đo 

lường phù hợp, nhất quán, đáng tin cậy và có thể so sánh được.  

c)  Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi về kết quả đánh giá 

Để công tác đánh giá thu được kết quả tốt, cần thiết lập được các kênh 

thông tin hai chiều giữa người đánh giá và người được đánh giá. Hệ thống 

thông tin phản hồi hai chiều trong quá trình đánh giá nếu được thực hiện tốt sẽ 

giúp cho cán bộ l�nh đạo đưa ra được những quyết định đúng đắn đối với từng 

CBCC như: mức tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng hay hướng 

bố trí, sử dụng trong thời gian tới. Còn đối với người CBCC cũng thấy rõ hơn 

những ưu khuyết điểm của bản thân để không ngừng hoàn thiện kỹ năng thực 

hiện công việc của mình hướng tới những thành tích, triển vọng phát triển cao 
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hơn trong sự nghiệp.  

3.2.2.2. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình đánh giá đối với 

CBCC cấp x� 

Sau khi ®� có một hệ thống đánh giá khoa học và phù hợp, vấn đề tiếp 

theo là phải xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đánh giá hiệu quả. 

Để xây dựng và thực hiện tốt một chương trình đánh giá, cần tập trung làm tốt 

những việc sau đây : 

a) Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá phù hợp. 

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá tuỳ thuộc vào mục đích đánh giá 

và yêu cầu cầu của công tác quản lý của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị trong 

từng giai đoạn phát triển nhất định. Đến nay, cùng với sự phát triển nhanh 

chóng chóng khoa học quản trị, có rất nhiều phương pháp đánh giá được thiết 

kết khoa học và áp dụng có hiệu quả. Xuất phát từ tính chất công việc và đặc 

điểm hoạt động của CBCC cấp x�, chúng ta có thể lựa chọn một hoặc kết hợp 

các phương pháp đánh giá sau đây: phương pháp thang đo đồ hoạ, phương 

pháp danh mục kiểm tra, phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng, 

phương pháp đánh giá thang đo dựa trên hành vi, phương pháp so sánh, 

phương pháp bản tường thuật, phương pháp đánh giá dựa vào kết quả thực 

hiện, công việc. 

b) Lựa chọn người đánh giá 

Thông thường người l�nh đạo, quản lý trực tiếp là người đánh giá chủ 

yếu, cần thiết và có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để tăng thêm mức độ chính xác 

và độ tin cậy trong kết quả đánh giá, có thể lựa chọn, sử dụng những người 

thường có sự liên hệ trực tiếp với đối tượng đánh giá như: những CBCC cùng 

làm việc trong cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp hoặc người dân thường có 

quan hệ giao dịch trong lĩnh vực mà CBCC đó phụ trách. Trong sự kết hợp cho 

ý kiến đánh giá, ý kiến của người quản lý, l�nh đạo trực tiếp là chủ đạo và có 

tính quyết định, các ý kiến khác là để tham khảo. 
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c) Xác định chu kỳ đánh giá  

Chu kỳ đánh giá CBCC cấp x� nên được quy định theo từng tháng, từng 

quý (3 tháng), 6 tháng và 1 năm. Trong những trường hợp cần thiết hoặc đối 

với những công việc quan trọng thì cần tổ chức đánh giá theo yêu cầu tiến độ 

công việc và sau khi kết thúc công việc.  

Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, việc đánh giá càng kịp thời càng tốt, 

nên tiến hành thường xuyên, xen kẽ, kết hợp nhiều hình thức và phương pháp 

khác nhau, gắn với công tác bố trí sử dụng và công tác khen thưởng để mang 

lại hiệu quả cao nhất. 

d) Đào tạo người đánh giá 

Đây là khâu rất quan trọng để đảm bảo hiệu quản đánh giá. Người đánh 

giá cần phải được đào tạo để hiểu biết về hệ thống đánh giá và mục tiêu của 

đánh giá; hiểu rõ các phương pháp đánh giá và tính nhất quán trong đánh giá. 

Có thể sử dụng hai hình thức để đào tạo người đánh giá đó là: cung cấp các 

văn bản hướng dẫn và tổ chức các lớp đào tạo (tập huấn) hàng năm. 

e) Phỏng vấn đánh giá 

Phỏng vấn đánh giá là khâu cuối cùng, nhưng rất quan trọng nhằm nâng 

cao hiệu quả của công tác đánh giá. Đó là cuộc nói chuyện chính thức giữa 

người l�nh đạo trực tiếp và CBCC, để xem xét lại toàn bộ tình hình thực công 

việc của người CBCC, qua đó cung cấp cho họ các thông tin về tình hình, kết 

quả thực hiện công việc trong thời gian qua, những ưu, khuyết điểm của họ 

trong quá trình thực hiện công việc, tiềm năng công tác và cũng như các biện 

pháp để hoàn thiện sự thực hiện công việc của họ. Đồng thời đây cũng là dịp 

để người l�nh đạo lắng nghe người CBCC phản ánh tình hình về điều kiện, 

môi trường làm việc, những thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc, nguyên 

nhân thành công cũng như chưa thành công trong quá trình thực hiện công 

việc được giao và những tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị đề xuất nhằm 
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thực hiện công việc tốt hơn trong thời gian tới.  

3.2.2.3. Một số vấn đề cần chú ý trong công tác đánh giá đối với 

CBCC cấp x� trong thời gian tới 

Để công tác đánh giá thực sự tạo được động lực mạnh mẽ cho CBCC 

cấp x�, trong thời gian tới cần quan tâm, chú ý một số vấn đề sau: 

a) Trong đánh giá cần làm rõ thành tích, kết quả thực hiện công việc, 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công công chức. 

Trong quá trình đánh giá CBCC, trước hết cần xem xét, đánh giá thành 

tích, kết quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. 

Tiếp đó, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mối quan hệ công 

tác (với đồng nghiệp, với các cấp, các ngành), trình độ chuyên môn được đào 

tạo, sức khoẻ, hiệu quả công tác và tiềm năng phát triển của CBCC. Trong đó, 

nhóm các yếu tố về thành tích, kết quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của cán bộ được xem như là điều kiện "cần", còn nhóm các yếu tố về phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống, mối quan hệ công tác, trình độ chuyên môn đào tạo, 

sức khoẻ... của CBCC được xem như điều kiện "đủ" trong quá trình xem xét bố 

trí sử dụng, đào tạo và phát triển CBCC. 

Quá trình đánh giá CBCC phải căn cứ vào các chuẩn mực cụ thể, rõ 

ràng về chuyên môn, nghiệp vụ, dựa vào các việc làm cụ thể liên quan đến 

chức trách nhiệm vụ được giao. Phải xác định được một cách chính xác kết quả 

làm việc, cống hiến của mỗi CBCC. Lấy hiệu quả công việc và sự đóng góp 

thực tế của CBCC làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ. Chú trọng đánh 

giá tiềm năng công tác, phát hiện những người có đức, có tài để bồi dưỡng, 

đào tạo họ trở thành những cán bộ chủ trì ở cơ sở và tạo nguồn cho các cấp 

l�nh đạo cao hơn. Các cơ quan quản lý CBCC cần rà soát lại chức trách, nhiệm 

vụ, hệ thống các tiêu chuẩn chức danh và các tiêu chí đánh giá mức độ đáp 

ứng và hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng chức danh CBCC để làm căn 

cứ đánh giá cán bộ một cách khách quan và khoa học.  
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b) Quá trình đánh giá CBCC cần được tiến hành dân chủ, công khai, 

minh bạch, đúng nguyên tắc và đúng quy chế.  

Công tác đánh giá từng chức danh CBCC cần được cụ thể hóa, thể chế 

hóa thành quy chế; quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá, hình thức, cách làm 

đối với từng khâu, từng công đoạn trong quá trình đánh giá. Quá trình đánh 

giá CBCC phải đặt trong điều kiện, hoàn cảnh và môi trường công tác cụ thể; 

đặt trong mối quan hệ biện chứng với chủ trương chính sách của Đảng, nhà 

nước, của địa phương cho từng đối tượng CBCC, cũng như trong cả quá trình 

phấn đấu, phát triển của người CBCC.  

Thực hiện công tác đánh giá, xếp loại CBCC hàng năm; đưa công tác 

đánh giá CBCC vào nề nếp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sát hạch kiến 

thức, trình độ năng lực đối với CBCC. Coi đây là cơ sở để sắp xếp, bố trí, sử 

dụng cán bộ vào các vị trí phù hợp. Có cơ chế đ�i ngộ, thưởng phạt thích đáng 

đối với từng CBCC tương xứng với mức độ công tác ®� hoàn thành. 

c) Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để nhân dân kiểm giám sát, 

đánh giá CBCC 

 Cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp tạo 

điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia tích cực vào việc kiểm tra, giám sát, 

đánh giá quá trình hoạt động, công tác của CBCC. Nhằm phát hiện, xử lý kịp 

thời những CBCC non yếu về trình độ năng lực, sa sút về đạo đức lối sống; 

tuyển chọn những người có phẩm chất, đạo đức, năng lực vào đội ngũ CBCC. 

Kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ CBCC những người thoái hoá, biến chất về đạo 

đức, lối sống, hoặc những người không đủ năng lực trình độ đảm đương công 

việc làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế-x� hội chung của từng địa 

phương cũng như của đất nước. 

d) Sử dụng kết quả đánh giá trong công tác quản lý, sử dụng CBCC kịp 

thời, có hiệu quả 

Kết quả đánh giá cuối cùng cần đưa ra được những điểm mạnh, điểm 
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yếu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC; chỉ ra được những tồn tại, hạn 

chế và làm rõ các nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ 

quan. Sau đánh giá, cần có những giải thích, chứng minh rõ ràng, chi tiết và 

thông báo kết quả đánh giá cho từng CBCC cũng như trong toàn thể cơ quan, 

đơn vị; đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục, giúp cho CBCC phát huy tốt 

những ưu điểm, hạn chế các khuyết điểm, tồn tại để phấn đấu vươn lên hoàn 

thiện mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao. Phiếu đánh giá 

được lưu vào hồ sơ CBCC để quản lý và theo dõi theo quy định. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá của từng chức danh CBCC cần tiến hành 

tổng hợp, phân tích chất lượng của đội ngũ CBCC của từng tổ chức, cơ quan, 

đơn vị của từng địa phương; rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu của đội 

ngũ CBCC và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ CBCC. Từ đó, 

đưa ra các quyết định quản lý chính xác, kịp thời cho từng đối tượng CBCC 

như: tiền  lương, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, luân 

chuyển vị trí công tác, xuống chức, cho thôi việc…; đồng thời có những biện 

pháp bổ sung, điều chỉnh kịp thời các chính sách về công tác quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng và sử dụng CBCC cho từng địa phương, đơn vị. 

3.2.3.  Nhóm giải pháp về chính sách đào tạo và phát triển đối với 

CBCC cấp xã 

 Đào tạo và phát triển là một trong những nhu cầu ở thứ bậc cao của 

người CBCC. Khi người CBCC cảm nhận được những khả năng và cơ hội được 

đào tạo để tiếp tục nâng cao kiến thức, trình độ năng lực chuyên môn và hoàn 

thiện bản thân thì họ sẽ có được động lực làm việc tích cực, hăng say, nỗ lực 

hơn trong quá trình làm việc. Mục tiêu của chính sách đào tạo và phát triển: 

nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ CBCC hiện có, giúp người CBCC hiểu rõ, 

nắm vững hơn về công việc và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một 

cách tự giác hơn; đồng thời xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC, từng bước 

nâng cao trình độ, năng lực và khả năng thích ứng của họ đối với các công việc 
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trong tương lai. 

Chính sách đào và phát triển nếu được thiết kế phù hợp sẽ tạo động lực 

làm việc hăng say cho CBCC. Tuy vậy, trong thực tiễn hiện nay chính sách 

đào tạo và phát triển đối với CBCC ở cấp x� hiện nay còn một số hạn chế, bất 

cập. CBCC cấp x� không có nhiều cơ hội để được đào và phát triển. Việc đào 

tạo, phát phát triển CBCC chưa theo kế hoạch, còn mang tính tự phát của từng 

địa phương hoặc của từng cá nhân là chủ yếu. Đào tạo chưa gắn với bố trí, sử 

dụng. Việc bố trí sử dụng CBCC x� còn thực hiện một cách tuỳ tiện, nhiều 

nơi, nhiều lúc còn thiên về tình cảm cá nhân. Cán bộ được đào tạo về không 

được bố trí, sử dụng, trong khi đó lại bố trí, sử dụng người chưa được đào tạo 

chuyên môn nghiệp vụ. Hơn nữa, nội dung đào tạo còn chung chung, nặng về 

lý thuyết, kinh viện, sách vở, chưa xuất phát từ  yêu cầu thực tiễn quản lý, điều 

hành và phát triển triển kinh tế -x� hội ở cơ sở. Ngân sách của nhà nước, của 

cơ quan đơn vị hỗ trợ cho CBCC cấp x� tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn còn hạn chế. Phần lớn kinh phí trong 

quá trình học tập đều do học viên tự túc. Trong điều kiện tiền lương, thu nhập 

còn thấp, cơ hội để CBCC cấp x� được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng 

càng thấp hơn. Trong thời gian tới, cần đổi mới công tác đào tạo & phát triển 

đối với  CBCC cấp x� theo hướng sau: 

3.2.3.1. Đối mới, hoàn thiện công tác lập kế hoạch đào tạo & phát 

triển hàng năm và 5 năm cho từng loại CBCC cấp x�.  

Kế hoạch đào tạo & phát triển đối với CBCC cấp x� cần phải xuất phát 

từ yêu thực tiễn phát triển kinh tế-x� hội và thực trạng chất lượng đội ngũ 

CBCC của từng địa phương trong từng giai đoạn nhằm xây dựng và phát triển 

đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - x� hội của của địa phương 

cả trước mắt và lâu dài. Đảm bảo mọi CBCC có điều kiện, tiêu chuẩn ngang 

nhau đều có cơ hội ngang nhau trong đào tạo và phát triển; đồng thời phải 

quan tâm tạo điều kiện để từng CBCC có thể vươn tới đáp ứng được những 

công việc mới, nhiệm vụ mới với yêu cầu ngày càng cao hơn theo quy hoạch, 
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định hướng phát triển của tổ chức.  

3.2.3.2. Đổi mới chương trình, nội dung và hình thức đào tạo bồi 

dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp x�, kết hợp tốt giữa đào tạo lý 

thuyết trong các nhà trường và đào tạo bồi dưỡng qua thực tiễn.  

Chương trình, nội dung đào tạo về lý thuyết đảm bảo cơ bản, thiết thực và 

phù hợp với từng loại chức danh CBCC cấp x�, có tính đến yếu tố đặc thù của 

các vùng, miền khác nhau. Chú trọng nâng cao năng lực thực tiễn, kỹ năng tác 

nghiệp các nhiệm vụ cụ thể, xử lý tốt các vấn đề, tình huống đa dạng liên quan 

đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân ở cơ sở. Nội dung vừa 

phải bao quát được các lĩnh vực quản lý kinh tế-x� hội của chính quyền cấp x� 

ở cơ sở; đồng thời vừa phải đảm bảo chuyên sâu đáp ứng yêu cầu thực hiện 

công việc của từng chức danh, phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành ở các 

địa bàn cấp x�. 

Kết hợp tốt việc đào tạo, bồi dưỡng lý thuyết trên các nhà trường và đào 

tạo qua thực tiễn công việc. Có thể áp dụng hình thức đào tạo như của người 

Nhật. Gắn đào tạo bồi dưỡng với bố trí sử dụng. Chú trọng đào tào, bồi dưỡng  

CBCC qua thực tiễn công tác. Tạo điều kiện cho các CBCC có khả năng được 

luân chuyển, rèn luyện qua các vị trí công việc khác nhau; thông qua đó đào 

tạo họ trở thành những người có kiến thức tổng hợp, toàn diện, đáp ứng yêu 

cầu công việc ngày càng cao, qua đó tạo cho họ các cơ hội phát triển trở thành 

những người l�nh đạo, quản lý giỏi. CBCC sau khi được tuyển dụng vào làm 

việc trong bộ máy chính quyền cấp x�, theo định kỳ cần được luân chuyển 

ngang giữa bộ phận này sang bộ phận khác, bố trí phụ trách nhiều công việc 

khác nhau. Mục đích của luân chuyển là giúp cho họ có thể hiểu được những 

công việc của các bộ phận và các thành viên có liên quan; đồng thời cũng để 

mọi người trong tổ chức hiểu được năng lực cũng như nhân cách của người đó. 

Qua đó, người CBCC biết được cách phối hợp giữa các bộ phận và cá nhân có 

liên quan một cách tốt nhất khi được giao nhiệm vụ quản lý cao hơn. 
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3.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng đối với 

CBCC cấp xã  

Khen thưởng, động viên kịp thời là một trong những nhân tố quan trọng 

tác động tới động lực làm việc của CBCC. Kết quả khảo sát cho thấy chính 

sách khen thưởng đối với CBCC cấp x� ở các địa phương còn có một số tồn 

tại, hạn chế: (1) Thời điểm thực hiện công tác khen thưởng chưa kịp thời. Phần 

lớn các địa phương tiến hành xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

và tổ chức thực hiện việc khen thưởng mỗi năm một lần vào cuối năm. Rất ít 

địa phương thực hiện công tác xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

hàng tháng, hàng quý hoặc sau khi kết thúc một công việc để tổ chức khen 

thưởng động viên CBCC kịp thời; (2) Việc xem xét khen thưởng chưa dựa trên 

kết quả đánh giá thực hiện công việc của CBCC; chưa căn cứ vào thành tích 

công tác của CBCC; (3) Giá trị của các phần thưởng chưa tương xứng với kết 

quả và thành tích công tác của CBCC nên chưa thực sự động viên, khuyến 

khích được CBCC hăng say, nỗ lực làm việc.  

Từ thực tế trên, trong thời gian tới chính sách khen thưởng đối với 

CBCC cấp x� cần phải được điều chỉnh theo hướng: 

Một là, việc xem xét khen thưởng CBCC cấp x� cần tổ chức thực hiện 

định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm hoặc sau khi kết thúc một công việc, 

nhiệm vụ quan trọng dựa trên kết quả đánh giá thực hiện công việc của CBCC 

theo từng thời kỳ tương ứng. Để công tác khen thưởng được thực hiện công 

bằng, khách quan, phát huy tác dụng tốt, cần xây dựng quy chế khen thưởng cụ 

thể, rõ ràng; quy định quy trình, thủ tục, hình thức khen thưởng phù hợp với 

điều kiện đặc điểm của từng đơn vị, từng địa phương. 

Hai là, các quyết định khen thưởng cho từng CBCC cần được cân nhắc 

trên nhiều mặt. Song, căn cứ quan trọng và chủ yếu nhất đó là kết quả, hiệu quả 

thực hiện công việc của CBCC dựa trên kết quả đánh giá định kỳ hàng tháng, 
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hàng quý, cuối năm hoặc sau khi kết thúc một công việc quan trọng của từng 

CBCC. Kết quả đánh giá thực hiện công việc là cơ sở quan trọng để tiến hành 

xem xét khen thưởng CBCC. Công tác khen thưởng cần phải gắn bó mật thiết 

với công tác đánh giá thực hiện công việc của CBCC. 

Ba là, để công tác khen thưởng phát huy tác dụng tốt, động viên, 

khuyến khích được CBCC hăng say làm việc, cần cân nhắc lựa chọn hình thức, 

giá trị phần thưởng phù hợp với từng đối tượng CBCC. Cần tránh việc khen 

thưởng theo kiểu bình quân chủ nghĩa, giá trị của các phần thưởng tương xứng 

với kết quả và thành tích công tác của CBCC mới thực sự động viên, khuyến 

khích được CBCC hăng say, nỗ lực làm việc.  

3.2.5. Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương đối với 

CBCC cấp xã 

Trong điều kiện kinh tế –x� hội của đất nước ta còn nghèo, thu nhập, 

mức sống của đại bộ phận CBCC còn rất thấp, tiền lương là nguồn thu nhập 

chủ yếu để nuôi sống bản thân và gia định họ, nếu không được đảm bảo tốt thì 

sẽ làm cho CBCC bất m�n, chán nản, không yên tâm làm việc, thậm chí có thể 

dẫn tới bỏ việc. Trong thời gian tới, để duy trì và nâng cao động lực làm việc 

của CBCC cấp x�, chính sách tiền lương cho CBCC cấp x� cần được sửa đổi, 

bổ sung, điều chỉnh theo hướng sau đây:  

3.2.5.1. Đổi mới chế độ trả lương cho CBCC cấp x� theo hướng lấy kết 

quả thực hiện công việc làm căn cứ để xác định mức tiền lương thực tế của 

của CBCC.  

Việc xác định mức tiền lương thực tế của CBCC vừa phải căn cứ vào hệ 

số tiền lương theo ngạch, bậc lương trong thang bảng lương do Chính phủ quy 

định, vừa căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành thực tế 

của CBCC. Cơ quan quản lý nhân sự định kỳ hàng tháng, hàng quý và cuối 

năm tiến hành đánh giá thành tích, kết quả công tác, mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của CBCC để xác định mức tiền lương cụ thể cho từng CBCC một 
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cách phù hợp. Mức tiền lương của CBCC có thể được xác định như sau: 

Tiền lương thực tế 

của CBCC (tháng, 

quý, năm) 

= 

Mức tiền lương theo hệ 

số, thang bảng lương do 

Chính phủ quy định 

x 

Mức độ (tỷ lệ%) 

hoàn thành 

nhiệm vụ của 

CBCC 

Mức tiền lương thực tế của CBCC được xác định dựa trên 2 yếu tố cơ 

bản đó là: (1) mức tiền lương theo hệ số lương và phụ cấp do Chính phủ quy 

định trên cơ sở trình độ, năng lực, ngành nghề, chức vụ và thâm niên công tác 

của từng CBCC; (2) mức độ (tỷ lệ %) hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công 

chức. Với phương pháp xác định mức tiền lương như trên, những CBCC làm 

việc tích cực, hoàn thành công việc được giao tốt hơn sẽ được hưởng mức tiền 

lương cao hơn và ngược lại. Điều này sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy cho 

CBCC cấp x� hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. 

 3.2.5.2. Bổ sung thêm phụ cấp đặc thù cho CBCC cấp x�.  

Theo quy định hiện hành một số đối tượng cán bộ, viên chức sự nghiệp 

thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục công tác ở cấp x� ngoài chế độ tiền lương 

theo ngạch bậc theo thang bảng lương chung của Nhà nước còn được hưởng 

thêm phụ cấp đặc thù nghề nghiệp. Chẳng hạn như: giáo viên tiểu học, trung 

học cơ sở, mầm non được hưởng thêm từ 30-70% phụ cấp đứng lớp; cán bộ y 

tế x� được hưởng thêm 20-25% phụ cấp đặc thù nghề y. Thực tiễn cho thấy, 

cùng làm việc trên một địa bàn, có cùng trình độ và thâm niên công tác, thời 

gian làm việc, trách nhiệm công tác của CBCC cấp x� cũng rất nặng nề, điều 

kiện, địa bàn làm việc có nhiều khó khăn và phức tạp, song tiền lương và các 

khoản phụ cấp được trả thấp hơn nhiều so với những người đối tượng khác. 

Điều này ®� làm cho CBCC x� không hài lòng, thậm chí họ tỏ thái độ bất 

m�n, giảm động lực làm việc. Bởi vậy, cần bổ sung thêm phụ cấp đặc thù cho 

CBCC cấp x� để làm sao những người có trình độ, năng lực, hăng say nỗ lực 

làm việc đạt thành tích tốt có mức thu nhập từ tiền lương ngang bằng hoặc cao 
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hơn mức tiền lương của những người làm việc ở những lĩnh vực khác tương 

đương trên cùng địa bàn cấp x�.  

3.2.5.3. Từng bước nâng dần thu nhập từ lương cho CBCC cấp x�. 

Đại đa số CBCC cấp x� hiện nay, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu 

để nuôi sống bản thân và gia đình họ. Tuy vậy, mức thu nhập từ lương của cán 

bộ công chức x� còn khá thấp. Với mức tiền lương nhận được hàng tháng như 

hiện nay, quả thực phần lớn CBCC cấp x� rất khó có thể đáp ứng được các nhu 

cầu cơ bản, thiết yếu (nhu cầu bậc thấp), chứ chưa nói đến các nhu cầu tinh thần 

(nhu cầu bậc cao) trong điều kiện nền kinh tế thiếu ổn định với giá cả leo thang 

như hiện nay. Bởi vậy, trong thời gian tới Nhà nước cần quan tâm tăng thêm 

tiền lương cho CBCC cấp x�, đảm bảo đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản, thiết 

yếu, sau đó quan tâm thoả m�n các nhu cầu bậc cao nhằm tạo động lực làm 

việc tích cự, hăng say cho CBCC. 

Đi đôi với việc từng bước nâng cao tiền lương và phụ cấp hàng tháng 

cho CBCC, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát quá trình 

thực hiện công việc của CBCC sẽ góp phần làm giảm dần tệ quan liêu, tham 

nhũng đang có chiều hướng ngày càng gia tăng như hiện nay. 

3.2.6. Nhóm giải pháp hoàn thiện các chính sách cải thiện điều 

kiện, môi trường làm việc cho CBCC cấp xã 

Điều kiện, môi trường làm việc là một trong những yếu tố có tác dụng 

đảm bảo cho quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao của CBCC được 

diễn ra bình thường, trôi chảy, loại bỏ sự bất m�n, không thoả m�n của CBCC. 

Tuy vậy, kết quả điều tra cho thấy phần lớn CBCC chưa thực sự hài lòng về điều 

kiện, môi trường làm việc ở cấp x� hiện nay. Trong thời gian tới, để duy trì và 

nâng cao động lực làm việc cho CBCC, cần quan tâm thực nhiện một số giải 

pháp tạo điều kiện, môi trường làm việc cho CBCC cấp x� như sau: 

3.2.6.1. Từng bước đầu tư nâng cấp, hiện đại hoá công sở, trang thiết 
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bị, phương tiện làm việc cho hệ thống tổ chức chính quyền cấp x� 

  Cần tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống 

cơ sở vật chất- kỹ thuật: trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc 

của CBCC cấp x�. Trên cơ sở đó, lập chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng, 

nâng cấp trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, hệ thống thông 

tin quản lý... theo hướng hiện đại hoá nhằm tạo điều kiện, môi trường làm việc 

thuận lợi, kích thích tính sáng tạo, tăng cường sự nỗ lực làm việc cho CBCC.  

3.2.6.2. Từng bước nghiên cứu xây dựng mô hình “văn hoá công sở” phù 

hợp với điều kiện, đặc điểm tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp x�  

Văn hóa công sở là một hệ thống các niềm tin, chuẩn mực và giá trị 

định hướng mọi hành vi, hoạt động các CBCC trong các công sở hướng tới 

mục tiêu chung. Văn hóa công sở được tạo thành từ tổng thể các mục tiêu, các 

chính sách quản lý, bầu không khí tâm lý của tập thể, lề lối làm việc và các 

mối quan hệ nhân sự trong quá trình làm việc. Văn hóa công sở thể hiện bản 

sắc, lối sống và cách thức hành động của các thành viên CBCC trong cơ quan 

công sở. Khi nói đến văn hoá công sở là nói đến các tiêu chuẩn giá trị, niềm 

tin, cách đối xử …, nét đặc trưng chi phối các hành vi của mọi cá nhân trong 

công sở đó. Nó biểu hiện qua việc các thành viên liên kết, phối hợp với nhau 

trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công và cùng hướng tới mục 

tiêu chung của tổ chức.  

Văn hoá công sở là một trong những yếu tố tác động đến động lực làm 

việc của CBCC. Một khi những giá trị văn hoá ®� thấm sâu vào tâm tư, tình 

cảm của từng cá nhân trong tổ chức thì nó sẽ trở thành động lực to lớn thúc 

đẩy mọi người tích cực, hăng say làm việc và cùng hướng tới các mục tiêu 

chung của tổ chức. Để bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp x� ngày 

càng được củng cố và  phát triển vững mạnh, các nhà l�nh đạo của Đảng và 

Nhà nước cần phải quan tâm xây dựng và phát triển một nền “văn hoá công 

sở” trong các cơ quan, tổ chức trong bộ máy chính quyền các cấp.  Một nền 
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văn hoá mạnh, khi mà hệ thống niềm tin, các tiêu chuẩn giá trị ®� đi vào tiềm 

thức, được mọi thành viên trong tổ chức tôn trọng, chia sẻ, giữ gìn, củng cố và 

phát triển. Văn hóa tổ chức định hướng cách giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong cuộc sống và công việc với các thành viên khác để tạo ra sự hợp tác 

trong tập thể. Tuy nhiên, để hợp tác hiệu quả cần phân chia quyền lực và địa vị 

phù hợp để các thành viên chia sẻ giá trị ai sẽ nhận được thưởng và ai sẽ bị 

phạt cho những hành vi cụ thể của bản thân. Nền văn hoá công sở lành mạnh 

còn giúp người l�nh đạo và CBCC gắn kết với nhau hơn. Thông qua việc chia 

sẻ kinh nghiệm, các thành viên có thể phát triển các quan điểm chung nhằm 

chỉ dẫn cho các hoạt động hàng ngày của họ. Người cũ có thể giúp người mới 

hội nhập vào tập thể, cùng hiểu mục tiêu của tổ chức, xác lập trách nhiệm và 

phương pháp hành động thích hợp nhằm thể hiện mình với những người xung 

quanh. Người l�nh đạo sẽ hiểu CBCC nghĩ gì, những định hướng chính sách 

của tổ chức ®� hợp lý chưa để điều chỉnh kịp thời, làm cho cấp dưới tự giác 

tuân thủ và giảm sự giám sát trong công việc. Từ đó sẽ tạo được sự nhất trí cao 

giữa các thành viên, tăng sự hợp tác, sự trung thành và cam kết của các thành 

viên CBCC trong bộ máy chính quyền ở cấp x�.  

Sau đây, tác giả xin đề cập một số mô hình văn hoá tổ chức có thể nghiên 

cứu áp dụng ở các cơ quan đơn vị thuộc chính quyền cấp x�. 

Văn hóa quyền lực: đặc trưng chính của mô hình này là thủ trưởng cơ 

quan nắm quyền lực hầu như tuyệt đối. Các nhân viên trong tổ chức này 

thường có biểu hiện tham vọng quyền lực cao, thậm chí có thể hy sinh lợi ích 

kinh tế để đạt được các cương vị công tác cao hơn. 

Văn hóa gương mẫu: vai trò chính của l�nh đạo trong mô hình văn hoá tổ 

chức này là làm gương cho cấp dưới noi theo. Nói cách khác, l�nh đạo thường 

phải là một người vừa có tài vừa có đức, được mọi người sùng bái, tin yêu, 

kính phục. Các nhân viên thường chú trọng đến qui tắc, chuẩn mực, nề nếp 

trong mọi công việc. 
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Văn hóa nhiệm vụ: vai trò người l�nh đạo không quá quan trọng như 

trong hai mô hình nêu trên. Chức vụ trong tổ chức theo mô hình này dựa trên 

nhiệm vụ được giao hơn là dựa trên hệ thống phân bố quyền lực. Các nhân 

viên thường được phân bố làm việc trong những nhóm xuyên chức năng nên ý 

thức quyền lực không cao. 

Văn hóa đề cao trách nhiệm cá nhân: vai trò của người l�nh đạo là 

khuyến khích các nhân viên làm việc trong tinh thần sáng tạo, dám nhận  trách 

nhiệm, dám mạnh dạn xử lý một vấn đề theo định hướng phù hợp với quyền 

lợi chung của tổ chức khi chưa nhận được chỉ thị trực tiếp từ cấp trên. 

Văn hóa đề cao vai trò tập thể: vai trò của người l�nh đạo được hòa tan 

và chia sẻ cho một nhóm người theo kiểu hội đồng, uỷ ban, ... Dĩ nhiên, khi 

biết sử dụng sức mạnh của tập thể để hoàn thành các mục tiêu riêng của mình, 

người l�nh đạo trở thành “nhà độc tài” trong mô hình văn hóa quyền lực. 

Việc lựa chọn và xây dựng nét “bản sắc văn hóa” của một tổ chức vừa 

chịu tác động của yếu tố lịch sử vừa chịu tác động của yếu tố thời đại. Qua các 

nghiên cứu gần đây, khi được yêu cầu tự chọn mô hình văn hóa tổ chức lý 

tưởng, hầu hết CBCC nhà nước đều chọn mô hình “văn hóa gương mẫu” kết 

hợp với mô hình “văn hóa nhiệm vụ”. Điều này phù hợp với văn hóa Việt Nam 

là nhấn mạnh phẩm chất đạo đức trong vai trò l�nh đạo, nhưng đồng thời cũng 

không muốn l�nh đạo trở thành nhà độc tài theo mô hình “văn hóa quyền lực”. 

3.2.6.3. Đổi mới phong cách l�nh đạo trong các công sở chính quyền 

cấp x�.  

Phong cách l�nh đạo là hệ thống các phương pháp, thói quen, cách cư xử 

đặc trưng mà người l�nh đạo sử dụng để phối hợp những nỗ lực của các cá 

nhân trong tổ chức tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt các mục 

tiêu chung. Phong cách l�nh đạo có ảnh hưởng đến động lực làm việc, đến sức 

thu hút, tập hợp những người thừa hành trong quá trình thực hiện các mục tiêu 
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chung. Phong cách l�nh đạo được hình thành trên sự thống nhất giữa các yếu 

tố khách quan của môi trường và các yếu tố chủ quan của người l�nh đạo. 

Theo K. Lewin, có ba loại phong cách l�nh đạo cơ bản: phong cách l�nh đạo 

độc đoán, phong cách l�nh đạo dân chủ và phong cách l�nh đạo tự do.   

  Phong cách l�nh đạo độc đoán còn được gọi là phong cách l�nh đạo 

chuyên quyền hay phong cách l�nh đạo quyết đoán. Những người l�nh đạo có 

phong cách này thường chỉ dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, quyền hạn của mình 

để đưa ra các quyết định rồi buộc người dưới quyền phải thực hiện nghiêm chỉnh, 

không được thảo luận hoặc bàn bạc gì thêm. Phong cách l�nh đạo này có ưu 

điểm là giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, giữ được bí mật thông tin. 

Song, nó có nhược điểm là triệt tiêu tính sáng tạo của mọi thành viên trong tổ 

chức. Tuy vậy, phong cách l�nh đạo này phù hợp với một tổ chức mới thành lập, 

khi tổ chức có nhiều mâu thuẫn, xung đột phát sinh, có nguy cơ rối loạn, khủng 

hoảng hoặc khi cần phải giải quyết những vấn đề khẩn cấp và yêu cầu giữ bí mật. 

 Phong cách l�nh đạo dân chủ còn được gọi là phong cách l�nh đạo tập 

thể, phong cách l�nh đạo thân thiện. Người có phong cách này thường rất quan 

tâm thu hút sự tham gia thảo luận của các thành viên trong tổ chức trước khi 

quyết định các vấn đề của đơn vị, đồng thời thực hiện rộng r�i chế độ uỷ quyền. 

Phạm vi và mức độ của sự trao đổi, thảo luận tuỳ thuộc vào tính chất, yêu cầu 

của việc ra quyết định quản lý. Người l�nh đạo sẽ ra quyết định chính thức tại 

cuộc họp chung của tổ chức dựa trên sự bàn bạc, trao đổi, phân tích các thông 

tin do các thành viên đưa ra. Phong cách này có ưu điểm là phát huy được tính 

sáng tạo của đội ngũ các thành viên trong tổ chức, làm bớt căng thẳng trong quá 

trình ra quyết định, tạo được bầu không khí phấn khởi, nhất trí trong tập thể. 

Song, phong cách l�nh đạo này cũng có thể làm chậm quá trình ra quyết định 

dẫn đến mất thời cơ hoặc nảy sinh nhiều khó khăn do nhiễu thông tin. Cho nên 

đòi hỏi người l�nh đạo phải có những phẩm chất như: khả năng hiểu biết con 

người, kỹ thuật điều khiển các cuộc họp, biết chuẩn bị các cuộc thảo luận tập 

thể thu thập và xửa lý thông tin chính xác, hiệu quả. Ngày nay, với năng lực, 
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trình độ ngày càng cao của đội ngũ CBCC, phong cách dân chủ càng được sử 

dụng rộng r�i và trở thành phong cách l�nh đạo có hiệu quản nhất ở hầu hết các 

tổ chức, đặc biệt là ở các cơ quan của Đảng và Chính quyền nhà nước. 

    Phong cách l�nh đạo tự do còn được gọi là phong cách l�nh đạo vô 

chính phủ, phong cách l�nh đạo theo chủ nghĩa tự do. Người có phong cách 

l�nh đạo này tham gia rất ít vào công việc của tập thể, thường chỉ xác định các 

mục tiêu cần đạt và cho cấp dưới tự do hành động để đi đến mục tiêu. Phong 

cách này có ưu điểm là tạo ra khả năng chủ động, sáng tạo tối đa cho mọi 

thành viên trong tổ chức. Tuy nhiên, nó dễ đưa tập thể tới tình trạng vô chính 

phủ và đổ vỡ, nên thường ít được áp dụng trong đời sống x� hội. Phong cách 

này chỉ nên áp dụng khi thảo luận một số vấn đề nhất định hoặc khi mục tiêu 

®� được xác định một cách độc lập, rõ ràng với đội ngũ nhân lực có kỹ năng 

và ý thức kỷ luật cao. 

 Mỗi phong cách l�nh đạo có những ưu nhược điểm riêng, không thể xác 

định một phong cách l�nh đạo duy nhất cho mọi tình huống. Người l�nh đạo 

cần xác định cho mình một phong cách l�nh đạo phù hợp nhất để dẫn dắt và 

thúc đẩy nhân viên dưới quyền. Để làm được điều đó người l�nh đạo trước hết 

phải là tấm gương sáng cho cấp dưới, phải tuân thủ các quy định của tổ chức, 

công bằng trong mọi công việc. Họ cần đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng, phân chia 

trách nhiệm cụ thể, thưởng phạt nghiêm minh, không nên phê bình cấp dưới 

trước đông người sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng cá nhân. Người l�nh đạo 

cần sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của cấp dưới, hiểu cấp dưới muốn gì. Từ đó các 

quyết định đưa ra sẽ được cấp dưới sẵn sàng chấp nhận, họ sẽ hưng phấn trong 

công việc tức có động lực lao động và điều đó cũng chính là động lực thúc đẩy 

người l�nh đạo phát triển trong công việc. 

3.2.6.4. Hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ và chính sách nhân sự 

phù hợp với tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cấp x� 

Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ 

bao gồm: quy chế làm việc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công việc 
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của CBCC… theo hướng vừa nâng cao tính chủ động, sáng tạo của từng cá 

nhân, vừa đảm bảo sự kiểm tra giám sát của tổ chức đối với từng cá nhân trong 

thực hiện công việc.  

Xây dựng, hoàn thiện chính sách nhân sự hướng tới việc tạo môi trường, 

điều kiện làm việc thuận lợi, an toàn; đảm bảo sự công bằng; trả lương xứng 

đáng với mức độ cống hiến; thu hút và giữ chân được những người tài, có năng 

lực sáng tạo; đảm bảo sự thăng tiến cho những người có năng lực và thành tích 

tốt; khuyến khích CBCC làm việc hết khả năng và trung thành với lợi ích của 

Nhà nước và nhân dân.  Muốn vậy, việc xây dựng chính sách nhân sự cần bao 

quát được các nội dung từ tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo phát triển, đánh 

giá thực hiện công việc, khen thưởng, kỷ luật, thù lao lao động cho đến việc 

bảo vệ, bảo hiểm cho người CBCC. Chính sách nhân sự cần đảm bảo mọi 

CBCC trong bộ máy chính quyền cấp x� hiểu và thực thi một cách thống 

nhất.; đồng thời cần được thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như từng thời kỳ, giai đoạn, quá 

trình phát triển kinh tế x� hội của đất nước cũng như của mỗi địa phương. 

3.3. Một số điều kiện thực hiện các giải pháp 

Để các giải pháp trên có thể phát huy tác dụng và thực thi một cách có 

hiệu quả, cần đảm bảo một số điều kiện cụ thể như sau: 

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ công chức, đặc biệt là 

CBCC cấp xã.  

Luật pháp của nhà nước là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ 

của người lao động. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, 

Nhà nước ban hành luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội 

dung cơ bản trong các quan hệ lao động như: quy định về chế độ làm việc, chế 

độ nghỉ ngơi; chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm x� hội, chế độ tiền lương, phụ 

cấp; các quy định về khen thưởng, kỷ luật; các quy định về giải quyết tranh 

chấp lao động, khiếu nại, tố cáo của người lao động… Hệ thống các quy định 

của pháp luật về lao động nếu được xây dựng và thực thi đầy đủ, chặt chẽ, 
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đồng bộ, phù hợp với thực tiễn sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích, tăng 

cường tính tích cực của người lao động; ngược lại nếu hệ thống pháp luật 

không tốt sẽ làm giảm động lực của người lao động.   

Hệ thống pháp luật ở Việt Nam ngày nay ®� được xây dựng, bổ sung và 

sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường trong điều 

kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy vậy, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các 

quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động nói chung, đặc biệt là 

CBCC, viên chức trong khu vực nhà nước còn nhiều bất hợp lý. Do đó chưa 

tạo được động lực làm việc tích cực, hăng say đối với người lao động trong 

khu vực này. 

 Trong thời gian tới, cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

CBCC cấp x� đảm bảo sự công bằng, hợp lý trong làm việc cũng như trong 

hưởng thụ, tránh phân biệt, đối xử giữa CBCC cấp x� với CBCC cấp trên; có 

chính sách ưu đ�i thoả đáng đối với CBCC làm việc trong những địa bàn, điều 

kiện khó khăn phức tạp nhằm duy trì và nâng cao động lực làm việc của cán 

bộ công chức cấp x�, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- x� hội của từng địa 

phương cũng như của cả nước trong từng giai đoạn phát triển. 

3.3.2. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng 

Để các giải pháp nêu trên, đặc biệt là giải pháp về chính sách tiền 

lương phát huy tác dụng tốt, Chính phủ cũng như các cấp, các ngành cần 

phải có sự quyết tâm rất lớn trong công tác cải cách chế độ tiền lương đối 

với CBCC; đồng thời phải tăng cường các biện pháp phòng chống các tệ nạn 

quan liêu, tham nhũng đang ngày càng gia tăng như hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức tiền lương, phụ cấp (khoản thu nhập 

chính thức) của CBCC cấp x� hiện nay thấp hơn mức bình quân chung của các 

ngành nghề khác. Tuy, hầu hết CBCC cấp x� chưa thực sự hài lòng với chế độ 

tiền lương, phụ cấp hiện nay. Song, nhờ vào vị trí công tác, một số CBCC được 

trao những quyền hạn, thẩm quyền nhất định ®� sử dụng ngay chính những 

quyền hạn, thẩm quyền đó để vụ lợi cá nhân, làm giàu bất chính. Thậm chí rất 

nhiều trường hợp nguồn thu nhập phi chính thức mà họ có được lớn hơn rất 
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nhiều lần so với các khoản thu nhập chính thức được Nhà nước chi trả, dẫn 

đến họ không còn quan tâm đến các khoản lương và phụ cấp nữa. Do vậy, mặc 

dù họ có thể bất m�n với khoản tiền lương và phụ cấp do Nhà nước chi trả, 

nhưng lại rất hài lòng với những khoản thu nhập phi chính thức mang lại. Nếu 

như không ngăn ngừa, kiểm soát được các tệ nạn quan liêu, tham nhũng  thì 

các giải pháp tăng tiền lương, tiền thưởng và các khoản động viên khuyến 

khích khác không còn phát huy tác dụng nữa. Bởi vì, dù tiền lương (và các 

khoản phụ cấp) có tăng lên bao nhiêu đi chăng nữa với điều kiện khả năng 

ngân sách của nhà nước ta hiện nay thì cũng không có thể so sánh bằng với 

các khoản thu nhập phi chính thức do sự quan liêu, tham nhũng mang lại. 

Và động lực làm việc của CBCC lúc bấy giờ là các khoản thu nhập phi 

chính thức có được chứ không phải là yếu tố nào khác.  

Do vậy, đi đôi với việc nâng dần thu nhập từ tiền lương cho CBCC, cần 

phải tăng cường các biện pháp giám sát, phòng ngừa có hiệu quả đối với 

các tệ nạn quan liêu, tham nhũng trong các cơ quan chính quyền nhà nước 

các cấp. 
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Kết luận 

Cán bộ, công chức cấp x� là chủ thể quản lý của bộ máy chính quyền nhà 

nước ở cấp x�; là người trực tiếp tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật của 

nhà nước trong đời sống kinh tế – x� hội ở địa bàn cấp x�. Bộ máy chính quyền 

nhà nước ở cấp x� vận hành thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả hay không phụ 

thuộc rất lớn vào trình độ năng lực và động lực làm việc của đội ngũ CBCC cấp 

x�.  

Luận án ®� làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến cấp x�, CBCC 

cấp x�; làm rõ vị trí, vai trò, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của CBCC cấp x� 

trong hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam; làm rõ những 

vấn đề lý luận về động lực làm việc của con người nói chung; động lực của 

CBCC cấp x�; các yếu tố tác động tới động lực làm việc của CBCC cấp x�; các 

tiêu chí đánh giá động lực làm việc của CBCC cấp x�; làm rõ một số vấn đề về 

chính sách CBCC cấp x� và chính sách tạo động lực làm việc cho CBCC cấp x�. 

Kết quả nghiên cứu của Luận án ®� chỉ ra rằng: động lực làm việc của 

CBCC cấp x� hiện nay là không cao, thể hiện ở chỗ CBCC cấp x� sử dụng 

chưa tốt thời gian làm việc theo quy định; thiếu sự hăng say nỗ lực trong thực 

hiện công việc được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ còn thấp, chưa thực sự 

yên tâm với vị trí công tác được giao. Nguyên nhân dẫn đến CBCC cấp x� 

thiếu động lực làm việc là do các chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� 

chưa được thiết kế phù hợp và thực thi có hiệu quả.  

Vận dụng lý thuyết hai yếu tố của F. Herzberg, Luận án ®� đi sâu phân 

tích, đánh giá thực trạng một số chính sách tác động lên các yếu tố thúc đẩy 

và các yếu tố duy trì. Kết quả nghiên cứu ®� khẳng định các chính sách thúc 

đẩy tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức như: chính sách bố trí sử 

dụng, chính sách đào tạo & phát triển, chính sách đánh giá, chính sách khen 

thưởng... còn một số tồn tại, hạn chế: 1) Chính sách bố trí sử dụng chưa phát 

huy tốt năng lực, sở trường, chuyên môn đào tạo của từng CBCC; công việc 

được giao chưa mang tính thách thức; CBCC cấp x� ít có cơ hội phát triển; (2) 

Chính sách đánh giá chưa chú trọng đúng mức đến hiệu quả công tác và mức 
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độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức; tiêu chí đánh giá, phương pháp 

đánh giá chưa khoa học; (3) Chính sách đào tạo & phát triển chưa tạo nhiều cơ 

hội cho CBCC được đào tạo và phát triển; (4) Chính sách khen thưởng chưa 

căn cứ nhiều vào kết quả và thành tích công tác của CBCC; thời điểm thực 

hiện khen thưởng chưa kịp thời; giá trị của các phần thưởng chưa tương xứng 

với kết quả và thành tích công tác của CBCC. (5) Các chính sách tác động lên 

các yếu tố duy trì cũng còn nhiều bất cập, đặc biệt là chính sách tiền lương. 

Theo lý thuyết của F. Herzberg tiền lương là một yếu tố duy trì, song kết quả 

nghiên cứu (trên địa bàn tỉnh Nghệ An) lại cho thấy phần lớn CBCC cấp x� tin 

rằng tiền lương là một yếu tố tạo động lực mạnh mẽ tới CBCC cấp x�. Tuy 

nhiên, để có những kết luận khoa học về vấn đề này cần thiết phải có những 

nghiên cứu sâu hơn. Luận án cũng ®� chỉ rõ một số hạn chế của chính sách 

tiền lương như: việc trả lương cho CBCC cấp x� chưa căn cứ vào khối lượng và 

chất lượng công việc thực hiện; mức tiền lương của CBCC cấp x� được trả 

hiện nay thấp hơn so với những người làm việc ở những lĩnh vực khác tương 

đương; thu nhập từ lương của cán bộ, công chức còn thấp, chưa đáp ứng được 

các như cầu cơ bản, thiết yếu của cán bộ, công chức...  

Từ những kết quả nghiên cứu về thực trạng động lực và chính sách tạo động 

lực đối với CBCC cấp x�, Luận án ®� đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm 

hoàn thiện các chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� trong thời gian tới.  

Vấn đề động lực và chính sách tạo động lực cho CBCC cấp x� cũng như 

CBCC nhà nước nói chung là một vấn đề lớn và phức tạp. Do trình độ, năng 

lực, kinh nghiệm nghiên cứu của tác giả còn có hạn; thời gian nghiên cứu 

ngắn, điều kiện tài chính có hạn nên phạm vi nghiên cứu còn giới hạn trên địa 

một tỉnh; việc thu thập, xử lý thông tin cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. 

Tác giả chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu và phân biệt được những khía 

cạnh khác nhau giữa từng nhóm đối tượng cán bộ cấp x� và công chức cấp x�. 

Bởi vậy, kết quả nghiên cứu chắc còn có những thiếu sót, hạn chế nhất định. 

Tác giả kính mong được các thầy cô giáo, các nhà quản lý, các nhà khoa học, 

cũng như các đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp để luận án được hoàn thiện hơn.  
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Phụ lục 1 
 

Kết quả xử lý số liệu điều tra qua bảng hỏi 
 
 

Frequency Table 
 

Gioi tinh cua doi tuong khao sat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nam 386 82.0 82.0 82.0 

Nu 85 18.0 18.0 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Thoi gian lam viec hoac lien quan toi cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 5 nam 73 15.5 15.5 15.5 

Tu 5 -10 nam 156 33.1 33.1 48.6 

Tu 10-15 nam 242 51.4 51.4 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Chuc danh cua doi tuong khao sat 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Can bo chuyen trach cap xa 233 49.5 49.5 49.5 

Cong chuc cap xa 238 50.5 50.5 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 
 

Trinh do hoc van cua doi tuong khao sat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

THPT 14 3.0 3.0 3.0 

Trung cap 367 77.9 77.9 80.9 

Cao dang, dai hoc 90 19.1 19.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Tong tien luong va phu cap hang thang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 1 trieu dong 80 17.0 17.0 17.0 

Tu 1-1,5 trieu dong 355 75.4 75.4 92.4 

Tu 1,5-2 trieu dong 32 6.8 6.8 99.2 

Tu 2-3 trieu dong 4 .8 .8 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
Ty trong tien luong va phu cap trong tong thu nhap hang thang  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 60 % 80 17.0 17.0 17.0 

Tu 60-80% 109 23.1 23.1 40.1 

Tren 80% 282 59.9 59.9 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
Do tuoi cua doi tuong khao sat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 30 tuoi 49 10.4 10.4 10.4 

Tu 30-40 tuoi 138 29.3 29.3 39.7 

Tu 40-50 tuoi 175 37.2 37.2 76.9 

Tu 50-55 tuoi 91 19.3 19.3 96.2 

Tren 55 tuoi 18 3.8 3.8 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
So gio lam viec thuc te cua CBCC cap xa trong mot ngay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 5 gio/ngay 65 13.8 13.8 13.8 

Tu 5-6 gio/ngay 89 18.9 18.9 32.7 

Tu 6-7 gio/ngay 161 34.2 34.2 66.9 

Tu 7-8 gio/ngay 118 25.1 25.1 91.9 

Tren 8 gio/ngay 38 8.1 8.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

So ngay lam viec thuc te cua CBCC cap xa trong mot tuan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 3 ngay/tuan 1 .2 .2 .2 

3 ngay/tuan 40 8.5 8.5 8.7 

4 ngay/tuan 186 39.5 39.5 48.2 

5 ngay/tuan 205 43.5 43.5 91.7 

Valid 

Tren 5 ngay/tuan 39 8.3 8.3 100.0 
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So ngay lam viec thuc te cua CBCC cap xa trong mot tuan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 3 ngay/tuan 1 .2 .2 .2 

3 ngay/tuan 40 8.5 8.5 8.7 

4 ngay/tuan 186 39.5 39.5 48.2 

5 ngay/tuan 205 43.5 43.5 91.7 

Tren 5 ngay/tuan 39 8.3 8.3 100.0 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Ty trong thoi gian lam viec huu ich cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 60% 59 12.5 12.5 12.5 

Tu 60-80% 324 68.8 68.8 81.3 

Tren 80% 88 18.7 18.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Nhin chung muc do hoan thanh nhiem vu cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat tot 46 9.8 9.8 9.8 

Tot 115 24.4 24.4 34.2 

Trung binh 236 50.1 50.1 84.3 

Khong tot 64 13.6 13.6 97.9 

Rat khong tot 10 2.1 2.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do no luc cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat cao 10 2.1 2.1 2.1 

Cao 90 19.1 19.1 21.2 

Vua phai 164 34.8 34.8 56.1 

It 185 39.3 39.3 95.3 

Rat it 22 4.7 4.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Muc do anh huong cua dong luc lam viec cua CBCC toi ket qua lam viec 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 199 42.3 42.3 42.3 

Nhieu 213 45.2 45.2 87.5 

Vua phai 47 10.0 10.0 97.5 

It 6 1.3 1.3 98.7 

Rat it 6 1.3 1.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do anh huong cua dong luc lam viec toi su no luc cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat cao 245 52.0 52.0 52.0 

Cao 214 45.4 45.4 97.5 

Vua phai 11 2.3 2.3 99.8 

Thap 1 .2 .2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do yen tam lam viec hien nay cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat yen tam 35 7.4 7.4 7.4 

Yen tam 75 15.9 15.9 23.4 

Trung binh 215 45.6 45.6 69.0 

Khong yen tam 88 18.7 18.7 87.7 

Rat khong yen tam 58 12.3 12.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do tac dong cua tien luong, thuong toi dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 197 41.8 41.8 41.8 

Nhieu 144 30.6 30.6 72.4 

Vua phai 66 14.0 14.0 86.4 

It 34 7.2 7.2 93.6 

Rat it 30 6.4 6.4 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Muc do on dinh cong viec tac dong toi dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 137 29.1 29.1 29.1 

Nhieu 179 38.0 38.0 67.1 

Vua phai 137 29.1 29.1 96.2 

It 15 3.2 3.2 99.4 

Rat it 3 .6 .6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Cong viec giao co tinh thach thuc tac dong den dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 56 11.9 11.9 11.9 

Nhieu 119 25.3 25.3 37.2 

Vua phai 206 43.7 43.7 80.9 

It 58 12.3 12.3 93.2 

Rat it 32 6.8 6.8 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Cong viec giao phu hop tac dong den dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 82 17.4 17.4 17.4 

Nhieu 170 36.1 36.1 53.5 

Vua phai 160 34.0 34.0 87.5 

It 46 9.8 9.8 97.2 

Rat it 13 2.8 2.8 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Danh gia dung co tac dong den dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 137 29.1 29.1 29.1 

Nhieu 196 41.6 41.6 70.7 

Vua phai 129 27.4 27.4 98.1 

It 8 1.7 1.7 99.8 

Rat it 1 .2 .2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Co nhieu co hoi thang tien tac dong den dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 119 25.3 25.3 25.3 

Nhieu 159 33.8 33.8 59.0 

Vua phai 131 27.8 27.8 86.8 

It 41 8.7 8.7 95.5 

Rat it 21 4.5 4.5 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Co co hoi dao tao, phat trien tac dong toi dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 104 22.1 22.1 22.1 

Nhieu 157 33.3 33.3 55.4 

Vua phai 124 26.3 26.3 81.7 

It 52 11.0 11.0 92.8 

Rat it 34 7.2 7.2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Dieu kien, moi truong lam viec tot tac dong den dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 121 25.7 25.7 25.7 

Nhieu 176 37.4 37.4 63.1 

Vua phai 136 28.9 28.9 91.9 

It 28 5.9 5.9 97.9 

Rat it 10 2.1 2.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Kiem tra, giam sat chat che tac dong den dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 116 24.6 24.6 24.6 

Nhieu 213 45.2 45.2 69.9 

Vua phai 132 28.0 28.0 97.9 

It 8 1.7 1.7 99.6 

Rat it 2 .4 .4 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Khen thuong kip thoi tac dong toi dong luc lam viec cua CBCC cap xa 



 155 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 124 26.3 26.3 26.3 

Nhieu 172 36.5 36.5 62.8 

Vua phai 125 26.5 26.5 89.4 

It 33 7.0 7.0 96.4 

Rat it 17 3.6 3.6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Ky luat nghiem minh tac dong toi dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 136 28.9 28.9 28.9 

Nhieu 188 39.9 39.9 68.8 

Vua phai 131 27.8 27.8 96.6 

It 9 1.9 1.9 98.5 

Rat it 7 1.5 1.5 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve chinh sach luong thuong hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 14 3.0 3.0 3.0 

Hai long 39 8.3 8.3 11.3 

Vua phai 167 35.5 35.5 46.7 

Khong hai long 188 39.9 39.9 86.6 

Rat khong hai long 63 13.4 13.4 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve su on dinh cong viec hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 41 8.7 8.7 8.7 

Hai long 225 47.8 47.8 56.5 

Vua phai 165 35.0 35.0 91.5 

Khong hai long 32 6.8 6.8 98.3 

Rat khong hai long 8 1.7 1.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 
 
 



 156 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve tinh thach thuc trong cong viec duoc giao  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 19 4.0 4.0 4.0 

Hai long 102 21.7 21.7 25.7 

Vua phai 263 55.8 55.8 81.5 

Khong hai long 64 13.6 13.6 95.1 

Rat khong hai long 23 4.9 4.9 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve nhiem vu duoc giao so voi nang luc, so truong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 32 6.8 6.8 6.8 

Hai long 135 28.7 28.7 35.5 

Vua phai 155 32.9 32.9 68.4 

Khong hai long 115 24.4 24.4 92.8 

Rat khong hai long 34 7.2 7.2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve viec danh gia CBCC hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 47 10.0 10.0 10.0 

Hai long 106 22.5 22.5 32.5 

Vua phai 152 32.3 32.3 64.8 

Khong hai long 125 26.5 26.5 91.3 

Rat khong hai long 41 8.7 8.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve viec tao co hoi thang tien hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 32 6.8 6.8 6.8 

Hai long 84 17.8 17.8 24.6 

Vua phai 168 35.7 35.7 60.3 

Khong hai long 125 26.5 26.5 86.8 

Rat khong hai long 62 13.2 13.2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Muc do hai long cua CBCC cap xa ve cong tac dao tao phat trien hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 58 12.3 12.3 12.3 

Hai long 120 25.5 25.5 37.8 

Vua phai 147 31.2 31.2 69.0 

Khong hai long 99 21.0 21.0 90.0 

Rat khong hai long 47 10.0 10.0 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve dieu kien, moi truong lam viec hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 47 10.0 10.0 10.0 

Hai long 96 20.4 20.4 30.4 

Vua phai 190 40.3 40.3 70.7 

Khong hai long 99 21.0 21.0 91.7 

Rat khong hai long 39 8.3 8.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve cong tac kiem tra, giam sat hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 56 11.9 11.9 11.9 

Hai long 109 23.1 23.1 35.0 

Vua phai 145 30.8 30.8 65.8 

Khong hai long 119 25.3 25.3 91.1 

Rat khong hai long 42 8.9 8.9 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve cong tac khen thuong hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 32 6.8 6.8 6.8 

Hai long 85 18.0 18.0 24.8 

Vua phai 181 38.4 38.4 63.3 

Khong hai long 123 26.1 26.1 89.4 

Rat khong hai long 50 10.6 10.6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Muc do hai long cua CBCC cap xa ve cong tac ky luat CBCC 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat khong hai long 45 9.6 9.6 9.6 

Hai long 101 21.4 21.4 31.0 

Vua phai 167 35.5 35.5 66.5 

Khong hai long 111 23.6 23.6 90.0 

Rat khong hai long 47 10.0 10.0 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

 Che do luong thuong co can cu vao muc do hoan thanh cong viec khong  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 6 1.3 1.3 1.3 

Nhieu 51 10.8 10.8 12.1 

Vua phai 147 31.2 31.2 43.3 

It 155 32.9 32.9 76.2 

Rat it 112 23.8 23.8 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc luong thuong cua CBCC cap xa so voi linh vuc khac tuong duong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Cao hon 7 1.5 1.5 1.5 

Tuong duong 51 10.8 10.8 12.3 

Thap hon 413 87.7 87.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Ty trong luong thuong cua CBCC cap xa trong tong thu nhap thuc te cua ho 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Duoi 60% 102 21.7 21.7 21.7 

Tu 60-80% 133 28.2 28.2 49.9 

Tren 80% 236 50.1 50.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Moi lien he giua ket qua lam viec va che do luong thuong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat chat che 73 15.5 15.5 15.5 

Chat che 124 26.3 26.3 41.8 

Vua phai 168 35.7 35.7 77.5 

Khong chat che 66 14.0 14.0 91.5 

Rat khong chat che 40 8.5 8.5 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Moi lien he giua ket qua lam viec va dong luc lam viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat chat che 66 14.0 14.0 14.0 

Chat che 144 30.6 30.6 44.6 

Binh thuong 167 35.5 35.5 80.0 

Khong chat che 68 14.4 14.4 94.5 

Rat khong chat che 26 5.5 5.5 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do on dinh cong viec cua CBCC cap xa hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat on dinh 31 6.6 6.6 6.6 

On dinh 223 47.3 47.3 53.9 

Binh thuong 170 36.1 36.1 90.0 

Khong on dinh 37 7.9 7.9 97.9 

Rat khong on dinh 10 2.1 2.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Su thach thuc trong cong viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat cao 39 8.3 8.3 8.3 

Cao 114 24.2 24.2 32.5 

Vua phai 162 34.4 34.4 66.9 

Thap 106 22.5 22.5 89.4 

Rat thap 50 10.6 10.6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Su thu vi trong cong viec cua CBCC cap xa 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat thu vi 43 9.1 9.1 9.1 

Thu vi 115 24.4 24.4 33.5 

Binh thuong 145 30.8 30.8 64.3 

Khong thu vi 100 21.2 21.2 85.6 

Rat khong thu vi 68 14.4 14.4 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Su chiu trach nhiem trong cong viec cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat cao 229 48.6 48.6 48.6 

Cao 225 47.8 47.8 96.4 

Trung binh 17 3.6 3.6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Cong viec duoc giao cua CBCC cap xa so voi nang luc so truong cua ho 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Rat phu hop 52 11.0 11.0 11.0 

Phu hop 133 28.2 28.2 39.3 

Binh thuong 142 30.1 30.1 69.4 

Khong phu hop 105 22.3 22.3 91.7 

Rat khong phu hop 39 8.3 8.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Su xem xet ve trinh do, nang luc trong danh gia CBCC hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 83 17.6 17.6 17.6 

Nhieu 134 28.5 28.5 46.1 

Vua phai 210 44.6 44.6 90.7 

It 39 8.3 8.3 98.9 

Rat it 5 1.1 1.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 
 
 
 

Su xem xet ve muc do hoan thanh nhiem vu duoc giao trong danh gia CBCC hien nay  



 161 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 72 15.3 15.3 15.3 

Nhieu 124 26.3 26.3 41.6 

Vua phai 224 47.6 47.6 89.2 

it 51 10.8 10.8 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Su xem xet ve pham chat chinh tri, dao duc trong danh gia CBCC hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 224 47.6 47.6 47.6 

Nhieu 189 40.1 40.1 87.7 

Vua phai 53 11.3 11.3 98.9 

It 4 .8 .8 99.8 

Rat it 1 .2 .2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Su xem xet ve cac moi quan he xa hoi trong danh gia CBCC hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 126 26.8 26.8 26.8 

Nhieu 211 44.8 44.8 71.5 

Vua phai 121 25.7 25.7 97.2 

it 12 2.5 2.5 99.8 

Rat it 1 .2 .2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 

  Quan he xa 

hoi 

Pham chat 

dao duc Trinh do, nang luc Muc do hoan thanh nv 

Rat nhieu 126 224 83 72 

Nhieu 211 189 134 124 

Vua phai 121 53 210 224 

it 12 4 39 51 

Rat it 1 1 5 0 

Valid 

Total 471 471 471 471 

 
 
 
 
 
 

Tan suat danh gia CBCC cap xa hien nay 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Hang thang 114 24.2 24.2 24.2 

Hang quy 118 25.1 25.1 49.3 

Hang nam 222 47.1 47.1 96.4 

Truoc khi de bat 7 1.5 1.5 97.9 

It khi thuc hien 10 2.1 2.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Tinh cong khai, dan chu, cong bang trong danh gia CBCC 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat tot 51 10.8 10.8 10.8 

Tot 101 21.4 21.4 32.3 

Trung binh 186 39.5 39.5 71.8 

Khong tot 125 26.5 26.5 98.3 

Rat khong tot 8 1.7 1.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Co hoi de CBCC cap xa duoc dao tao, boi duong nang cao trinh do, nang luc chuyen mon 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 52 11.0 11.0 11.0 

Nhieu 118 25.1 25.1 36.1 

Binh thuong 153 32.5 32.5 68.6 

It 103 21.9 21.9 90.4 

Rat it 45 9.6 9.6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Phan kinh phi dao tao, boi duong duoc nha nuoc hay co quan dai tho cho CBCC cap xa  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Toan bo 15 3.2 3.2 3.2 

Phan lon 58 12.3 12.3 15.5 

Mot nua 136 28.9 28.9 44.4 

Phan nho 151 32.1 32.1 76.4 

Khong dang ke 111 23.6 23.6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Co hoi phat trien cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 12 2.5 2.5 2.5 

Nhieu 79 16.8 16.8 19.3 

Binh thuong 243 51.6 51.6 70.9 

It 93 19.7 19.7 90.7 

Rat it 44 9.3 9.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Trang thiet bi phuc vu cong tac cua CBCC cap xa  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat tot 10 2.1 2.1 2.1 

Tot 91 19.3 19.3 21.4 

Vua phai 248 52.7 52.7 74.1 

Kem 96 20.4 20.4 94.5 

Rat kem 26 5.5 5.5 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Dieu kien, moi truong lam viec cua CBCC cap xa hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat tot 13 2.8 2.8 2.8 

Tot 130 27.6 27.6 30.4 

Binh thuong 167 35.5 35.5 65.8 

Toi 84 17.8 17.8 83.7 

Rat toi 77 16.3 16.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve quy che kiem tra, giam sat hien nay 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Rat hai long 60 12.7 12.7 12.7 

Hai long 149 31.6 31.6 44.4 

Binh thuong 154 32.7 32.7 77.1 

Khong hai long 103 21.9 21.9 98.9 

Rat khong hai long 5 1.1 1.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Moi quan he dong nghiep trong co quan noi CBCC cap xa lam viec 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Rat than thien 99 21.0 21.0 21.0 

Than thien 275 58.4 58.4 79.4 

Binh thuong 86 18.3 18.3 97.7 

Khong than thien 8 1.7 1.7 99.4 

Rat khong than thien 3 .6 .6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Thoi diem thuc hien khen thuong cho CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Hang thang 3 .6 .6 .6 

Hang quy 10 2.1 2.1 2.8 

6 thang 43 9.1 9.1 11.9 

Cuoi nam 398 84.5 84.5 96.4 

Sau khi ket thuc 1 cong viec 17 3.6 3.6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Viec khen thuong co can cu vao hieu qua va thanh tich cong tac cua CBCC khong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 62 13.2 13.2 13.2 

Nhieu 135 28.7 28.7 41.8 

Vua phai 199 42.3 42.3 84.1 

It 64 13.6 13.6 97.7 

Rat it 11 2.3 2.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Gia tri cua cac phan thuong co dong vien, khuyen khich duoc CBCC cap xa no luc lam viec 
khong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 34 7.2 7.2 7.2 

Nhieu 88 18.7 18.7 25.9 

Vua phai 151 32.1 32.1 58.0 

It 113 24.0 24.0 82.0 

Rat it 85 18.0 18.0 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Viec xem xet ky luat CBCC co can cu vao muc do sai pham khong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 127 27.0 27.0 27.0 

Nhieu 191 40.6 40.6 67.5 

Vua phai 116 24.6 24.6 92.1 

It 23 4.9 4.9 97.0 

Rat it 14 3.0 3.0 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Hinh thuc ky luat co du muc ra de, ngan ngua cac sai pham cua CBCC khong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 48 10.2 10.2 10.2 

Nhieu 118 25.1 25.1 35.2 

Vua phai 153 32.5 32.5 67.7 

It 100 21.2 21.2 89.0 

Rat it 52 11.0 11.0 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Ty trong tien luong, phu cap trong tong so thu nhap cua CBCC cap xa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Gan nhu toan bo 196 41.6 41.6 41.6 

Phan lon 142 30.1 30.1 71.8 

Mot nua 82 17.4 17.4 89.2 

Phan nho 49 10.4 10.4 99.6 

Gan nhu khong 2 .4 .4 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Muc do hai long cua CBCC cap xa ve thu nhap hien tai tu cong viec dang lam 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 7 1.5 1.5 1.5 

Hai long 50 10.6 10.6 12.1 

Binh thuong 202 42.9 42.9 55.0 

Khong hai long 154 32.7 32.7 87.7 

Rat khong hai long 58 12.3 12.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Muc do hai long cua CBCC cap xa ve cac che do chinh sach hien hanh 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat hai long 9 1.9 1.9 1.9 

Hai long 56 11.9 11.9 13.8 

Binh thuong 188 39.9 39.9 53.7 

Khong hai long 163 34.6 34.6 88.3 

Rat khong hai long 55 11.7 11.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Co hoi thay doi cong tac cua CBCC cap xa hien nay 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat nhieu 12 2.5 2.5 2.5 

Nhieu 52 11.0 11.0 13.6 

Binh thuong 218 46.3 46.3 59.9 

It 108 22.9 22.9 82.8 

Rat it 81 17.2 17.2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Su mong muon thay doi cong tac cua CBCC cap xa thoi gian toi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Co 144 30.6 30.6 30.6 

Khong 206 43.7 43.7 74.3 

Khong biet 121 25.7 25.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap tang luong, thuong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 290 61.6 61.6 61.6 

Uu tien 135 28.7 28.7 90.2 

Vua phai 33 7.0 7.0 97.2 

It 7 1.5 1.5 98.7 

Rat it 6 1.3 1.3 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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uan diem cua CBCC cap xa ve giai phap on dinh cong tac 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 205 43.5 43.5 43.5 

Uu tien 206 43.7 43.7 87.3 

Vua phai 55 11.7 11.7 98.9 

It 3 .6 .6 99.6 

Rat it 2 .4 .4 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap giao nhiem vu co tinh thach thuc 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 51 10.8 10.8 10.8 

Uu tien 116 24.6 24.6 35.5 

Vua phai 249 52.9 52.9 88.3 

It 32 6.8 6.8 95.1 

Rat it 23 4.9 4.9 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 
Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap phan cong nhiem vu phu hop nang luc, so truong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 201 42.7 42.7 42.7 

Uu tien 205 43.5 43.5 86.2 

Vua phai 60 12.7 12.7 98.9 

It 5 1.1 1.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap danh gia dung ket qua cong tac 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 191 40.6 40.6 40.6 

Uu tien 213 45.2 45.2 85.8 

Vua phai 62 13.2 13.2 98.9 

It 5 1.1 1.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 
 
 
 



 168 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap tao co hoi thang tien  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 113 24.0 24.0 24.0 

Uu tien 209 44.4 44.4 68.4 

Vua phai 115 24.4 24.4 92.8 

It 19 4.0 4.0 96.8 

Rat it 15 3.2 3.2 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap quan tam cong tac dao tao, phat trien 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 189 40.1 40.1 40.1 

Uu tien 218 46.3 46.3 86.4 

Vua phai 51 10.8 10.8 97.2 

It 9 1.9 1.9 99.2 

Rat it 4 .8 .8 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap tao dieu kien, moi truong lam viec tot 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 197 41.8 41.8 41.8 

Uu tien 219 46.5 46.5 88.3 

Vua phai 44 9.3 9.3 97.7 

It 8 1.7 1.7 99.4 

Rat it 3 .6 .6 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap tang cuong su kiem tra, giam sat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 166 35.2 35.2 35.2 

Uu tien 212 45.0 45.0 80.3 

Vua phai 85 18.0 18.0 98.3 

It 8 1.7 1.7 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  
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Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap khen thuong kip thoi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 183 38.9 38.9 38.9 

Uu tien 209 44.4 44.4 83.2 

Vua phai 65 13.8 13.8 97.0 

It 9 1.9 1.9 98.9 

Rat it 5 1.1 1.1 100.0 

Valid 

Total 471 100.0 100.0  

 
 

Quan diem cua CBCC cap xa ve giai phap ky luat nghiem minh 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Rat uu tien 195 41.4 41.5 41.5 

Uu tien 192 40.8 40.9 82.3 

Vua phai 73 15.5 15.5 97.9 

It 7 1.5 1.5 99.4 

Rat it 3 .6 .6 100.0 

Valid 

Total 470 99.8 100.0  
Missing System 1 .2   
Total 471 100.0   
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Phụ lục 2 

Phiếu điều tra x, hội học  

 

 

Phiếu điều tra x� hội học này nhằm thu thập thông tin phục vụ đề tài 

nghiên cứu về thực trạng động lực làm việc của CBCC cấp x� và tác động của 

các chính sách hiện hành đến động lực làm việc của CBCC cấp x�. Sự quan 

tâm của quý vị trong việc trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi trong phiếu 

điều tra này sẽ góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với CBCC cấp x� nhằm 

tạo động lực, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ CBCC cấp x� đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế – x� hội của đất nước trong giai đoạn mới 

Thông tin quý vị cung cấp sẽ được giữ bí mật hoàn toàn và chỉ phục vụ 

cho việc nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài này. Trong quá trình thực hiện có 

điều gì không rõ xin liên hệ theo địa chỉ: Lê Đình Lý, Trưởng phòng Xây 

dựng chính quyền, Sở Nội vụ Nghệ An để được giải đáp, điện thoại CQ: 

038.3831952; điện thoại di động: 0912329799 hoặc email: 

Dinhlysnv@yahoo.com.vn 
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Phần 1: Thông tin cá nhân 

Xin quý vị cho biết một số thông tin về cá nhân bằng cách 

đánh dấu X vào « (□) thích hợp 
 

1) Giới tính:    Nam  □1 Nữ   □2 
 
2) Thời gian làm việc tại x� hoặc liên quan tới cấp x�: 
 ít hơn 5 năm            □1   Từ 5 đến 10 năm □2   

Từ 10 năm đến 15 năm □3    Nhiều hơn 15 năm □3 
 
3) Chức danh đang đảm nhận là: 
     Cán bộ chuyên trách cấp x�  □1 Công chức  cấp x�       □2    
      
4) Trình độ học vấn cao nhất: 
 Tiểu học  □1  THCS   □2  

THPT   □3  Cao đẳng    □4 
 Đại học  □5  Trên Đại học □6 
 
5) Tổng tiền lương và phụ cấp hàng tháng là: 
 Thấp hơn 1 triệu đồng □1  Từ 1 đến 1,5 triệu đồng □2 
 Từ 1,5 đến 2 triệu đồng □3  Từ 2 đến 3 triệu đồng □4 
 Trên 3 triệu đồng    □5   
6) Tổng tiền lương và phụ cấp chiếm khoảng ……% tổng thu nhập hàng 
tháng. 
 
7) Tuổi của quý vị hiện nay nằm trong khoảng? 
 Dới  30  □1  Từ 30 – 40  □2 
 Từ  40 – 50  □3  Từ 50 – 55  □4 
 Trên   55  □5 
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Phần 2: 

Nghiên cứu mức độ hoàn thành nhiệm vụ  

của  cán bộ công chức cấp x, 

 Quý vị h"y cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau bằng cách  
đánh dấu X vào « (□) thích hợp  

 
1) Quý vị cho biết thời gian làm việc thực tế của CBCC cấp x� hiện nay : 
a) Số giờ làm việc thực tế trung bình trong một ngày:   

ít hơn 5 giờ   □1 từ 5-6 giờ  □2 từ 6-7 giờ □3  
từ 7-8 giờ  □4 trên 8 giờ   □5 

b) Số ngày làm việc thực tế trung bình trong một tuần: 
ít hơn 3 ngày □1 3 ngày  □2 4 ngày  □3  
5 ngày  □4 trên 5 ngày   □5 

c) Tỷ lệ thời gian hữu ích dùng để giải quyết các công việc trên tổng thời gian 
làm việc là khoảng ….%. 
 
2) Nhìn chung mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC cấp x� là:  

Rất tốt   □1 tốt   □2     trung bình  □3  
Không tốt  □4 rất không tốt  □5 

 
3) Quý vị ®� nỗ lực nh thế nào để hoàn thành công việc được giao: 

Rất cao  □1 cao    □2 vừa phải      □3 
ít   □4 rất ít   □5 

 
4) Theo quý vị động lực làm việc của CBCC có ảnh hưởng như thế nào đến kết 
quả công việc? 

Rất nhiều  □1  Nhiều  □2 Vừa phải □3 
ít   □4  Rất ít  □5 

 
5) Khi có động lực làm việc cao thì quý vị sẽ nỗ lực như thế nào để hoàn thành 
các công việc được giao? 

Rất cao  □1 Cao   □2 Vừa phải □3 
Thấp    □4 Rất thấp  □5 

 
6) Quý vị có yên tâm công tác tại vị trí hiện tại không? 

Rất yên tâm   □1   Yên tâm  □2      Trung bình   □3  
Không yên tâm □4   Rất không yên tâm □5 

 
Phần 3: 
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thực trạng chính sách cán bộ công chức cấp x, 
 

Quý vị h"y cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau bằng cách  
đánh dấu X vào ô  thích hợp  

1) Quý vị h�y cho biết các yếu tố sau đây tác động nh thế nào tới động lực làm 
việc của CBCC cấp x�?   

Mức độ tác động đến động lực làm 
việc của CBCC cấp xã  

TT Các yếu tố tác động Rất 
nhiều 
(1) 

Nhiều 
 
(2) 

Vừa 
phải 
(3) 

ít 
 
(4) 

Rất 
ít 
(5) 

1 Mức tiền lương, tiền thưởng cao      
2 Mức độ ổn định công việc cao      
3 Công việc được giao có tính thách thức      
4 Công việc thú vị      
5 Đánh giá đúng kết quả công tác      
6 Có nhiều cơ hội thăng tiến       
7 Có cơ hội đào tạo, phát triển      
8 Điều kiện, môi trường làm việc tốt       
9 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ       
10 Khen thưởng, động viên kịp thời       
11 Kỷ luật nghiêm minh       
12 ..................      
13 ...................        
2) Quý vị h�y cho biết mức độ hài lòng của mình về các chính sách động viên, 
khuyến khích đối với CBCC cấp x� hiện nay: 

Mức độ hài lòng 

TT 
Các chính sách động viên,  

khuyến khích 
Rất 
hài 
lòng 
(1) 

Hài 
lòng 
 
(2) 

Vừa 
phải 
 
(3) 

Không 
hài 
lòng 
(4) 

Rất 
không 
hài 
lòng 
(5) 

1 Về tiền lương, tiền thưởng       
2 Bố trí công việc ổn định      
3 Giao nhiệm vụ có tính thách thức      
4 Phân công nhiệm vụ phù hợp n̈ ng lực, sở trường      
5 Đánh giá đúng kết quả công tác      
6 Tạo cơ hội thăng tiến       
7 Tạo cơ hội đào tạo, phát triển      
8 Tạo điều kiện, môi trường làm việc       
9 Kiểm tra, giám sát thực hiện công việc       
10 Khen thưởng, động viên kịp thời       
11 Kỷ luật nghiêm minh       
12 ..................      
13 ...................      
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3) Quý vị h�y cho biết chế độ đ�i ngộ (lương, thưởng) đối với CBCC cấp x� 
hiện nay: 
 a) Có căn cứ vào số lượng và chất lượng công việc hoàn thành không? 

Rất nhiều   □1 Nhiều   □2      Vừa phải  □3  
ít   □4 Rất ít    □5 
b) Mức tiền lương, tiền thưởng của CBCC cấp x� hiện nay so với những 
người làm việc ở lĩnh vực khác tương đương ? 
Cao hơn    □1 Tương đương  □2      Thấp hơn  □3 
c) Mức tiền lương, tiền thưởng hiện nay bằng ….% tổng thu nhập thực 
tế hàng tháng của CBCC cấp x�. 

 
4) Theo quý vị, mối liên hệ giữa kết quả làm việc và chế độ đ�i ngộ (lương, 
thưởng) là: 

Rất chặt chẽ  □1 Chặt chẽ   □2 Vừa phải □3 
Không chặt chẽ □4 Rất không chặt chẽ  □5 

 
5) Quý vị đánh giá như thế nào về mối liên hệ giữa chế độ đ�i ngộ và động lực 
làm việc của CBCC cấp x�? 

Rất chặt chẽ  □1 Chặt chẽ      □2 Vừa phải □3 
Không chặt chẽ □4 Rất không chặt chẽ     □5 

 
6) Mức độ ổn định công việc của quý vị hiện nay là: 

Rất ổn định  □1 ổn định  □2 Bình thường □3 
Không ổn định □4 Rất không ổn định □5 

 
7) Nhiệm vụ quý vị được giao đòi hỏi tính thách thức: 

Rất cao  □1 Cao   □2 Vừa phải □3 
Thấp    □4 Rất thấp  □5 

 
8) Quý vị nhận thấy công việc hiện tại mà quý vị đang đảm nhiệm là:  

Rất thú vị  □1 Thú vị  □2 Bình thường □3 
Không thú vị □4 Rất không thú vị □5 

 
9) Quý vị phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với công việc được giao? 

Trách nhiệm rất cao □1 Trách nhiệm  cao  □2 Trung bình       □3 
Trách nhiệm ít   □4 Trách nhiệm rất ít  □5 

10) Công việc mà quý vị đảm nhận hiện nay có phù hợp với năng lực, sở 
trường của mình không?  

Rất phù hợp            □1 Phù hợp    □2     Bình thường □3  
Không phù hợp □4 Rất không phù hợp  □5 
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11) Quý vị h�y cho biết ý kiến của mình về công tác đánh giá CBCC cấp x� 
hiện nay:  

a) Mức độ quan trọng của các tiêu chí trong việc đánh giá CBCC cấp 
x� hiện nay là?  

 
Mức độ quan trọng trong việc 

đánh giá CBCC 
TT Tiêu chí đánh giá Rất 

nhiều 
(1) 

Nhiều 
 
(2) 

Vừa 
phải 
(3) 

ít 
(4) 

Rất 
ít 
(5) 

1 Trình độ, năng lực công tác      
2 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao       
3 Phẩm chất chính trị, đạo đức      
4 Các mối quan hệ x� hội      
5 Yếu tố khác…..      

 
b) Tần suất đánh giá CBCC cấp x� hiện nay: 
Hàng tháng   □1   Hàng quý      □2  Hàng năm      □3 
Trước khi đề bạt □4   ít khi thực hiện   □5 
c) Phương thức tiến hành có đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng 
không ? 

Rất tốt   □1 Tốt   □2      Trung bình  □3  
Không tốt  □4 Rất không tốt  □5 

12) Quý vị cho biết ý kiến về công tác đào tạo và phát triển cán bộ x� hiện 
nay: 
 a) Cơ hội để cán bộ x� tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
kiến thức, trình độ các mặt: 

Rất nhiều   □1 Nhiều       □2 Bình thường  □3 
ít   □4 Rất ít       □5 
b) Kinh phí đào tạo được nhà nước hay cơ quan đài thọ: 
Toàn bộ   □1 Phần lớn       □2 Một nửa  □3 
Một phần nhỏ □4 Không đáng kể     □5  

 
13) Quý vị có nhiều hay ít các cơ hội để phát triển: 

Rất nhiều   □1 Nhiều       □2 Bình thường  □3 
ít   □4 Rất ít     □5  
 

14) Quý vị cho biết trang thiết bị phục vụ công tác của CBCC cấp x� hiện nay 
là: 

Rất tốt  □1 Tốt   □2 Vừa phải □3 
Kém    □4 Rất kém  □5 
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15) Điều kiện làm việc của quý vị hiện nay là: 
Rất tốt  □1 Tốt   □2 Bình thường □3 
Tồi   □4 Rất tồi  □5  

 
16) Quý vị cảm thấy như thế nào về các nội quy, quy chế làm việc hiện hành 
của cơ quan nơi quý vị làm việc: 

Rất hài lòng  □1 Hài lòng      □2 Bình thường □3 
Không hài lòng □4 Rất không hài lòng  □5 

 
17) Quý vị cảm thấy như thế nào về mối quan hệ đồng nghiệp trong đơn vị: 

Rất thân thiện □1 Thân thiện      □2 Bình thường  □3 
Không thân thiện □4 Rất không thân thiện  □5 

 
18) Quý vị h�y cho biết công tác khen thưởng CBCC cấp x�  hiện nay: 

a) Thường được thực hiện vào thời gian nào? 
Hàng  tháng      □1   Hàng quý   □2    6 tháng □3 
Cuối năm    □4   Sau khi kết thúc một công việc     □5 
b) Có căn cứ vào hiệu quả công tác và mức độ thành tích đạt được của 
CBCC không? 
Rất nhiều   □1 Nhiều   □2      Vừa phải  □3  
ít   □4 Rất ít    □5 
c) Giá trị của các phần thưởng có động viên, khích lệ được sự nỗ lực 
làm việc của CBCC không? 
Rất nhiều   □1 Nhiều   □2      Vừa phải  □3  
ít   □4 Rất ít    □5 

 
19) Quý vị h�y cho biết công tác kỷ luật CBCC cấp x� hiện nay: 
 a) Có căn cứ  vào mức độ vi phạm của CBCC không? 

Rất nhiều   □1 Nhiều   □2     Vừa phải  □3  
ít   □4 Rất ít    □5 
b) Có tác dụng răn đe, ngăn ngừa các sai phạm của CBCC không? 
Rất nhiều   □1 Nhiều   □2      Vừa phải  □3  
ít   □4 Rất ít    □5 

 
20) Tiền lương và các khoản phụ cấp của quý vị chiếm tỷ trọng như thế nào 
trong tổng thu nhập của quý vị? 

Gần như toàn bộ □1 Phần lớn  □2 Một nửa □3 
Phần nhỏ  □4 Gần như không □5 
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21) Quý vị hài lòng ở mức độ nào với mức thu nhập hiện tại từ công việc đang 
làm: 

Rất hài lòng  □1 Hài lòng   □2 Bình thường □3 
Không hài lòng □4 Rất không hài lòng  □5 

 

22) Quý vị có hài lòng với các chế độ chính sách đối với CBCC cấp x� hiện 
nay không? 

Rất hài lòng  □1 Hài lòng            □2 Bình thường  □3 
Không hài lòng □4 Rất không hài lòng  □5 

 

23) Quý vị có nhiều cơ hội để thay đổi công tác cho phù hợp hơn không? 
Rất nhiều   □1 Nhiều      □2   Bình thường □3 
ít   □4 Rất ít      □5 

 

24) Quý vị có ý định chuyển công tác tới cơ quan khác tốt hơn trong thời gian 
tới không ? 

Có   □1 Không     □2  Không biết  □3 
 

25) Theo quý vị, để nâng cao động lực làm việc cho cán bộ công chức cấp x� 
cần phải u tiên thực hiện các giải pháp nào sau đây: 

Mức độ u tiên 

TT Trích yếu  các giải pháp  Rất u 
tiên 
(1) 

u tiên 
(2) 

Vừa 
phải 
(3) 

ít  
 
(4) 

Rất ít 
 
(5) 

1 Tăng tiền lương, tiền thưởng       
2 Đảm bảo ổn định công việc       
3 Giao nhiệm vụ có tính thách thức      
4 Bố trí công việc theo năng lực, sở trường      
5 Đánh giá đúng kết quả công tác      
6 Tạo cơ hội thăng tiến      
7 Tạo cơ hội đào tạo, phát triển       
8 Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc tốt       
9 Tăng cường sự  kiểm tra, giám sát       
10 Khen thưởng, động viên kịp thời       
11 Kỷ luật nghiêm minh       
   

Xin chân thành cảm ơn! 
 


